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Chương 1 . Kiến trúc 

 

1.1Điều kiện xây dựng của công trình 

1.1.1Điều kiện tự nhiên khu đất xây dựng 

Công trình căn hộ cao cấp DMC là một trong những tòa nhà cao tầng đẹp . 

Với quy mô và chất lượng của mình, công trình đã đáp ứng được nhu cầu về nhà ở 

trạo điều kiện tốt đang rất cấp thiết hiện nay, phù hợp với quy hoạch phát triển của 

thành phố. 

1.1.2Điều kiện kinh tế - xã hội khu đất xây dựng 

Công trình nằm trên khu đất rộng rãi dự trữ nằm trong diện quy hoạch của thành phố. 

Song song với việc mọc lên 1 tòa nhà cao tầng là 1 nút giao thông hiện đại, và một 

vườn hoa trung tâm thành phố… 

1.2Giải pháp kiến trúc: 

1.2.1Giới thiệu sơ bộ công trình: 

- Thể loại công trình 

Tên công trình : Căn hộ cao cấp DMC 

Vị trí xây dựng: Phố Kim Mã-quận Ba Đình-Hà Nộị 

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH xây dựng và thương mại In com 

Cấp công trình:  Cấp I 

Chức năng:  Nhà ở chung cư. 

- Qui mô, diện tích công trình 

Các chỉ tiêu Phương án thiết kế 

Diện tích đất 2350 m
2
 

Diện tích xây dựng 766,08 m
2
 

Diện tích sàn 766,08 x 9 =6894,72 m
2
 

Chiều cao 30,3 m 

Số tầng: 9 tầng nổi 

 

1.2.2Giải pháp qui hoạch:  

- Quan hệ khu đất xây dựng với các công trình xung quanh, với khu vực xây dựng 

Công trình căn hộ cao tầng nằm trong khu đất với 2 mặt giáp đường nội bộ. Nhà ở 

chung cư cao tầng có mặt bằng chữ nhật, mặt chính hướng ra phía Đường Kim Mã , 

phía sau là phần sân chung với không gian: để xe, sân chơi, vườn hoa, sân tennis, 

đường giao thông nội bộ... 

- Phương án bố trí tổng mặt bằng   
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Do hình dáng khu đất đơn giản và rộng rãi, công trình được thiết kế trên chiều dài 2 

cạnh là 33,6m và 22,8m.  

Công trình có hình dáng  tương đối đối xứng theo hai phương. 

1.2.3Sơ bộ phƣơng án kiến trúc: 

1.2.3.1Giải pháp mặt đứng công trình, vật liệu lựa chọn 

- Căn hộ cao tầng được thiết kế với giải pháp mặt đứng mang tính hiện đại, việc sử 

dụng các mảng phân vị ngang, phân vị đứng, các mảng đặc rỗng, các chi tiết ban 

công, lô gia... tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa. Ngoài ra nhờ việc sử dụng chất 

liệu hiện đại, màu sắc phù hợp đã tạo cho công trình một dáng vẻ hiện đại, phù hợp 

với chức năng sử dụng của công trình. Hệ thống cửa sổ thông thoáng, vách kính liên 

tiếp tạo nên sự bố trí linh hoạt cho mặt bằng mà vẫn gây ấn tượng hiện đại cho mặt 

đứng. Những mảng kính kết hợp với hàng lan can của ban công, lô gia gây hiệu quả 

mạnh. tầng 01, tầng 02 được nhấn mạnh bởi màu sắc riêng biệt của nó đã tạo nên 1 

nền tảng vững chắc cho toàn khối công trình. Hệ thống mái sử dụng thanh bê tông 

mảnh chạy bo suốt mái của công trình đã tạo được cảm giác vui mắt, thanh mảnh cho 

công trình. 

- Nhìn chung bề ngoài của công trình được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại. Mặt 

đứng chính của công trình được thiết kế đối xứng tạo nên sự nghiêm túc phù hợp với 

thể loại của công trình. ở giữa từ trên xuống được bao bọc một lớp kính phản quang 

tạo dáng vẽ hiện đại cho công trình. Cửa sổ của công trình được thiết kế là cửa sổ 

kính vừa tạo nên một hình dáng đẹp về kiến trúc vừa có tác dụng chiếu sáng tốt cho 

các phòng bên trong. 

1.2.3.2Phƣơng án bố trí mặt bằng,  

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH: 

1. Tầng 01, 02 (cốt  0,0m; 3,9 m):  

Được bố trí lối vào chính có hướng vào từ trục đường chính theo quy hoạch, các 

không gian sinh hoạt chung bao gồm: Sảnh vào chính, khu siêu thị và cửa hàng tự 

chọn, không gian trông trẻ, khu vệ sinh chung... Các phần không gian này được liên 

hệ với phần sảnh giao thông chính bao gồm 01 thang máy, 01 thang bộ.và một thang 

thoát hiểm     

Cơ cấu mặt bằng tầng 01 được tổ chức như sau: 

- Sảnh chính:     108 m
2
 

- Khu siêu thị và cửa hàng tự chọn: 205 m
2
 

- Không gian trông trẻ:   155 m
2
 

- Khu vệ sinh:     30 m
2
 

3. Tầng 02 đến tầng 9  (từ cốt +3,900 đến cốt + 30,3 ): 

Các tầng được bố trí giống nhau bao gồm: Không gian sảnh tầng, thang máy phục vụ 

giao thông đứng, thang bộ, thang  thoát người, các căn hộ ở loại B1, B2, B3, B4, B5, 

B6. Mặt bằng các tầng bao gồm các khu chức năng chính như sau: 

- Không gian sảnh tầng: 56 m
2
 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 3 

- Căn hộ loại B1:  119,34 m
2
 (4 phòng) 

- Căn hộ loại B2:  91,026 m
2
 (3 phòng) 

- Căn hộ loại B3:  61,62 m
2
 (3 phòng) 

 

4. Bố trí không gian và chức năng trong căn hộ:  

- Các căn hộ được thiết kế có quy mô diện tích phù hợp với nhu cầu ở hiện nay của 

các gia đình. Mỗi căn hộ đều được thiết kế có phần không gian phòng khách, bếp, 

phòng ăn liền kề tạo nên một không gian linh hoạt, thông thoáng. Cơ cấu các không 

gian trong căn hộ được bố trí một cách hợp lý, giao thông sử dụng không bị chồng 

chéo, thuận tiện cho sinh hoạt, trong gia đình. 

- Các căn hộ đều được thiết kế với những tiêu chí chung về dây chuyền công năng như: 

Các phòng chức năng đều được liên hệ trực tiếp với không gian tiền phòng, tạo điều 

kiện thuận lợi cho giao thông đi lại trong từng căn hộ. Không gian phòng khách, không 

gian phòng ăn, không gian bếp được bố trí là không gian mở, tạo nên sự thông thoáng 

cũng như sự linh hoạt trong quá trình bố trí không gian cho căn hộ. Các phần không 

gian này đều được bố trí thông thoáng, liên hệ trực tiếp với không gian nghỉ như ban 

công, lô gia. Các phòng ngủ được bố trí một cách kín đáo, nhưng lại rất thuận tiện cho 

việc đi lại, sử dụng trong gia đình. Các phòng ngủ đều được bố trí gần các khu vệ sinh, 

hoặc có khu vệ sinh riêng tạo nên sự thuận lợi, kín đáo cho không gian nghỉ ngơi của 

từng đối tượng trong gia đình.  

- Ngoài ra không gian phòng khách, phòng ăn, bếp cũng có khu vệ sinh phục vụ riêng, 

tạo điều kiện thuận lợi cho phần không gian sinh hoạt chung của mỗi gia đình. Giải 

pháp thiết kế mặt bằng công năng từng căn hộ là thuận tiện cho việc sinh hoạt và nghỉ 

ngơi của mỗi gia đình, đồng thời cũng tạo nên sự linh hoạt trong việc bố trí các không 

gian nội thất cho từng căn hộ.   

1.2.3.3Phƣơng án bố trí mặt cắt công trình 

Nhà ở chung cư cao tầng được thiết kế với chiều cao các tầng như sau: Tầng 1 cao 

3,9m, tầng 2 đến tầng 9 cao 3,3m. Chiều cao các tầng là phù hợp và thuận tiện cho 

không gian sử dụng của từng tầng. Cốt sàn tầng 1 (cốt 0,000) cao hơn cốt mặt đất tự 

nhiên là 1,050m.  

- Tường bao quanh chu vi sàn là tường xây 220 , phần lớn diện tích tường ngoài là 

khung nhôm cửa kính . 

- Sàn các tầng được kê trực tiếp lên các cột và dầm, và có các dầm bo xung quanh nhà 

để đảm bảo một số yêu cầu về mặt kết cấu. Do yêu cầu về mặt thẩm mỹ nên trần các 

phòng đều có cấu tạo trần treo. 

- Các tầng từ tầng 02 đến tầng 9 có chiều cao điển hình là 3,3m  phù hợp với quá trình 

sử dụng chung của mỗi gia đình. Đảm bảo cho không gian ở không quá chật trội, nhằm 

có được được sự thông thoáng cho từng căn hộ. 

 

1.2.3.4- Các giải pháp kỹ thuật: cấp điện, cấp thoát nƣớc, an toàn phòng chống cháy 

nổ, thông gió, chiếu sáng…  
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1. Hệ thống thông gió 

Do đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam là có bốn mùa, mùa hè nóng ẩm, mùa thu 

mát mẻ, mùa đông lạnh và mùa xuân ẩm ướt, việc thiết kế hệ thống thông gió phải 

phù hợp với đặc điểm khí hậu. 

Công trình được đặt trong khu vực có khoảng không xung quanh lớn, không khí trong 

lành. Mặt bằng được bố trí hợp lý, làm cho các căn họ luôn có ban công tạo mỹ quan 

cho công trình đồng thời là không gian đệm lấy ánh sáng tự nhiện và đón gió trời làm 

cho không khí trong nhà luôn thoáng mát. 

2. Hệ thống chiếu sáng 

Nhu cầu ánh sáng tự nhiên của công trình nhà ở rất quan trọng. Các phòng ở có hệ 

thống cửa, vách kính bố trí hợp lý tạo nguồn lấy ánh sáng tự nhiên rất tốt. Ngoài ra 

còn bố trí thêm hệ thống chiếu sáng nhân tạo phục vụ cho các phòng ở và làm việc . 

Đặc biệt khu vực giữa nhà (khu cầu thang) cần chú ý chiếu sáng nhân tạo. Tầng hầm 

phục vụ mục đích để xe nên chỉ cần hệ thống chiếu sáng nhân tạo là đủ. 

Thiết kế chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau: Không loá mắt, không loá 

do phản xạ, không có bóng tối, độ rọi yêu cầu phải đồng đều, phải tạo được ánh sáng 

giống ánh sáng ban ngày. 

3. Hệ thống điện 

Với ý nghĩa và tính chất của công trình, hệ thống chiếu sáng phải mang tính thẩm mỹ, 

hiện đại, phù hợp hài hoà với các công trình công cộng xung quanh. 

- Nguồn điện: 

Toà nhà được cung cấp điện thông qua máy biến áp đặt tại trạm biến áp được xây 

dựng ở bên cậnh toà nhà, nguồn cao thế cấp cho máy biến áp là nguồn 22KV được lấy 

từ trạm điện thành phố. Nguồn cao thế dẫn vào trạm dùng cáp ngầm Cu/XLPE 24KV-

3x240mm2 có đặc tính chống thấm dọc. 

Hệ thống thang máy, trạm bơm nước sinh hoạt, cứu hoả ... dùng nguồn 380V, 3 pha, 

50Hz xoay chiều. 

- Thiết bị điện 

Hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà sử dụng điện thế 220V, 1 pha 

Để tiện theo dõi và quản lý điện năng , mỗi hộ được lắp một công tơ 1 pha và mỗi 

tầng lắp một công tơ 3 pha. Tất cả các công tơ được để trong tủ điện đặt tại phòng kỹ 

thụât mỗi tầng. 

Các hạng mục trong nhà được chiếu sáng bằng đèn NEON, đèn lốp bóng NEON, đèn 

treo tường. Phần chiếu sáng hạng mục bên ngoài sử dụng đèn pha chiếu sáng mặt 

đứng công trình đảm bảo độ thẩm mỹ cũng như kiến trúc của công trình. 

Hệ thống chiếu sáng GARA tầng hầm, hành lang dùng đèn lốp, đèn downlight, đèn 

chiếu sáng khẩn có ắcqui, đèn pha 150W và các đèn sợi đốt chống cháy nổ. 

Yêu cầu thiết bị đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của thiết bị, vận hành lâu 

bền và liên tục. Đặc biệt hệ thống có khả năng làm việc liên tục, lâu dài trong các điều 

kiện môi trường dưới đây mà không suy giảm độ bên, độ tin cậy của hệ thống. 
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- Nhiệt độ môi trường: từ 0
o
C đến 40

o
C ; Độ ẩm tới 90% 

Hệ thống điện được bố trí trong các hộp kỹ thuật và chạy ngầm trong tường đến các vị 

trí ổ cắm cho các thiết bị 

Hiện nay nhu cầu sử dụng khí gas đun nấu rất nhiều. Tuy nhiên, công trình này chưa 

thiết kế hệ thống gas trung tâm nên việc cung cấp gas cho các căn hộ còn diễn ra theo 

kiểu mua lẻ theo bình . Việc này gây nhiều bất tiện cho các căn hộ và cho hệ thống 

phục vụ cung cấp.  

4. Hệ thống cấp thoát nước 

a. Cấp nước 

Nước cấp cho công trình được lấy từ hệ thống cấp nước thành phố dự trữ  trong bể nước 

ngầm. Nhờ hệ thống máy bơm, nước được bơm lên bể chứa trên mái. Từ bể chứa này 

nước theo các đường ống đi đến các căn hộ phục vụ sinh hoạt. 

- Cấp nước sinh hoạt: 

Bố trí các ống đứng cấp nước đi trong hộp kỹ thuật sát thang máy. Từ các ống đứng đi 

các nhánh cấp vào từng tầng. Đặt đồng hồ đo nước cho từng căn hộ tại hành lang mỗi 

tầng để kiểm soát lượng nước cấp, ống cấp nước vào mỗi căn hộ 25, tại mỗi căn hộ 

có bố trí bình đun nước nóng cục bộ. Đường ống cấp nước sau khi lắp đặt xong phải 

được thử áp lực và khử trùng trước khi đưa vào sử dụng. 

- Cấp nước chữa cháy: 

Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế là hệ thống chữa cháy thông thường, với 

khối tích công trình > 25.000 m3, số cột nước chữa cháy là 2, lưu lượng tính cho mỗi 

cột là 2,5l/s . Tại mỗi tầng bố trí 2 hộp cứu hoả đặt tại các vị trí gần hành lang, 

cầu thang. Mỗi hộp gồm có: Lăng phun có đường kính đầu phun D16, ống vòi rồng 

D65 dài 20m 

Lượng nước dự trữ thường xuyên cho chữa cháy tại bể ngầm là 54 m
3
, tại bể nước 

mái là 3 m
3
. 

b. Hệ thống thoát nước thải 

Bố trí ống đứng thoát nước vào 8 hộp kỹ thuật. ống đứng thoát nước cho xí và tiểu có 

đường D140 và đổ vào 02 bể tự hoại ở 2 phía. ống đứng thoát nước cho lavabô và 

nước rửa sàn có đường kính D140 , được xả ra mạng lưới thoát nước bên ngoài công 

trình, ống thông hơi bổ sung đường kính D140. 

c. Hệ thống thoát nước mưa 

Bố trí ống đứng thoát nước mưa trong các hộp kỹ thuật. Hệ thống thoát nước mưa được 

thu vào các rãnh xung quanh công trình tại tầng 1, trên đường thoát ra rãnh tạo các đoạn 

uốn khúc để giảm  áp trước khi nước mưa được xả vào rãnh. 

5.  Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Công trình là nhà ở chung cư có mật độ dân cư cao nên yêu cầu về phòng cháy chữa 

cháy và thoát hiểm là rất quan trọng 

a. Thiết kế phòng cháy: 
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Hệ thống báo cháy tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5738-1995. Các đầu 

dò khói được lắp đặt trong các khu vực bán hàng, phòng đặt môtơ thang máy, phòng 

máy biến thế, phòng phát điện, phòng bảo vệ. Các đầu dò nhiệt được bố  trí ở phòng 

biến thế và phóng phát điện. Các đầu dò này được nối với hệ thống chuông báo động 

ở các tầng nhà. Ngoài ra còn có một hệ thống chuông báo động, báo cháy được đặt 

trong các hộp kính có thể đập vỡ khi có người phát hiện hoả hoạn. 

b. Thiết kế chữa cháy: 

Bao gồm hệ thống chữa cháy tự động là các đầu phun, tự động hoạt động khi các đầu 

dò khói, nhiệt phát hiện đám cháy. Hệ thống bình xịt chữa cháy (bình bột tổng hợp, 

bình khí CO2) được bố trí mỗi tầng 2 hộp gần khu vực cầu thang bộ. 

Ngoài ra, mỗi tầng sẽ bố trí một họng nước chữa cháy, van bố trí tại các họng nước. 

Để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, các họng nước, vòi, bình chữa cháy sẽ được đặt trong 

hộp sắt sơn tĩnh điện, màu sơn cùng màu tường hoặc màu đỏ. Tâm của các họng nước 

chữa cháy đặt ở độ cao 1,25 m so với mặt sàn hoàn thiện. 

Khi cần các bể chứa nước trên mái có thể đập vỡ để nước tràn vào các tầng góp phần 

dập tắt đám cháy kết hợp với việc chữa cháy từ bên ngoài. 

c. Thoát hiểm: 

Máy phát điện được đặt dưới tầng 1 đảm bảo thang máy luôn hoạt động. Thang bộ có 

bề rộng đảm bảo. Khi có sự cố như hoả hoạn có thể đóng cửa thang không cho khói 

hay khí độc bay vào tạo đường thoát hiểm an toàn. Nhà có hai cầu thang bộ đảm bảo 

nhu cầu giao thông phong phú lúc bình thường cũng như khi có sự cố xảy ra. 

Hệ thống đèn thoát hiểm bố trí hợp lý, các chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy đặt ở 

những nơi dễ nhận biết nhằm nâng cao ý thức của người dân. 

6.  Hệ thống chống sét và tiếp đất: 

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị hệ thống tiếp đất được thực hiện bằng một hệ 

thống các cọc đồng tiếp địa D16 dài 1,5m đóng ngập sâu trong đất. Dây nối đất bằng 

cáp đồng trần 70 mm
2
. Tất cả các vỏ thiết bị có thể gây ra tai nạn do điện áp nguy hiểm 

sẽ được nối với mạng tiếp đất chung của công trình. Điện trở nối đất của hệ thống nối 

đất an toàn phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Điện trở nối đất của hệ thống nối đất 

an toàn yêu cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4 . 

Để bảo vệ phòng sét đánh trực tiếp, hệ thống thu sét được thiết kế dùng một kim thu, 

có bộ thu sét ( Dynasphere ). Được lắp trên cột bằng ống thép tráng kẽm, cao 5m, lắp 

trên mái công trình. Đường kính khu vực bảo vệ 150 I 200m. 

Dây dẫn sét bằng đồng 70 mm
2
, được lắp chìm tường, dẫn xuống và nối với hệ 

thống tiếp đất riêng. Điện trở nối đất của hệ thống yêu cầu nhỏ hơn hoặc bằng 

10. 

Sau khi lắp hệ thống chống sét và tiếp địa xong, đo kiểm tra tiếp địa, nếu điện trở tiếp 

đất không đạt yêu cầu thì phải tăng cường thêm cọc, hoặc tăng hoá chất làm giảm 

điện trở đất.  

7. Hệ thống thông tin và liên lạc 

a. Hệ thống truyền hình: 
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Để đáp ứng được nhu cầu thông tin , đảm bảo thuận tiện công trình nhà ở CT3 được 

thiết kế hệ thống thu truyền hình cáp, trong mỗi hộ sẽ bố trí hệ thống các ổ cắm 

truyền hình tại những nơi đảm bảo thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các 

hộ gia đình. 

b. Hệ thống điện thoại:  

Do đặc điểm của công trình  nên hệ thống thông tin liên lạc phải đảm bảo thuận tiện, 

đáp ứng đựoc nhu cầu của các hộ gia đình. Vì vậy hệ thống điện thoại được thiết kế 

gồm : 118 đường trung kế ( 54 đường trung kế cho 54 hộ gia đình, 05 đường trung kế 

cho hệ thống gian hàng siêu thị và 08 đường trung kế cho nhà trẻ và phòng bảo mẫu). 

Trong mỗi hộ được lắp mạng lưới ổ cắm điện thoại tại những nơi thuận tiện, đáp ứng 

được nhu cầu sử dụng. 

Hộp phân phối chính, hộp phân phối phụ được láp đặt đầy đủ, tủ phân phối chính 

được đặt tại phòng kỹ thuật tầng hầm. 

8. Hệ thống thu gom rác thải 

Trong các nhà ở cao tầng công tác vệ sinh rất được coi trọng, nhất là hệ thống thu 

gom và xử lý rác thải. Công trình được thiết kế một hệ thống thu gom rác bao gồm 

ống đổ rác bố trí trong lõi thang mày với một cửa đổ rác ở mỗi tầng. Rác theo đường 

ống này đi xuống ngăn chứa rác ở tầng hầm. Hàng ngày các xe vào lấy rác tại các 

ngăn chứa này chở đi đến các bãi thu gom rác của thành phố. 

 

Chương 2 

Lựa chọn giải pháp kết cấu 

2.1.Sơ bộ phƣơng án kết cấu 

Đặc điểm thiết kế nhà cao tầng 

Trong thiết kế nhà cao tầng thì vấn đề lựa chọn giải pháp kết cấu rất quan trọng bởi 

việc lựa chọn các giải pháp kết cấu khác nhau có liên quan đến các vấn đề khác như 

bố trí mặt bằng và giá thành công trình. 
Tải trọng đứng 

Tải trọng thẳng đứng được truyền xuống đất qua hệ thống các cấu kiện thẳng đứng 

hoặc các cấu kiện nghiêng được liên kết lại. Các cấu kiện thẳng đứng này có thể là 

các khung tạo bởi hệ cột và dầm hoặc là những tường cứng có dạng đặc hoặc dạng 

mạng lưới. 

Tải trọng ngang: 

Một nhân tố chủ yếu trong thiết kế nhà cao tầng là tải trọng ngang vì tải trọng ngang 

gây ra nội lực và chuyển vị rất lớn. Theo sự tăng lên của chiều cao , chuyển vị ngang 

tăng lên rất nhanh gây ra một số hậu quả bất lợi như: làm kết cấu tăng thêm nội lực 

phụ có thể dẫn đến giảm chất lượng công trình. Mặt khác chuyển vị lớn sẽ gây ra cảm 

giác khó chịu cho con người khi làm việc và sinh sống trong đó. 

Hạn chế chuyển vị ngang: 
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Các kết cấu chịu lực của ngôi nhà phải chịu được tất cả các tải trọng ngang ví dụ như 

gió, động đất . Do đó cần phải bố trí hệ thống giằng ngang đặc biệt theo phương dọc 

và phương ngang của ngôi nhà. Hệ thống sàn dưới dạng dầm cao sẽ truyền tải trọng 

ngang cho các kết cấu thẳng đứng và các lực này sẽ truyền xuống móng. Việc lựa 

chọn đúng đắn các kết cấu sàn có ý nghĩa rất lớn, vì rằng các kết cấu này quyết định 

sơ đồ truyền tải trọng gió, tải trọng thẳng đứng và chúng ảnh hưởng đến việc chọn hệ 

chịu lực cho công trình. 

Giảm trọng lƣợng của bản thân: 

Việc giảm trọng lượng bản thân có ý nghĩa quan trọng do giảm trọng lượng bản 

thân sẽ làm giảm áp lực tác dụng xuống nền đất đồng thời do trọng lượng giảm nên 

tác động của gió động và tác động của động đất cũng giảm đem đến hiệu quả là hệ 

kết cấu được nhỏ gọn hơn, tiết kiệm vật liệu, giải phóng không gian sử dụng, tăng 

hiệu quả kiến trúc... 

Phân tích các dạng kết cấu khung 

Theo các dữ liệu về kiến trúc như hình dáng, chiều cao nhà, không gian bên trong yêu 

cầu thì các giải pháp kết cấu có thể là. 

Hệ khung chịu lực: 

Hệ này được tạo thành từ các thanh đứng là cột và thanh ngang là dầm liên kết cứng 

tại chỗ giao nhau gọi là các nút. Các khung phẳng liên kết với nhau qua các thanh 

ngang tạo thành khung không gian. Đây là hệ kết cấu được sử dụng phổ biến trong 

lĩnh vực xây dựng dân dụng ở Việt Nam.  

Hệ kết cấu khung có ưu điểm tạo ra các không gian lớn, linh hoạt và thích hợp với các 

công trình nhà ở, có sơ đồ làm việc rõ ràng. 

Tuy vậy hệ kết cấu khung lại có nhược điểm là kém hiệu quả khi chiều cao công trình 

lớn. Với công trình nhiều tầng tải trọng ngang có tính chất quyết định đến khả năng 

chịu lực của kết cấu. Trong khi đó hệ khung thuộc loại chịu cắt, còn độ cứng ngang 

của khung lại nhỏ nên chuyển vị ngang lớn, do đó đây là điểm yếu của khung chịu 

lực. Do đó hệ khung chịu lực chỉ nên sử dụng cho các công trình có độ cao nhỏ hơn 

40m thì mới đem lại hiệu quả về khả năng chịu lực và kinh tế. 

Hệ kết cấu khung và vách cứng: 

 Hệ kết cấu khung và vách cứng (khung giằng) được tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống 

khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng thường được tạo ra tại khu vực cầu 

thang bộ, cầu thang máy, khu vệ sinh chung hoặc ở các tường biên, là các khu vực có 

tường liên tục nhiều tầng. Hệ thống khung được bố trí tại các khu vực còn lại của ngôi 

nhà. Hai hệ thống khung và vách được liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Trong 

trường hợp này hệ kết cấu khung sàn có ý nghĩa vô cùng lớn. Thường trong hệ kết cấu 

này hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, chịu mômen uốn và 

xoắn, hệ khung chủ yếu được thiết kế để chịu tại trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức 

năng này tạo điều kiện để tối ưu hóa các cấu kiện, giảm bớt kích thước cột, dầm đáp 

ứng được yêu cầu kiến trúc. 

Tuy nhiên độ cứng theo phương ngang của các vách cứng tỏ ra hiệu quả ở những độ 

cao nhất định, khi chiều cao công trình lớn thì bản thân vách cứng phải có kích thước 
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đủ lớn, mà điều đó khó có thể thực hiện được. Ngoài ra, hệ thống vách cứng trong 

công trình là sự cản trở để tạo ra các không gian rộng. 

Hệ kết cấu khung vách cứng và lõi cứng cùng chịu lực: 

Đặc điểm quan trọng của loại kết cấu này là khả năng chịu lực ngang rất tốt do có sự 

bổ sung kết hợp khung-lõi-vách cho nhau. Độ cứng chống uốn và xoắn lớn nên 

thường được sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 20 tầng . 

Việc sử dụng kết cấu vách, lõi cùng chịu tải trọng đứng và ngang với khung sẽ làm 

tăng hiệu quả chịu lực của toàn bộ két cấu, đồng thời sẽ giảm được kích thước của cột 

và dầm. 

Hệ kết cấu hình ống 

Hệ kết cấu hình ống có thể được cấu tạo bằng một sống bao xung quanh nhà gồm hệ 

thống cột, dầm, giằng và cũng có thể được cấu tạo thành hệ thống ống trong ống. 

Trong nhiều trường hợp người ta cấu tạo ống ở phía ngoài, còn phía trong nhà là hệ 

thống khung hoặc vách cứng hoặc kết hợp khung hoặc vách cứng. Hệ thống kết cấu 

hình ống có độ cứng theo phương ngang lớn, thích hợp cho loại công trình có chiều 

cao trên 25 tầng, các công trình có chiều cao nhỏ hơn 25 tầng loại kết cấu này ít được 

sử dụng. Hệ kết cấu hình ống có thể sử dụng cho loại công trình có chiều cao tới 70 

tầng. 

Hệ kết cấu hình hộp 

Đối với các công trình có độ cao lớn và có kích thước mặt bằng lớn, ngoài việc tạo ra 

hệ thống khung bao quanh làm thành ống, người tải trọng còn tạo ra các vách phía 

trong bằng hệ thống khung với mạng cột xếp thành hàng. Hệ kết cấu đặc biệt này có 

khả năng chịu lực ngang lớn thích hợp cho các công trình rất cao. 

Kết cấu hình hộp có thể sử dụng cho các công trình cao tới 100 tầng. 

Phƣơng án lựa chọn 

Công trình Chung cư cao tầng  là một công trình cao tầng (9 tầng) với độ cao lên tới 

30,3 m. Đây là một công trình nhà ở chung cư do đó có những thời điểm sẽ tập trung 

một lượng dân số lớn. Vì vậy yêu cầu đặt ra khi thiết kế công trình là phải chú ý đến 

độ an toàn của công trình 

Do đó khi thiết kế hệ kết cấu công trình phải đảm bảo công trình chịu được các tải 

trọng đặc biệt mà không bị sụp đổ toàn phần hay sụp đổ cục bộ, đồng thời giữ được 

tính toàn vẹn của kết cấu.  

Hệ kết cấu chịu lực của công trình phải được thiết kế với bậc siêu tĩnh cao để khi chịu 

tác động của các tải trọng ngang lớn công trình có thể bị phá hoại ở một số cấu kiện 

mà không bị sụp đổ hoàn toàn. 

Căn cứ vào thiết kế kiến trúc, đặc điểm cụ thể của công trình ( chiều cao công trình 

30,3 m) và qua việc phân tích ưu nhược điểm của các phương án kết cấu chính ta 

chọn hệ kết cấu khung- vách- lõi là hợp lí nhất. 

Đây là hệ kết cấu tối ưu phù hợp đặc điểm công trình cao tầng, công nghệ và điều 

kiện thi công. Kết hợp được ưu điểm và nhược điểm của các loại kết cấu khung chịu 

lực và vách, lõi chịu lực. 
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Các lõi, vách cứng được bố trí tại vị trí thang máy, thang bộ và vị trí ngoài biên nhà 

chịu phần lớn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng, khung chịu tải trọng đứng 

và một phần tải trọng ngang, các nút khung là các nút cứng. Do vậy ta lựa chọn hệ 

khung chịu lực là hệ kết cấu chịu lực chính cho công trình này. 

Kích thƣớc sơ bộ của kết cấu (cột, dầm, sàn, vách…) 

Chọn giải pháp kết cấu dầm, sàn: 

1) Sàn nấm: 

Ưu điểm của sàn nấm là chiều cao tầng giảm, nên cùng chiều cao nhà sẽ có số tầng 

lớn hơn, đồng thời cũng thuận tiện cho thi công. Tuy nhiên để cấp nước và cấp điện 

điều hoà ta phải làm trần giả nên ưu điểm này không có giá trị cao. 

Nhược điểm của sàn nấm là khối lượng bê tông lớn dẫn đến giá thành cao và kết cấu 

móng nặng nề, tốn kém. Ngoài ra dưới tác dụng của gió động và động đất thì khối 

lượng tham gia dao động lớn  lực quán tính lớn  Nội lực lớn làm cho cấu tạo các 

cấu kiện nặng nề kém hiệu quả về mặt giá thành cũng như thẩm mỹ kiến trúc. 

2) Sàn sườn: 

Do độ cứng ngang của công trình lớn nên khối lượng bê tông khá nhỏ   Khối lượng 

dao động giảm  Nội lực giảm  Tiết kiêm được bê tông và thép . 

Cũng do độ cứng công trình khá lớn nên chuyển vị ngang sẽ giảm tạo tâm lý thoải mái 

cho người sử dụng.Nhược điểm: của sàn sườn là chiều cao tầng lớn và thi công phức tạp 

hơn phương án sàn nấm, tuy nhiên đây cũng là phương án khá phổ biến do phù hợp với 

điều kiện kỹ thuật thi công hiện nay của các Công ty xây dựng. 

3) Sàn ô cờ: 

Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phương, chia 

bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách 

giữa các dầm vào khoảng 3m. Các dầm chính có thể làm ở dạng dầm bẹt để tiết kiệm 

không gian sử dụng trong phòng. 

- Ưu điểm: Tránh được có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm được không gian sử 

dụng và có kiến trúc đẹp , thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không 

gian sử dụng lớn như hội trường, câu lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện cho bố 

trí mặt bằng. 

- Nhược điểm: Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bằng sàn quá 

rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh được những 

hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để giảm độ võng. Việc kết hợp sử dụng dầm 

chính dạng dầm bẹt để giảm chiều cao dầm có thể được thực hiện nhưng chi phí cũng 

sẽ tăng cao vì kích thước dầm rất lớn. 

4) Với sàn ứng lực trước: 

Hệ thống sàn bê tông ƯLT là phù hợp lý tưởng cho kết cấu nhà nhiều tầng. Ưu điểm 

của hệ thống sàn bê tông ƯLT là tiết kiệm chi phí do giảm độ dày sàn, đảm bảo yêu 

cầu thẩm mỹ, cho phép sử dụng nhịp lớn hơn và giảm thời gian xây dựng do tháo dỡ 

ván khuôn sớm. Ngoài ra, sử dụng hệ thống sàn bê tông ƯLT cũng hạn chế độ võng 

và nứt tại tải trọng làm việc.  
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     Đối với công trình này ta thấy chiều cao tầng điển hình là 3,3m ,công trình với 

công năng chính là nhà ở, đồng thời để đảm bảo tính linh hoạt khi bố trí các vách giữa 

các căn hộ, các phòng ta chọn phương án: Sàn sườn toàn khối . 

Chọn giải pháp kết cấu móng: 

Do công trình nhà cao tầng có nội lực tại chân cột lớn ta chọn: Phương án móng cọc 

sâu. 

Phân tích lựa chọn vật liệu. 

Nhà cao tầng thường sử dụng vật liệu là kim loại hoặc bê tông cốt thép. Công trình 

làm bằng kim loại có ưu điểm là độ bền cao, công trình nhẹ, đặc biệt là có tính dẻo 

cao do đó công trình khó sụp đổ hoàn toàn khi có địa chấn. Tuy nhiên thi công nhà 

cao tầng bằng kim loại rất phức tạp, giá thành công trình cao và việc bảo dưỡng công 

trình khi đã đưa vào khai thác sử dụng rất khó khăn trong điều kiện khí hậu nhiệt đới 

nóng ẩm mưa nhiều ở nước ta. 

Công trình bằng bê tông cốt thép có nhược điểm là nặng nề, kết cấu móng lớn, nhưng 

khắc phục được các nhược điểm trên của kết cấu kim loại: độ bền lâu, độ cứng  lớn, 

chống cháy tốt, dễ cơ giới hoá xây dựng, kinh tế hơn và đặc biệt là phù hợp với điều 

kiện khí hậu và điều kiện kỹ thuật thi công hiện nay của nước ta 

Qua phân tích trên chọn vật liệu bê tông cốt thép cho công trình. Sơ bộ chọn như sau: 

1) Bê tông 

Bê tông dùng trong tính toán cho công trình nhà cao tầng thường là M300 

Bê tông cốt thép có khối lượng riêng  2500 kG/m
2
. 

Cường độ của bê tông mác M300  

Số liệu  bê tông tính toán 

Bê tông Mác 300 

Rb 

(kG/cm
2
) 

Rbt (kG 

/cm
2
) 

Eb  (T/m
2
) Hệ số 

Poisson 

 

130 10 2,9.10
6
 0,2  

2) Thép 

Thép làm cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép dùng loại thép thanh thông thường 

theo tiêu chuẩn TCVN 338 : 2005. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm CII, 

cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng nhóm CI. 

Số liệu thép tính toán 

Nhóm 

Cốt 

thép 

Cường độ tiêu chuẩn Rs 

(kG/cm
2
) 

Cường độ tính toán   (KG/cm
2
) 

Cốt thép dọc Rs = Rsc 

(kG/cm
2
) 

Cốt thép tầng Rsw 

(kG/cm
2
) 

CI 2350 2250 1750 

CII 2950 2800 2250 

 

3) Các vật liệu khác 

-  Gạch rỗng M75. 
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-  Cát vàng.  

-  Cát đen. 

-  Đá dăm 1x2 ; 2x4  

-  Sơn che phủ trong và ngoài nhà 

-  Bi tum chống thấm, chống thấm composite … 

Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí nghiệm kiểm định để xác định cường độ 

thực tế cũng như các chỉ tiêu cơ lý khác và độ sạch. Khi đạt tiêu chuẩn thiết kế mới 

được đưa vào sử dụng để sản xuất thi công. 

 

2.2.  Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện: 

    2.2.1:  Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện 

  Chiều cao sàn:                 


b
D l

h
m

 

với bản kê 4 cạnh: m = 40  45,  l = 3600;  D = 0,8  1,4 


  

1,2 4200
112

45
bh ;  chọn 12( )bh cm  

  Dầm chính: 

                 
   

          
   

1 1 1 1
5700 712 475

8 12 8 12
dch l  

                 0,3 0,5dc dcb h    

                                       chọn 




600( )

300( )

dc

dc

h mm

b mm
 

  Dầm phụ: 

                 
   

          
   

1 1 1 1
4200 350 210

12 20 12 20
dph l  

                 0,3 0,5dp dpb h    

                                       chọn 




300( )

200( )

dp

dcp

h mm

b mm
 

  Chọn kích thước tiết diện cột: 

- Chọn sơ bộ kích thước cột theo công thức: 

(1,2 1,5)yc

n

N
F

R
   

Trong đó:    N: lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột 
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                    Rn: cường độ tính toán của bêtông 

- Tính toán sơ bộ lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột tầng 1:  

. .N S q n  

Trong đó: S: diện tích chịu tải của cột, 25,7.4,2 23,94S m   

                 q: tải trọng phân bố một tầng, lấy sơ bộ q= 1 t/m2 

                 n: số tầng, n=9 

Vậy 23,94.9.1000 215460N kg   

2215460
(1,2 1,5) (1989 2486)

130
ycF cm     

Chän b= 400 mm,  

(1,5 3). (1,5 3).400 (600 1200)h b mm       

Chän h=600 mm 

- Kiểm tra tiết diện cột theo độ mảnh: 

                              0 0,7. 0,7.4200
7,35 31

400
b ob

H

b

l

b
       

Vậy tiết diện cột đạt yêu cầu 

Vậy ta có tiết diện cột trên các tầng như sau: 

Tầng 1,2,3:         600x400 mm 

Tầng 4,5,6:     500x400 mm 

Tầng 7,8,9:     400x400 mm 
 

    2.2.2:  Xác định tải trọng bản thân các cấu kiện: 

         a. Tĩnh tải sàn 
 

Stt Các lớp tạo thành 
tcg  n 

ttg  

1 
Gạch hoa 300x300 
2200. 0,02 

44 1,1 48,4 

2 
Lớp vữa XM lót dày 2 cm 
1800. 0,02 

36 1,3 46,8 

3 
Sàn BTCT dày 12 cm 
2500. 0,12 

300 1,1 330 

4 
Lớp vữa trát dày 1 cm 
1800. 0,01 

18 1,3 23,4 

  2448,6 /kG m  

Chän  2448,6 /bg kG m  

        b. Tĩnh tải mái 

 

Các lớp tạo thành gtc n gtt 

Hai lớp gạch lá nem+vữa lót 
1800.0,045 

81 1,1 89,1 
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Bê tông chống thấm 
2500.0,04 

100 1,1 110 

Sàn BTCT 10 cm 
2500. 0,1 

250 1,1 275 

Lớp vữa trát dầy 1 cm 
1800. 0,01 

18 1,3 23,4 

Bê tông xỉ tạo dốc(i=2%) 
500.0,2 

100 1,1 110 

  2607,5 /kG m  

Chän  2608 /bg kG m  

        c. Tải trọng của tường 
 

Tường 220 gtc n gtt 

2 lớp trát dày 1,5 cm 

1800. 0,03 
54 1,3 70,2 

Xây gạch 220 

1800. 0,22 
396 1,1 435,6 

  2505,8 /kG m  

                   

                                                         Chän:  220 2506 /tg kG m  

T­êng 110 gtc n gtt 

2 lớp trát dày 1,5 cm 

1800. 0,03 
54 1,3 70,2 

Xây gạch 110 

1800. 0,11 
198 1,1 217,8 

  2288 /kG m  

 

d. Tải trọng bản thân các cấu kiện 

 Cột tiết diện (600 x 400). 

 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng cột 
0,6. 0,4. 2500 

600 1,1 660 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
2. (0,6+0,4). 0,015. 1800 

54 1,3 70,2 

 
 730,2 /kG m
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 Cột tiết diện (500 x 400). 
 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng cột 
0,5. 0,4. 2500 

500 1,1 550 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
2.(0,5+0,4). 0,015. 1800 

48,6 1,3 63,18 

 
 613,2 /kG m

 

 Cột tiết diện (400 x 400). 
 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng cột 

0,4. 0,4. 2500 
400 1,1 440 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 

2.(0,5+0,5). 0,015. 1800 
43.2 1,3 56,16 

 
 496,2 /kG m

 

 Dầm chính tiết diện (300 x 600). 

 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng dầm 
0,35.(0,6 – 0,12).2500 

360 1,1 396 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
2. [ (0,6 – 0,12) + 0,3].0,015. 1800 

42,12 1,3 54,76 

 
 450,76 /kG m

 

 

 Dầm phụ tiết diện (200 x 300). 

 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng dầm 
0,2.(0,3 – 0,12).2500 

90 1,1 99 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
2. [ (0,3 – 0,12) + 0,2].0,015. 1800 

20,52 1,3 26,68 

 
 125,68 /kG m

 

 

 Tải trọng lan can hoa sắt. 

                                              50 1,1 55 /kG m   
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        e. Hoạt tải 

 Hoạt tải phòng làm việc và phòng vệ sinh: 

      2200           1,2 200 240 /tc ttp p kG m      

 Hoạt tải hành lang cầu thang: 

      2300           1,2 300 360 /tc ttp p kG m      

 Hoạt tải mái: 

           275           1,3 75 97,5 /tc ttp p kG m      

 

         Tải trọng truyền vào khung gồm có: 

 Tĩnh tải sàn và trọng lượng bản thân các cấu kiện và các chi tiết cấu tạo. 

 Hai trường hợp chất hoạt tải . 

 Tải trọng gió trái và gió phải. 

 

2.3.  Tính toán khung trục C: 

Với q là tải trọng phân bố, P là tải trọng tập trung. 

Theo sơ đồ phân tải ta xác định được tải trọng truyền vào khung  

 

Tải trọng từ sàn quy về dầm được xác định như sau: 

2

2
11

l

l

l
l

 

         Trong trường hợp  2

1

2
l

l
 : tải trọng truyền tải hình chữ nhật về dầm dọc theo l2 . 

                                    1

2
dam san

l
q q   
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         Trong trường hợp  2

1

2
l

l
 : tải trọng sàn được quy đổi về cả 4 dầm theo dạng hình 

thang và hình tam giác như hình vẽ trên: 

                     Quy đổi tải trọng hình thang: 

                      . 2 3

11 2. . .h th

sq q l      víi 1

2
2.

l

l
   

                     Quy đổi tải trọng hình tam giác: 

                                           1

5
.

8
sq q l    
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2.3..1.  Xác định tĩnh tải trên khung trục C 

   2.3.1.1: Tải trọng truyền xuống khung trục C tầng 2,3: 

 

b

c

d

4
2
0
0

4
2
0
0

b

c

d

4
2
0
0

4
2
0
0

5700570057005700

22800

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 23 

-Tải trọng phân bố do sàn hình thang: 

  1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

                 23 0,78. . 0,78.448,6.4,2 1470 /tt

sg g l kG m    

    - Tải trọng bản thân dầm 23 trên mét dài:  450,76 (kG/m) 

                 23 1470 450,76 1921 / 1,92 /q kG m T m      

 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 12: 

-Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

     1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

                 12 0,78. . 0,78.448,6.4,2 1470 /tt

sg g l kG m    

- Tải trọng bản thân dầm 12 trên mét dài:  450,76 (kG/m) 

    -    Tải trọng tuờng 110  trên mét dài:  288.3,3=950,4 (kG/m) 

                 12 1470 450,76 950,74 2871,4 / 2,87 /q kG m T m       
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   Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 34=45: 

     -Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

     1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

                 23 0,78. . 0,78.448,6.4,2 1470 /tt

sg g l kG m    

- Tải trọng bản thân dầm 34 trên mét dài:  450,76 (kG/m) 

    -    Tải trọng tuờng 220  trên mét dài:  506.3,3=1669,8 (kG/m) 

                 34 1470 450,76 1669,8 3590,8 / 3,59 /q kG m T m       

 

 Tải trọng tập trung tại 1=5: gồm sàn phân bố tam giác, dầm phụ, tường 220, 

và cột. 

        cot 3,3 730,2 2410( / ) 2,41( )p kG m T  

        4,2.125,68 527,9( ) 0,53( )dam phup kG T     

     
 



5 4,2
.448,6. .4,2 2473( )

8 2

      2,473( )

sanp kG

T

 

     Tải trọng tập trung tường 220 là:   

        220 506.4,2.3,3 7013( ) 7,013( )tgp kG T  

                   1 5 2,41 0,53 2,473 7,013 12,426P P T        

 Tải trọng tập trung tại 4 gồm sàn, dầm phụ,tường 110,cột 

        125,68.4,2 527,9 0,53( )dam phup T  

     
  35 4,2

. .448,6,6.(4,2 4,2).10 4,95( )
8 2

sanp T  

         cot 3,3 730,2 2410( / ) 2,41( )p kG m T  

      
  110 33,3 2,1.288.10 2( )tuongp T  

          
4

2,41 0,53 4,95 2 9,89( )P T  

 Tải trọng tập trung tại 3 gồm sàn, dầm phụ,tường 220,cột 

        125,68.4,2 527,9 0,53( )dam phup T  

     
  35 4,2

. .448,6,6.(4,2 4,2).10 4,95( )
8 2

sanp T  

         cot 3,3 730,2 2410( / ) 2,41( )p kG m T  
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  110 33,3 2,1.506.10 3,5( )tuongp T  

          
3

2,41 0,53 4,95 3,5 11,39( )P T  

 Tải trọng tập trung tại 2 gồm sàn, dầm phụ,cột 

        125,68.4,2 527,9 0,53( )dam phup T  

     
  35 4,2

. .448,6,6.(4,2 4,2).10 4,95( )
8 2

sanp T  

         cot 3,3 730,2 2410( / ) 2,41( )p kG m T  

           
4

2,41 0,53 4,95 7,89( )P T  

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

2,87 T/m
1,92 T/m

3,59 T/m 3,59 T/m

12,426 T 7,89 T 11,39 T 9,89 T 12,426 T

 

 

   2.3.1.2:  Tải trọng truyền xuống khung trục C tầng 4,5,6: 
     Do tiết diện cột ở các tầng 4,5 và 6 thay đổi nên lực tập trung tại các điểm 1,2,3,4,5  

tại khung trục C tầng 4,5,6 thay đổi,nhỏ hơn tầng 2,3 là 

 (730,2-613,2)3,3=386,1 kg=0,39 T 

   Còn các lực phân bố giống như tại các khung trục C tầng 2,3. 

  

       
1

12,426 0,39 12,036( )P T  

       
2

7,89 ,039 7,5( )P T  

       
3

11,39 0,39 11( )P T  

       
4

9,89 0,39 9,5( )P T  

       
5

12,426 0,39 12,036( )P T  

 

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

2,87 T/m
1,92 T/m

3,59 T/m 3,59 T/m

12,036 T 7,5 T 11 T 9,5 T 12,036 T
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    2.3.1.3:  Tải trọng truyền xuống khung trục C tầng 7,8,9. 
     Do tiết diện cột ở các tầng 7,8 và 9 thay đổi nên lực tập trung tại các điểm 1,2,3,4,5  

tại khung trục C 7,8,9 thay đổi,nhỏ hơn tầng 4,5,6 là 

 (613,2-496,2)3,3=386,1 kg=0,39 T 

   Còn các lực phân bố giống như tại các khung trục C tầng 4,5,6. 

 

       
1

12,036 0,39 11,646( )P T  

       
2

7,5 ,039 7,11( )P T  

       
3

11 0,39 10,61( )P T  

       
4

9,5 0,39 9,11( )P T  

                  
5

12,036 0,39 11,646( )P T  

 

 

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

2,87 T/m
1,92 T/m

3,59 T/m 3,59 T/m

11,646 T 7,11 T 10,61 T 9,11 T 11,646 T

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.3.1.4:  Tải trọng truyền xuống khung trục C tầng  mái: 
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b

c

d

4
2
0
0

4
2
0
0

b

c

d

4
2
0
0

4
2
0
0

5700570057005700

22800

1 2 3 4 5

 

 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 12=23=34=45: gồm sàn phân bố hình 

thang, trọng lượng dầm,tường 220 cao 2,1 m.  

-Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

     1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

                 12 0,78. . 0,78.448,6.4,2 1470 /tt

sg g l kG m    

- Tải trọng bản thân dầm 12 trên mét dài:  450,76 (kG/m) 

                     -    Tải trọng tuờng 220  trên mét dài:  506.1,2=607,2 (kG/m) 

                 12 1470 450,76 607,2 2528 / 2,53 /q kG m T m       

 

 Tải trọng tập trung tại 1=5:gồm sàn phân bố tam giác, dầm phụ. 

           4,2.125,68 527,8( ) 0,53( )dam phup kG T     

     





35 4,2
.448,6.4,2 .10

8 2

      2,47( )

sanp

T

 

      1 5 0,53 2,47 3P P T      

 Tải trọng tập trung tại 2=3=4: gồm sàn, dầm phụ 

        4,2.125,68 527,8( ) 0,53( )dam phup kG T  

     

 



35 4,2
.448,6.(4,2 4,2) .10

8 2

      4,95( )

sanp

T

 

 2 3 4 0,53 4,95 5,48P P P T       
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   
1

0,53 4,95 5,48( )AP T

 

 

 

 

2.3.2:  Xác định hoạt tải trên khung trục C: 

    2.3.2.1:  Hoạt tải trên khung trục C tầng 2->9: 

 

b

c

d

4
2

0
0

4
2

0
0

b

c

d

4
2

0
0

4
2

0
0

5700570057005700

22800

1 2 3 4 5

b

c

d

4
2

0
0

4
2

0
0

b

c

d

4
2

0
0

4
2

0
0

5700570057005700

22800

1 2 3 4 5

th 1 th 2
 

 

 

 

 

Trường hợp 1: 

 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 12=34:  

-Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

              
 12 34 0,78. . 0,78.240.4,2 786,2 /

0,79( / )

ht ht

s ABg g g l kG m

T m

   


 

 

 Tải trọng tập trung tại 1=2=3=4: 

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

2,53 T/m

3 T 5,48 T 5,48 T 5,48 T 3 T

2,53 T/m 2,53 T/m 2,53 T/m
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-Tải trọng sàn phân bố tam giác: 

     





35 4,2
. .240.4,2.10

8 2

      1,32( )

sanp

T

 

                   1 2 3 4 1,32P P P P T      

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

0,79 T/m 0,79 T/m

1,32 T 1,32 T 1,32 T 1,32 T

 

 

    Trường hợp 2: 

 Tải trọng phân bố trên 23=45. 

                  -Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

              
 23 45 0,78. . 0,78.240.4,2 786,2 /

0,79( / )

ht ht

s ABg g g l kG m

T m

   


 

 

 Tải trọng tập trung tại 2=3=4=5: 

-Tải trọng sàn phân bố tam giác: 

     





35 4,2
. .240.4,2.10

8 2

      1,32( )

sanp

T

 

                   2 3 4 5 1,32P P P P T         

                                            

  2.3.2.2:  Hoạt tải trên khung trục C tầng 2->9: 
 

Trường hợp 1: 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 12=34:  

-Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     
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2 31 2. 0,78K       

              
 12 34 0,78. . 0,78.97,5.4,2 319,4 /

0,32( / )

ht ht

s ABg g g l kG m

T m

   


 

 

 Tải trọng tập trung tại 1=2=3=4: 

-Tải trọng sàn phân bố tam giác: 

     





35 4,2
. .97,5.4,2.10

8 2

      0,54( )

sanp

T

 

                   1 2 3 4 0,54P P P P T      

 

1 2 3 4 5

5700 5700 5700 5700

0,32 T/m 0,32 T/m

0,54 T 0,54 T 0,54 T 0,54 T

 

     

 

Trường hợp 2: 

 Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp 23=45:  

-Tải trọng sàn phân bố hình thang: 

1

2

4,2
0,37

2 2.5,7

l

l
     

2 31 2. 0,78K       

              
 23 45 0,78. . 0,78.97,5.4,2 319,4 /

0,32( / )

ht ht

s ABg g g l kG m

T m

   


 

 

 Tải trọng tập trung tại 2=3=4=5: 

-Tải trọng sàn phân bố tam giác: 

     





35 4,2
. .97,5.4,2.10

8 2

      0,54( )

sanp

T

 

      2 3 4 5 0,54P P P P T      
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54321

5700570057005700

0,32 T/m0,32 T/m

0,54 T0,54 T0,54 T0,54 T

 

 

 

 

2.3.3:  Xác định 2 trường hợp tải trọng gió: 

           Công trình xây dựng ở Hà Nội, theo bản đồ phân vùng áp lực gió thì công trình 

thuộc địa hình II-B có áp lực gió và hệ số như sau: 

           Gió tác dụng lên 1m2 bề mặt công trình tính theo công thức: 

                                          
0. . . .W W k C B n  

           Tra b¶ng 4 (TCVN 2737-95) cã:W0= 95 kG/m;   n = 1,2 

            C = +0,8: với phía đón gió  

            C = – 0,6: với phía hút gió  

            k: hệ số kể đến sự thay đổi theo chiều cao: Tra bảng và nội suy. 

            B: khoảng cách bước gian:   B = 4,2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 
Cao 

độ 
W0 k C+ C – n 

B 

(m) 

q® 

(kG/m) 

qh 

(kG/m) 

1 3,9 95 0,836 0,8 0,6 1,2 4,2 320,2 240,2 

2 7,2 95 0,933 0,8 0,6 1,2 4,2 357,4 268 

3 10,5 95 1,008 0,8 0,6 1,2 4,2 386,1 289,6 

4 13,8 95 1,061 0,8 0,6 1,2 4,2 406,4 304,8 

5 17,1 95 1,101 0,8 0,6 1,2 4,2 421,7 316,3 

6 20,4 95 1,134 0,8 0,6 1,2 4,2 434,4 325,8 
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7 23,7 95 1,163 0,8 0,6 1,2 4,2 445,5 334,1 

8 27 95 1,193 0,8 0,6 1,2 4,2 457 342,7 

9 30,3 95 1,222 0,8 0,6 1,2 4,2 468,1 351 

         Dựa vào phần mềm SAP2000 NonLinear ta chạy ra các biểu đồ mômen, lực cắt, lực 

dọc của các trường hợp tải trọng đã xác định ở trên và ta lập bảng tổ hợp các tải trọng đó 

để xác định ra nội lực nguy hiểm nhất với 2 tổ hợp cơ bản:  

-Tổ hợp cơ bản 1 : gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải lớn nhất.  

-Tổ hợp cơ bản 2 : gồm 1 tĩnh tải và 2 hoạt tải còn lại với hệ số 0,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3: Tính toán Sàn 
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ba c gd e f h i
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33600
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                                                     Mặt bằng sàn tầng điển hình 

Công trình bao gồm 9 tầng .Từ tầng 2 đến tầng 9(tầng điển hình) thiết kế sàn giống 

nhau. Trong phạm vi đồ án môn học chỉ thiết kế sàn cho một tầng là sàn tầng điển 

hình 

Với mặt bằng kết cấu như đã bố trí trên bản vẽ kết cấu. Hệ dầm, cột, vách chia mặt 

bằng sàn  ra nhiều loại ô sàn có kích thước và tải trọng tác dụng như nhau như bản vẽ.  

3.1 Số liệu tính toán 
Các ô sàn đều liên kết cứng ở 4 đầu với dầm hoặc vách, vì vậy khi tính toán 

chúng ta xem như các ô bản được ngàm ở 4 cạnh.  

Tính toán các ô sàn: 

- Vật liệu Bêtông mác 300 có Rn = 130 kG/cm
2
. 

  Rbt  = 10 kG/cm
2
. 

         Eb = 2,9.10
6
 T/m

2
. 

- Thép chịu lực CII : Rs = Rs' = 280 MPa = 2800 kG/cm
2
. 

- Thép cấu tạo CI : Rs = Rs' = 225 MPa = 2250 kG/cm
2
. 

 

 

 

 

 

3.2 Tính các ô sàn điển hình: 
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3.2.1 tĩnh tải 

Để đơn giản cho việc tính toán ta coi cấu tạo các lớp cña các ô sàn phòng ngủ ,sinh 

hoạt bếp giao thông hành lang là giống nhau.sàn vệ sinh có cấu tạo riêng.vậy ta có 

bảng sau: 

Bảng 3-1:các lớp tinh tải sàn vệ sinh 

Các lớp ( sàn vệ sinh ) Diễn dải gtc n gtt 

Gạch lát Granite dày 2 cm  2200x0,02 44 1.1 48.4 

Vữa lót dày 3cm  1600x0.02 48 1.3 62.4 

Bản BTCT dày 12 cm  2500x0.12 300 1.1 330 

BT chống thấm 10cm  2500x0.07 175 1.1 192.5 

Vữa trát dày 2 cm  1600x0.02 32 1.3 41.6 

Gsµn vs (KG/cm )    674,9 

 

- Gsµn vs =675 kg / m2 

   Bảng 3-2 các lớp tĩnh tải sàn điển hình 

Các lớp Diễn giải gtc n gtt 

Gạch lát Granite dày 2 cm 2200x0,02 44 1,1 48,4 

Vữa lót dày 2cm 1600x0,02 36 1,3 46,8 

Bản BTCT dày 12 cm  2500x0,12 300 1,1 330 

Vữa trát dày 1cm 1600x0,01 32 1,3 23,4 

 G ( KG/m2 )    448,6 

Lấy tròn Gsµn  = 449 kg / m2 

3.2.2 hoạt t ải 

Bảng 3-3:hoạt tải sàn 

Stt Chức năng tên ô  P
tc 

n P
tt 

1 Phòng nhủ  3,9,10,12 200 1.3 260 

2 Phòng sinh hoạt  6,9 200 1.3 260 

3 Phòng vệ sinh  4,15 200 1.3 260 

4 Phòng bếp  5,7,13,14 200 1.3 260 

5 Pành lang  2,8 300 1.2 360 

6 ban công lo gia  1,11 200 1.2 240 

 
 

3.3:  Tính toán ô sàn điển hình «1. 
Tính theo sơ đồ khớp dẻo 

                                   2

1

5,7
1,36 2

4,2

l
r

l
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           Đây là bản kê 4 cạnh. 

    3.3.1.  Nhịp tính toán: 

                    
1

398( )tl cm  

                    
2

548( )tl cm  

                     Tải trọng tính toán: 

                     Tĩnh tải bản:  2449( / )bg kG m  

                     Tải trọng toàn phần của bản: 

           2260 449 709( / )b ht bq q g kG m  

                     

3.3.2.  Xác định nội lực: 

r = 1,36 ,   tra bảng 6.2 sách sàn sườn BTCT toàn khối ta được các giá trị 

sau:  

             0,673     1 1 1,133     2 2 0,933A B A B  

Khi cốt thép trong mỗi phương được bố trí đều nhau, ta dùng phương trình: 

                
 

   
2

1 2 1

1 1 1 2 2 2 2 1

3
2 2

12

b t t t

A B t A B t

q l l l
M M M l M M M l


       

  
2 1 1

0,673M M M  

   
1 1 1

1 1,133AM A M M  

   
2 1 1

2 0,933AM A M M  

   
1 1 1

1 1,133BM B M M  

   
2 1 1

2 0,933BM B M M  

       

 

   

   

      

2

1 1 1 1 1 1

709 3,98 3 5,48 3,98

12

2 1,133 1,133 .4,48 2 0,673 0,933 0,933 3,98M M M M M M

 

Giải phương trình ta tìm được: 
1

322,5( . )M kGm  

  
2

0,673 322,5 217( . )M kGm  

   
1 1

1,133 322,5 365,4( . )A BM M kGm  

   
2 2

0,933 322,5 300,9( . )A BM M kGm  

3.3.3:  Tính toán cốt thép: 

        a.  Theo phương cạnh ngắn 

Mômen dương: 
1

322,5( . )M kGm  

Chọn     
0

1,5 12 1,5 10,5( )h h cm  

 

 

    
 

       

2 2

0

32250
0,02 0,412

130 100 10,5

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,02) 0,99

m R

b

m

M

R bh  
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
  

 

2

0

32250
1,38( )

2250 0,99 10,5
s

s

M
A cm

R h
 

Chọn  28 200 (2,52 cm )a  

      % = 
2,52

100
100 10,5




% = 0,24%   min 

                     -   Mômen âm:  
1 1

365,4( . )A BM M kGm  

 

 

    
 

       

2 2

0

36540
0,025 0,412

130 100 10,5

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,025) 0,99

m R

b

m

M

R bh  


  

 

2

0

23214
1,56( )

2250 0,99 10,5
s

s

M
A cm

R h
 

Chọn  28 200 (2,52 cm )a  

      % = 
2,52

100
100 10,5




% = 0,24%   min 

 

        b.  Theo phương cạnh dài 
Tương tự ta tính được các giá trị sau: 

Mômen dương: 
2

217( . )M kGm  

 21,02( )aF cm .  Chọn  28 200(2,52 cm )a  

            % = 
2,52

100
100 10,5




% = 0,24%   min 

Mômen âm: 
2

300,9( . )AM kGm  

 21,3( )aF cm .  Chọn  28 200 (2,52 cm )a  

      % = 
2,52

100
100 10,5




% = 0,24%   min 

 

3.4 Tính toán ô sàn vệ sinh S1: (tính theo sơ đồ đàn hồi) 

   Tổng q
tt
=675+260=935 (KG/m) 

3.4.1 Sơ đồ tính toán  

- Nhịp tính toán: 

+ Kích thước tính toán theo hai phương là:  

             L1 = =2100 (mm). 

             L2 = 2850 (mm). 

- Xét tỷ số hai cạnh l2/l1 = 1,35 < 2  tính toán sàn có bản kê 4 cạnh làm việc theo hai 

phương. 

- Tính ô sàn theo sơ đồ khớp dẻo với sơ đồ tính như hình sau: 
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Sơ đồ tính sàn 

 

Với : 

1 1 1 2

2 2 1 2

1 1 2

2 1 2

I

II

M ql l

M ql l

M ql l

M ql l













 

 

, trong đó 1 2 1 2, , ,     tra bảng phụ lục 6 sách sàn sườn bê tông 

cốt thép toàn khối của GS.TS Nguyễn Đình Cống. 

Tra bảng phụ lục 6 ta được :  1 0,021   

                                                2 0,0115   

                                                1 0,0474   

                                                2 0,0262   

Vậy : 

1 1 1 2

2 2 1 2

1 1 2

2 1 2

0,021.935.2,1.2,85 117,5

0,0115.935.2,1.2,85 64,5

0,0474.935.2,1.2,85 265,3

0,0262.935.2,1.2,85 146,6

I

II

M ql l kgm

M ql l kgm

M ql l kgm

M ql l kgm









  

  

     

     

 

3.4.2 Tính toán cốt thép chịu lực: 

Dùng thép CII có Rs = 2800kg/cm
2
 

Bê tông M300 có: Rb = 130 (kg/cm
2
) ; 0,58R   

Sàn dày 12 cm; giả thiết: a0 = 1,5cm 12 1,5 10,5oh cm     

+Tính cốt thép chịu mômen dương :  1 11750 . .M Kg cm   

        m  = 
2

obbhR

M
=

2

11750
0,008

130.100.10,5


                                            
 

             1 1 2. 1 1 2.0,008 0,008m        < 0,58R                      

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

          

1 1 2. 1 1 2.0,008
0,996

2 2

m
   

  
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             As = 
os hR

M

..
 = 

11750

2800.0,996.10,5
=0,4 (cm

2
)                             

Kiểm tra  =
0,4

.100%
.. 100.10,5

S

o

A

b h
  = 0,04% < min= 0,1%   

 Đặt theo cấu tạo  

Chọn 8a200 có As=2,52cm2 

+Tính cốt thép chịu mômen dương :  2 6450 . .M Kg cm  

      m  = 
2

obbhR

M
=

2

6450
0,005

130.100.10,5
   

             
1 1 2. 1 1 2.0,05 0,05 0,58m R            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

         

1 1 2. 1 1 2.0,05
0,997

2 2

m
   

    

             As = 
os hR

M

..
 = 

6450

2800.0,997.10,5
=0,22 (cm

2
) 

Kiểm tra  =
0,22

.100%
.. 100.10,5

S

o

A

b h
  = 0,02% <min = 0,1% 

Đặt theo cấu tạo  

Chọn 8a200 có As=2,52cm2 

 

+Tính cốt thép chịu mômen âm theo phương cạnh ngắn :  26530 . .IM Kg cm  

        m  = 
2

obbhR

M
=

2

26530
0,02

130.100.10,5
  

            1 1 2. 1 1 2.0,02 0,02 0,58m R            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,02
0,99

2 2

m
   

    

                              As = 
os hR

M

..
 = 

26530

2800.0,99.10,5
=0,9 (cm

2
) 

Kiểm tra  =
0,9

.100%
.. 100.10,5

S

o

A

b h
  = 0,09% <min= 0,1   

Đặt theo cấu tạo  

Chọn 8a200 có As=2,52cm2 

+Tính cốt thép chịu mômen âm theo phương cạnh dài :  14660 . .IIM Kg cm  

        m  = 
2

obbhR

M
=

2

14660
0,01

130.100.10,5
  
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               1 1 2. 1 1 2.0,01 0,01 0,58m R            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,01
0,995

2 2

m
   

    

                  As = 
os hR

M

..
 = 

14660

2800.0,995.10,5
=0,5 (cm

2
) 

Kiểm tra  =
0,5

.100%
.. 100.10,5

S

o

A

b h
  = 0,05%<min= 0,1   

Đặt theo cấu tạo  

Chọn 8a200 có As=2,52cm2 
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ba c gd e f h i

1 2 3 4 5
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                CH¦¥NG 4:Tính toán dầm 

 

4.1 Cơ sở tính toán 

4.1.1 Tiêu chuẩn thiết kế 

Bảng tổ hợp tính toán. 

TCVN  5574 - 1994 : Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 

Hồ sơ ki  ến trúc công trình. 

4.1.2 Công thức tính toán : 

4.1.2.1 Với tiết diện chịu mô men dƣơng : Cánh nằm trong vùng nén, tính :  

bc = b + 2C1   (4.1) 

Với C1 lấy giá trị nhỏ nhất trong 3 giá trị sau: 

 + Một nửa khoảng cách giữa 2 mép trong dầm: (B – b)/2  

 + Một phần sáu nhịp tính toán dầm: ltt/6  

hc = hb = 12 cm; 0,1h = 0,1.65 = 6,5cm ta thấy hc > 0,1h nên lấy 

 + 6hc = 6.12 = 72 cm. ( hc : chiều cao cánh, bằng chiều dày bản); 

Xác định vị trí trục trung hoà : Mc = Rn bc hc (ho – 0.5hc)        (4.2) 

1) M  Mc : trục trung hoà đi qua cánh, 

 Tính với tiết diện chữ nhật bc x h, tính   
2

on bhR

M
A           (4.3) 

  (thay b bằng bc), tính  = 0,5 1 1 2A  
 

            (4.4) 

tính 
oa

a
hR

M
F


                 (4.5) 

2) M  Mc : trục trung hoà qua sườn 

Tính theo tiết diện chữ T. tính A : 

2

)5.0()(

on

coccn

bhR

hhhbbRM
A


               (4.6) 

Khi A  Ao, tra bảng được , tính : 

  
a

n
ccoa

R

R
hbbbhF                  (4.7) 

- Khi A > Ao, tiết diện quá bé, tính theo tiết diện chữ T đặt cốt kép. 

 

. 
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4.1.2.2 Với tiết diện chịu mô men âm : 

Cánh nằm trong vùng kéo nên tính theo tiết diện chữ nhật b x h: 

 Tính A theo (3) : 

  + Khi A  Ao, tính  theo (4), tính Fa theo                 (4.5) 

  + Khi A  0.5 : tăng kích thước tiết diện. 

 + Khi Ao < A < 0.5, đặt cốt kép, chọn trước Fa
’
,  

tính lại
2

'' )'(

on

oaa

bhR

ahFRM
A


         (4.6) 

A  Ao, tính  = A211           (4.7) 

chiều cao vùng nén x = ho                   (4.8)  

+ Khi x  2a’, tính 
a

aaond
a

R

FRbhR
F

''



       (4.9) 

+ Khi x < 2a’, tính
)'( ahR

M
F

oa

a


        (4.10)                   

* A > Ao , tăng Fa
’
 hoặc tính cả Fa

’
 và Fa. 

     

4.1.2.3 Chọn và bố trí cốt thép : 

Tổng hàm lượng thép hợp lý t = 0.8% - 1.5%, min = 0.1%. 

Đường kính cốt dọc : d < b/10, mỗi dầm không dùng quá 3 loại đường kính, trong một 

tiết diện d < 6mm 

+ Với dầm chính : d < 32 mm 

             dầm phụ : d = 12 - 20 mm  

+ Khoảng cách giữa 2 cốt thép to > d, v0  

với v0 =  25 mm ở hai lớp dưới cùng; 

50 mm từ lớp thứ ba bên dưới; 

30 mm ở các lớp trên; 

   khi đặt hai lớp thép sát vào nhau thì khoảng cách v > 1.5d, 1.5 v0. 

+ Khi h > 70 cm thì đặt cốt cấu tạo d = 12 - 14 mm. 

+ Chiều dày lớp bảo vệ : a > d, a0 

với a0  =  10 mm trong bản có h < 10 cm 

15 mm trong bản có h > 10 cm và trong dầm có h < 25 cm 

20 mm trong dầm có h > 25 cm 
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4.2 Số liệu đầu vào: 

- Bê tông, cột, vách, lõi, Mác 300 có: 

Rb = 130 kG/cm
2
. 

Rbt = 10 kG/cm
2
. 

Eb = 2,9.10
5
 kG/cm

2
. 

- Thép chịu lực CII : Rs = 2800 kG/cm
2
. 

- Thép cấu tạo CI    : Rs= 2250 kG/cm
2
. 

- min = 0,15% <    

4.3 Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm (bxh = 30x60 cm) 

Nội lực tính toán thép: Dùng mômen cực đại ở giữa nhịp, trên từng gối tựa làm giá trị 

tính toán. Dầm đổ toàn khối với bản nên xem một phần bản tham gia chịu lực với dầm 

như là cánh của tiết diện chữ T. Tuỳ theo mômen là dương hay âm mà có kể hay 

không kể cánh vào trong tính toán. Việc kể bản vào tiết diện bêtông chịu nén sẽ giúp 

tiết kiệm thép khi tính dầm chịu mômen dương. 

4.3.1Tính thép dọc chịu mômen dƣơng: (tiết diện giữa  dầm) 

Chọn cặp nội lực tính toán là M = 6,29 T.m; Q=0,14 T 

Sàn nằm trong vùng nén, tham gia chịu lực cùng với sườn. Tính theo bài toán cấu 

kiện chịu uốn tiết diện chữ T,  

Bề rộng cánh đưa vào tính toán là: bc = b + 2.C1 

 

 

Tính toán dầm tiết diện T 

 

 

Trong đó C1 không vượt quá trị số bé  nhất trong ba giá trị sau: 

+ 1/2 khoảng cách hai mép trong của dầm 

= 1/2 x (570-30) = 270 cm 

+ 1/6 nhịp dầm  = 1/6 x 570 = 95 cm 

Fa 

trục trung hoà sàn 
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+ 9 hc: (với hc là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản hc =12 cm; 

với điều kiện  hc >  0,1h = 0,1 x 60 = 6,0 cm) 

9hc = 9 x 12 = 108 cm 

Vậy chọn:  C1 = 95cm  bc = b + 2C1 = 30 + 2 × 95 = 220 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ (khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép chịu kéo hoặc 

nén)     a = a' = 5 cm.; ho = 60 - 5 =55 cm 

Ta có mômen:     

Mc = Rb . bc . hc (ho - 0,5hc) =  

      = 130 x 220x 12 x (55-0,5x12) = 16816800kG.cm = 16816,8 kG.m 

Vậy ta có    M =  14190 kG.m  < Mc = 16816,8  kG.m  Trục trung hoà qua cánh. 

Lúc này tính toán như đối với tiết diện chữ nhật bc x h = 220 x 60 cm. 

2 2

629000
0,0073

. . 130 220 55b c o

M
A

R b h
  

 
 < Ad = 0,424  Chỉ cần đặt cốt đơn 

 =0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2 0,0073  )=0.99 

 
2629000

4,1
. . 2800 0,996 55s o

M
Fa cm

R h
  

 
 

Chọn cốt thép dọc 5 20 có As= 15,71cm
2
  

  
0

15,71 100
0,95%

30 55

A

bxh



  


 

 

 

Bố trí cốt thép dọc giữa nhịp 

4.3.2 Tính thép dọc chịu M 
– 
: (tiết diện tại gối) 

Chọn cặp nội lực tính toán là M
-
x = -17,59 t.m 

13 - 13
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Với tiết diện chịu M
– 
 cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua, ta tính theo tiết diện 

chữ nhật. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ (khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép chịu kéo hoặc 

nén) là a = a' = 5 cm.; ho = 60 - 5 = 55 cm 

2 2

17590 100
0,149

. . 130 30 55b o

M
A

R b h


  

 
 < Ad = 0,424 Chỉ cần đặt cốt đơn 

 =0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2 0.149  )=0,92 

217590 100
12,41

. . 2800 0,92 55s o

M
Fa cm

R h


  

 
 

Chọn cốt thép dọc 5 22 có As= 19 cm
2
   

  
0

19 100
1,15%

30 55

A

bxh



  


 

 

12 - 12
 

Bố trí cốt thép dọc tại gối 

 

4.3.3 Tính toán cốt đai: 

Theo bảng tổ hợp nội lực ta có tại tiết diện III-III ta có Q = 14,19 T = 14190kG 

-  Bêtông mác 300, thép đai CI : 

Rd = 13 Mpa, Rbt = 1.0 Mpa, lấy  b2 = 1, Eb =29000 MPa 

Rs = 225 Mpa, Rsw= 175 Mpa, Es = 210000 MPa 

- Lực cắt lớn nhất  ở gối tựa : 

Qmax = Q = 14,19T = 141,9  kN 

-kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt: Q<0,35.Rn.b.h0 

0,35 x 130 x 30x 55=75075(kg)=75,075 (T) > Q=14,19 T 
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 Vậy không phải tăng tiết diện và mác bê tông 

-kiểm tra điều kiện chịu cắt của bê tông: Q<0,6.Rk.b.h0 

0,6 x 8.3 x30 x55 = 8217 Kg=8.217 (T) <14,19 (T)  

 Phải tính cốt đai: 

Qd=
2

2

..8 hobRk

Q
=

2 6

2

14,19 10

8 8.3 30 55



  
=44,85 kg /cm 

chọn đai   8 Fa = 0.503 cm
2
 

Hai nhánh n = 2 thép  AI cóRad = 2250 kg/cm
2
 

Khoảng cách tính toán  Ut= 
d

d

Q

FnRad 
=

2250 2 0.503

44,85

 
=50,47 cm  

Umax=
Q

hobRk

25.1 
=

21.5 8.3 30 55

16144

  
=70  cm 

Uct=min(60/3, 30) cm=20 cm 

Vậy chọn U = min(Umax, Ut, Uct )= 20 cm chọn U=15cm 

Ta có thể bố trí cốt đai như sau 

-  Khu vực gần gối tựa (ld/4): Chọn   8, a = 100 mm 

- Khu vực giữa dầm: Chọn   8, a = 200 mm 

 

24 


26 25 

1
3

1
2



 


2423

262525

 27

a100
28

a200
28


24

 

Bố trí cốt thép đai cho dầm 
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       CH¦¥NG 5.Tính toán cột 

 

 

Số liệu đầu vào 

- Bê tông mác 300 

Rb = 13 MPa = 130 kG/cm
2
. 

Rbt = 1 MPa = 10 kG/cm
2
. 

Eb = 2,9.10
5
 kG/cm

2
. 

- Thép chịu lực CII: Rsc  = 280 MPa = 2800 kG/m
2
. 

- Thép cấu tạo CI : Rsw  = 225 MPa = 2250 kG/m
2
. 

- min = 0,15%    0,58
R  

5.1 Tính toán thép cột khung trục C 

5.1.1 Cột tầng 1,2,3 
      Kích thước cột: h = 60 cm, b= 40 cm  

        Chọn a = a' = 4cm; 
0
h = h  a = 60  4 = 56 cm ; z=h-2.a=60-2.4=52 cm 

              
0

390( ) 0,7 0,7 390 273( )l cm l l cm  

Từ bảng tổ hợp ta chọn ra 2 cặp nội lực tiêu biểu sau: 
 

Kí hiệu 
cặp nội 

lực 

Kí hiệu ở bảng tổ 
hợp 

M 
(T.m) 

N 
(T) 


1

M

N
e  

(m) 

Mdh 
(T.m) 

Ndh 
(T) 

     1 
 
2 
 

I-I-10 
 

II-14 
 

-12,64 
 

-11,93 
 

-212,64 
 

-240,33 
 

0,059 
 

0,049 
 

 
 

 

  
60

2
30 30

a

h
e cm  

    Tính cốt thép đối xứng với cặp 1: 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 2ae max e e e cm 

 0

60
2 4 28( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 1 có:      0

0

2
0,036 0,3

56

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính gần như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 
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   


 

  
   

1 1
1,06

0,5 . 2 (0,5 0,036).(2 0,036)
e  

       
        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

 060 273
17,3 15,78

17,312 12

lh
i

i
        

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,995

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,995).0,036

0,995 0,996
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 

                




 

  
 

0

2

. 1,06.212940
. . 130.40.56

0,996
24,18( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

       
 

      Tính cốt thép đối xứng với cặp 2: 

 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 2ae max e e e cm 

 0

60
2 4 28( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 1 có:      0

0

2
0,036 0,3

56

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 

        
   


 

  
   

1 1
1,06

0,5 . 2 (0,5 0,036).(2 0,036)
e  

       
        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

         060 273
17,3 15,78

17,312 12

lh
i

i
         

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,995

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,995).0,066

0,995 0,996
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 
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


 

  
 

0

2

. 1,12.240330
. . 130.40.56

0,996
13,26( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

 

                    Kết luận: So sánh kết quả tính toán của 2 cặp nội lực đã chọn ở trên ta thấy 
diện tích cốt thép của cặp 1 là lớn nhất, vậy ta chọn kết quả này 
  

      Chọn cốt thép mỗi bên 525 (   2' 24,54  s sA A cm ) 

                  Kiểm tra          


a
min

0

F'   24,54
' .100 1,1% 0,1%

. 40 56b h
 

 

 
 

Cốt đai chọn 8 a 200 như hình vẽ, riêng tại chân cột trong khoảng nối cốt thép, thép đai 

là 8 a 100. 
            

5.1.2  Cột tầng 4,5,6 
Kích thước cột: h = 50 cm, b= 40 cm  

        Chọn a = a' = 4cm; 
0
h = h  a = 50  4 = 46 cm ; z=h-2.a=50-2.4=42 cm 

              
0

330( ) 0,7 0,7 330 231( )l cm l l cm  

Từ bảng tổ hợp ta chọn ra 2 cặp nội lực tiêu biểu sau: 
 
 
 
 
 
 

Kí hiệu 
cặp nội 

lực 

Kí hiệu ở bảng tổ 
hợp 

M 
(T.m) 

N 
(T) 


1

M

N
e  

(m) 

Mdh 
(T.m) 

Ndh 
(T) 

20 

20 

560 

600 

20 

360 400 

20 

11 
 

10 
 

11 
 

 

a200 

12 

Mặt cắt 1-1 
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1 
 

2 
 

II-9 
 

II-14 

8,2 
 

8,69 
 

-131,35 
 

-150,17 
 

0,062 
 

0,058 
 

 
 

 

  
50

1,67
30 30

a

h
e cm  

    Tính cốt thép đối xứng với cặp 1: 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 1,67ae max e e e cm 

 0

50
1,67 4 22,67( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 1 có:      0

0

1,67
0,036 0,3

46

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính gần như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 

        
   


 

  
   

1 1
1,06

0,5 . 2 (0,5 0,036).(2 0,036)
e  

       
        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

         050 231
14,43 16

14,4312 12

lh
i

i
         

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,995

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,995).0,036

0,995 0,996
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 

                




 

  
 

0

2

. 1,06.131350
. . 130.40.46

0,996
5,7( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

       
 

      Tính cốt thép đối xứng với cặp 2: 

 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 4ae max e e e cm  

 0

50
4 4 25( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 2 có:      0

0

4
0,087 0,3

46

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 
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   


 

  
   

1 1
1,16

0,5 . 2 (0,5 0,087).(2 0,087)
e  

       
        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

         050 231
14,43 16

14,4312 12

lh
i

i
         

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,995

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,995).0,087

0,995 0,996
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 

                




 

  
 

0

2

. 1,16.1501700
. . 130.40.46

0,996
3,2( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

 

                    Kết luận: So sánh kết quả tính toán của 2 cặp nội lực đã chọn ở trên ta thấy 
diện tích cốt thép của cặp 1 là lớn nhất, vậy ta chọn kết quả này 
  

      Chọn cốt thép mỗi bên 520 (   2' 15,71  s sA A cm ) 

                  Kiểm tra          


a
min

0

F'   15,71
' .100 0,85% 0,1%

. 40 46b h
 

 

 
 

Cốt đai chọn 8 a 200 như hình vẽ, riêng tại chân cột trong khoảng nối cốt thép, thép đai 

là 8 a 100. 

 5.1.3  Cột tầng 7,8,9 
Kích thước cột: h = 40 cm, b= 40 cm  
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        Chọn a = a' = 4cm; 
0
h = h  a = 40  4 = 36 cm ; z=h-2.a=40-2.4=32 cm 

              
0

330( ) 0,7 0,7 330 231( )l cm l l cm  

Từ bảng tổ hợp ta chọn ra 2 cặp nội lực tiêu biểu sau: 
 

Kí hiệu 
cặp nội 

lực 

Kí hiệu ở bảng tổ 
hợp 

M 
(T.m) 

N 
(T) 


1

M

N
e  

(m) 

Mdh 
(T.m) 

Ndh 
(T) 

1 
 
 
2 
 

II-9 
 
 

I-14 

5,47 
 
 

-5,98 
 

-57,26 
 
 

-68,12 
 

0,095 
 
 

0,088 
 

 
 

 

  
40

1,33
30 30

a

h
e cm 

    Tính cốt thép đối xứng với cặp 1: 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 1,33ae max e e e cm  

 0

40
1,33 4 17,33( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 1 có:      0

0

1,33
0,037 0,3

36

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính gần như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 

        
   


 

  
   

1 1
1,06

0,5 . 2 (0,5 0,037).(2 0,037)
e  

       
        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

         040 231
11,55 20

11,5512 12

lh
i

i
         

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,984

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,984).0,037

0,984 0,986
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 

                




 

  
 

0

2

. 1,06.57260
. . 130.40.36

0,986
3,21( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

       
 

      Tính cốt thép đối xứng với cặp 2: 

         Kết cấu là siêu tĩnh:   
0 1 0

( , ) 1,33ae max e e e cm  
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 0

40
1,33 4 17,33( )

2 2

h
e e a cm        

        Với cặp 1 có:      0

0

1,33
0,037 0,3

36

e

h
 

        Nén lệch tâm rất nhỏ, tính gần như nén đúng tâm 

        Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm e : 

        
   


 

  
   

1 1
1,06

0,5 . 2 (0,5 0,037).(2 0,037)
e        

        Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm: 

   
(1 ).

0,3
e

 
 


          

         040 231
11,55 20

11,5512 12

lh
i

i
         

 
214 104 1,028 0,0000288. 0,0016.

0,984

        


        

         Khi đó:     
(1 ). (1 0,984).0,16

0,984 0,992
0,3 0,3

e

 
 

 
      

        Diện tích cốt thép: 

                




 

  
 

0

2

. 1,36.68120
. . 130.40.36

0,992
1,06( )

2800 130

e
b

e
st

sc b

N
R b h

A cm
R R

 

 

                    Kết luận: So sánh kết quả tính toán của 2 cặp nội lực đã chọn ở trên ta thấy 
diện tích cốt thép của cặp 1 là lớn nhất, vậy ta chọn kết quả này 
  

      Chọn cốt thép mỗi bên 320 (   2' 9,42  s sA A cm ) 

                  Kiểm tra          


a
min

0

F'   9,42
' .100 0,65% 0,1%

. 40 36b h
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Cốt đai chọn 8 a 200 như hình vẽ, riêng tại chân cột trong khoảng nối cốt thép, thép đai 

là 8 a 100. 
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CHƯƠNG 6.THIẾT KẾ CẦU THANG 

6.1Số liệu tính toán  

 

                  

6

c

d

 
 

Mặt bằng  kết cấu cầu thang  

6.1.1Xác định kích thƣớc các bộ phận của cầu thang 

-Chọn bản thang hb = 10cm  

-Độ nghiêng cầu thang : 

           0 '180
61

330

180
0.545: 28

330
tg arctg 

 
 
 

       

          Sin =0,479  cos=0,878     

- Chọn tiết diện dầm CT :300x120mm                   
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- Dầm thang chọn : 

        hdt  
15

l
   mm   Chọn hdt=40cm 

chọn bd  = 220mm ,Chọn tiết diện dầm DCN và DCT:400x220mm                   

6.1.2.Xác định tải trọng  

6.1.2.1Xác định tải trọng  tác dụng lên bản thang. 

a)Tĩnh tải: 

Phần tĩnh tải theo cấu tạo của bản thang xác định theo bảng sau. 

Các lớp cấu tạo, gtc (KN/m
2
) n 

gtt 

(KN/m
2
) 

- Lớp đá granitô:  = 0,015m,  = 22 (KN/m
3
)

 

(0,3 0,15).0,878
.0,015.22

0,3

tcg


 0,435 
1,2 0,522 

- Bậc xây bằng gạch chỉ: bh = (0,30,15)m,  

 = 18 (KN/m
3
) 

 g
tc
= 0,5. 


18.

15,03,0

15,0.3,0

22
1,21 

1,3 1,573 

- Lớp vữa lót:  = 0,015m,  = 18 (KN/m
3
) 

(0,3 0,15).0,878
.0,015.18 0,356

0,3

tcg


   
1,3 0,462 

- Bản thang BTCT:  = 0,1m, 

  = 25(KN/m
3
) ;g

tc
= 0,1.25 = 2,5 

1,1 2,75 

- Vữa trát bụng thang:  = 0,015m,                        

 =18(KN/m
3
) ; g

tc
=0,015.18 = 0,27 

1,3 0,351 

Tổng tĩnh tải tác dụng lên mặt phẳng nghiêng bản thang:                                                               

gtt = 
5,66 

    

Tải trọng tĩnh tải của bản thang  

b) Hoạt tải: 

Hoạt tải theo tải trọng và tác động (TCVN 2737 – 1995)          

Loại phòng 
ptc 

(KN/m
2
) 

n 
ptt 

(kN/m
2
) 

Cầu thang 3 1,2 3,6 
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Hoạt tải tác dụng lên cầu thang 

- Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang là: 

            qb = gtt + ptt = 5,66+3,6 =9,26 (KN/m
2
) 

- Tải trọng tính toán: 

             q
tt
 = qb.cos = 9,26.0,878 = 8,13(KN/m

2
) 

6.1.2.2.Xác định tải trọng bản chiếu nghỉ : 

 

Các lớp cấu tạo, gtc (KN/m
2
) n 

gtt 

(KN/m
2
) 

- Lớp đá granitô:  = 0,015m,  = 22 (KN/m
3
 

  g
tc
= 0,015.22 = 0,33 

1,2 0,396 

- Lớp vữa lót:  = 0,015m,  = 18 (KN/m
3
) 

  g
tc
 =0,015.18 = 0,27 

1,3 0,351 

- Bản thang BTCT:  = 0,1m,  

 = 25(KN/m
3
) ,g

tc
 =0,1.25 = 2,5 

1,1 2,75 

- Vữa trát bụng thang:  = 0,015m,  = 18 

(KN/m
3
)          g

tc
 =0,015.18 = 0,27 

1,3 0,351 

Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản chiếu nghỉ : gtt= 3,85 

Tải trọng bản chiếu nghỉ 

- Tổng tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ : 

 qb = gtt + ptt = 3,85+3,6 =7,45(KN/m
2
)  

6.1.2.3.Xác định tải trọng bản thân cốn thang. 

 

STT Loại tải trọng q
tc
(KN/m) n q

tt
(KN/m) 

1 
Tải bản thân cốn thang 

0,12.0,3.25 
0,9 1,1 0.99 

2 
Lớp trát: 

(0,12+0,3+0,12).0,015.18 
0,146 1,3 0,19 

3 
Do bản thang truyền vào: 

=(qb.l)/2= 9,26.1,19/2 
  5,51 

4 
Do tay vịn gỗ: 

0,4 KN/m) 
0,4

 
1,3

 
0,52 

 Tổng cộng 7,21 

Tải trọng tác dụng lên cốn thang 
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- Tải trọng tính toán: 

 q
tt
 = qc.cos =7,21.0,878 = 6,33(KN/m) 

6.1.3.chọn vật liệu  

+ Bê tông B25: Rb = 14,5 (MPa)                                                      

+ Cốt thép bản thang và chiếu nghỉ nhóm AI có : 

       Rs=  225 (MPa) =22,5(KN/cm
2
) 

+ Cốt thép dọc cho dầm thang nhóm AII :  

       Rs=  280 (MPa) =28(KN/cm
2
) 

6.2 Tính toán bản thang: 

- Thang có cốn, bản thang tựa một đầu lên cốn và một đầu lên tường.  

- Cạnh dài bản thang:  
2 2

2 1 (1,8 3,3 ) 3,76tl m    

- Cạnh ngắn bản thang: l1t1 = (1,25-0,11) + C = 1,14+0,05=1,19(m) 

Trong đó:Lấy đoạn bản kê lên tường Sb=110 (mm) 

C=min(0,5Sb,0,5hb)=50(mm) 

Xét tỷ số: 
3,762 3,16 2
1,19

1

l

l
    =>Bản thang thuộc bản loại dầm. 

Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn  

6.2.1 Sơ đồ tính và tải trọng 

Ta tính bản thang theo sơ đồ dầm có hai đầu khớp. 

Để tiện tính toán ta quy phương của tải trọng vuông góc với bản và cắt một dải bản có 

b=1(m) theo phương cạnh ngắn để tính: 

 

                                           
 

Sơ đồ tính bản thang có hai đầu là gối  

6.2.2 Tính cốt thép cho bản thang  
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Tính thép chịu mô men dương :lấy max 1,44 .M KN m   để tính cốt thép. 

Bê tông B25 có: Rb = 14,5 (MPa) ;    0,37D                                           

Sàn dày 10 cm; giả thiết: a0 = 1,5cm 10 1,5 8,5oh cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

2

14400
0,0137

145.100.8,5
       

                 
1 1 2. 1 1 2.0,0137 0,0138m       

< 0,37D     

Tra D   theo phụ lục 16b sách sàn sườn bê tông toàn khối của  GSTS.Nguyễn Đình 

Cống 

Thoả mãn điều kiện hạn chế. 

Diện tích cốt thép của tiết diện được xác định theo công thức   

    As = 
os hR

M

..
 = 

14400

2250.0,993.8,5
=0,76 (cm

2
)          

       
                  

1 1 2. 1 1 2.0,0137
0,993

2 2

m
   

              

Kiểm tra  =
0,76

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,09% < min= 0,1    

Chọn thép theo cấu tạo   

Chọn cốt thép  8a200 (As=2,512cm
2
) 

 Do chọn sơ đồ tính là dầm đơn giản nhưng vẫn phải bố trí thép âm ở xung quanh ô 

bản.Chọn thép chịu mô men âm 8a200 (As=2,512cm
2
)  . 

6.2.3 Tính bản chiếu nghỉ:(Tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

- Bản chiếu nghỉ :Có 2 cạnh tựa lên dầm thang(400x220),1cạnh tựa lên tường,cạnh 

còn lại ngàm vào vách thang máy  . 

- Cạnh ngắn bản chiếu nghỉ : 

  1 1,78cnl m  

- Cạnh dài bản chiếu nghỉ:  

 L2cn = 2,67 +C= 2,67+0,05=2,72 (m) 

Trong đó:Lấy đoạn bản kê lên tường Sb=110 (mm) 

 C1=C2=C=min(0,5Sb,0,5hb)=50(mm) 

Xét tỷ số: 
1,78

2,722 1,528 2

1

l

l
    =>Bản chiếu nghỉ thuộc bản kê 4 cạnh. 
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sơ đồ tính sàn chiếu nghỉ 

Chọn M1 làm ẩn số chính:  

Tra các hệ số trong sách sàn sườn bê tông toàn khối trang  23 của GS.TS.Nguyễn 

Đình Cống ta được 

          2 1 2
1 1 2 2

1 1 1

0,536; 1, 0, 0,772A BM M M
A B A B

M M M
        

                        

 

 Mômemn M1 đựơc xác định theo công thức sau : 

                  

 
D

lllq
M

.12

.3.. 12

2

1
1


    

Khi cốt thép chịu mômem dương đặt theo mỗi phương được bố trí đều nhau trong 

toàn bộ ô bản,ta xác định D theo công thức : 

       122211 ..2.2 lBAlBAD                                                 

              =(2+1 +1).2,72+(2.0,536 +0+0,772).1,78=14,16 

Thay vào công thức ở trên :      

 
 2 2

1 2 1

1

. . 3. 7,45.2,72 (3.2,72 1,78)
2,07( . ) 20700 .

12. 12.14,16

q l l l
M KN m Kg cm

D

 
                                                      

   2 1. 0,536.20700 11095 . .M M Kg cm    

  1 1 1 1. 20700 . .A BM M A M Kg cm    

 
2 0AM 

 

 
 2 2 1. 0,772.20700 15980 . .BM B M Kg cm  

 

     -Tính toán cốt thép chịu lực: 

Dùng thép AI có Rs = 2250kg/cm
2
 

Bê tông B25 có: Rb = 145 (kg/cm
2
) ; 0,37D   
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Tra D  trong phụ lục 16b sách sàn sườn bê tông cốt thép của GSTS.Nguyễn Đình 

Cống ( vì tính sàn theo sơ đồ khớp dẻo ) 

Sàn dày 10 cm; giả thiết: a0 = 1,5cm 10 1,5 8,5oh cm     

6.2.3.1.Tính cốt thép chịu mômen dƣơng : 
 1 20700 . .M Kg cm

  

        m
 = 

2

obbhR

M
=

2

20700
0,0198

145.100.8,5


  
 

             1 1 2. 1 1 2.0,0198 0,02m        <
0,37D 

                    

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

          

1 1 2. 1 1 2.0,0198
0,99

2 2

m
   

  
                                   

             As = 
os hR

M

..
 = 

20700

2250.0,99.8,5
=1,093 (cm

2
)                               

Kiểm tra  =
1,093

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,129% > min= 0,1%     

      

Chọn thép  8a200 có As=2,515cm
2
  bố trí 5 thanh trên 1m         

6.2.3.2 Tính cốt thép chịu mômen dƣơng :  2 11095 . .M Kg cm  

      m
 = 

2

obbhR

M
=

2

11095
0,0106

145.100.8,5
   

             
1 1 2. 1 1 2.0,0106 0,0107 0,37m D            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

         

1 1 2. 1 1 2.0,0106
0,995

2 2

m
   

    

             As = 
os hR

M

..
 = 

11095

2250.0,995.8,5
=0,583 (cm

2
) 

Kiểm tra  =
0,583

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,069% <min = 0,1% 

Vậy bố trí cốt thép theo cấu tạo.Chọn 8a200 có As=2,515cm
2
 bố trí 5 thanh trên 1m. 

6.2.3.3Tính cốt thép chịu mômen âm :  1 1 20700 . .A BM M Kg cm   

        m
 = 

2

obbhR

M
=

2

20700
0,0198

145.100.8,5
  

            1 1 2. 1 1 2.0,0198 0,02 0,37m D            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  
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1 1 2. 1 1 2.0,02
0,99

2 2

m
   

    

                              As = 
os hR

M

..
 = 

20700

2250.0,99.8,5
=1,093(cm

2
) 

Kiểm tra  =
1,093

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,129% >min= 0,1   

Chọn thép 8a200 có As=2,515cm
2
 bố trí 5 thanh trên 1m.  

6.2.3.4 Tính cốt thép chịu mômen âm :  2 15980 . .BM Kg cm  

        m
 = 

2

obbhR

M
=

2

15980
0,0153

145.100.8,5
  

               1 1 2. 1 1 2.0,0153 0,0154 0,37m D            

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,0153
0,992

2 2

m
   

    

                  As = 
os hR

M

..
 = 

15980

2250.0,992.8,5
=0,842 (cm

2
) 

Kiểm tra  =
0,842

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,1% =min= 0,1   

Chọn thép 8a200 có As=2,515cm
2
 bố trí 5 thanh trên 1m. 
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c

d

 
 

Mặt bằng bố trí thép bản thang,chiếu nghỉ. 
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6.3 Tính cốn thang 

sơ đồ tính và tải trọng. 

- Chiều dài cốn thang: 
0

3,3 3,3
3,76( )

28 61
l m

Cos Cos
  

 

q'=q.cos








 

Sơ đồ tính và biểu đồ momen cốn thang 

-  Mômen lớn nhất trong cốn thang là:  

 
2 26,33.3,76

11,186( . )
8 8

ql
M KN m    

 -  Lực cắt lớn nhất trong cốn thang là:  

 2 2

6,33.3,76
11,9( )

ql
Q KN    

- Tính cốt thép dọc: 

Chọn ao = 3cm  h0 = 30-3 = 27 cm 

              m  = 
2
obh

b
R

M
=

2

111860
0,088

145.12.27
  

                         
1 1 2. 1 1 2.0,088 0,092m        < 0,37D   

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

         

1 1 2. 1 1 2.0,088
0,954

2 2
m

   
    

           As = 
os hR

M

..
 = 

111860

2800.0,954.27
=1,55(cm

2
) 

Kiểm tra  =
1,55

.100% 0,48%
. 12.27

S

o

A

b h
   >min= 0,1%   
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     =>Chọn 216 có  As=4,02 cm
2

  và c = 2cm . 

 

 - Tính toán cốt đai: Lực cắt Q=11,9 (KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng :  

        Q = koRbtbho 

 K0.Rbt.b.h0 = 0,35.14,5.10
3
.0,12.0,27 = 164,43(KN) 

=> K0.Rbt.b.h0 >Q=11,9(KN)  

 - Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bêtông. 

 K1.Rb.b.h0 = 0,6.14,5. 10
3
.0,12.0,27 = 281,88(KN)> Q 

Đặt theo cấu tạo 6 cấu tạo a= min(15cm,1/2h)= 15cm ở khoảng 1/4 gần gối. Ở giữa 

nhịp lấy a =20cm. 
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Bố trí cốt thép dầm cốn thang 

 

6.4 Tính toán dầm chiếu nghỉ 

6.4.1 sơ đồ tính và tải trọng: 

  - Tải trọng phân bố: 

     

Loại tải trọng q
tc
(KN/m) n q

tt
(KN/m) 

- Tải trọng bản thân dầm: 0,22.0,4.25 2,2 1,1 2,42 

- Tải trọng do lớp trát: 

               (0,22+2.(0,4-0,1)).0,015.18 
0,22 1,3 0,286 

- Tải trọng từ sàn chiếu nghỉ: 

2 3 2 31 1,78
. (1 2 ) 7,45. .(1 2.0,327 0,327 )
2 2

l
q         

 

  5,44 

Tổng cộng:qd 8,146 

Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ 

- Tải trọng tập trung: 

  
2 2

7,21.3,76
13,55( )

ql
P KN  

 

6.4.2 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ 

- Tiết diện dầm 400x220cm 

- Nhịp tính toán ltt = 2,67m 

-Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ là một đầu ngàm,một đầu khớp 

 

 

Mặ t cắ t 8-8 
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Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ   

 

Biểu đồ mô men, lực cắt dầm chiếu nghỉ   

Mômen và lực cắt lớn nhất ở trong dầm: 

Mmax=20,44KN.m 

Qmax=32,08KN.m
 6.4.3.Tính cốt thép dọc:  

Chọn ao = 4cm ; h0 = 40-4 = 36 cm 

      
2
obh

b
R

M
m
 =

2

204400
0,049

145.22.36
  
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1 1 2. 1 1 2.0,049 0,05m        < 0,37D   

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,049
0,975

2 2
m

   
     

         As = 
os hR

M

..
 = 

204400

2800.0,975.36
=2,08(cm

2
) 

Kiểm tra  =
2,08

.100% 0,263%
.. 22.36

S

o

A

b h
   >  min= 0,1%   

Chọn thép 220 ( As=6,28 cm
2
) cho cả lớp trên và dưới            

6.4.4 Tính toán cốt đai 

 Lực cắt  lớn nhất trong dầm thang:Q=32,08(KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng :  

 Q = koRbtbho 

K0.Rbt.b.h0 = 0,35.14,5.10
3
.0,22.0,36 = 401,94(KN) 

=> K0.Rbt.b.h0 >Q=32,08(KN)  

 - Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bêtông. 

K1.Rb.b.h0 = 0,6.14,5. 10
3
.0,22.0,36 = 689,04(KN)> Q 

Đặt theo cấu tạo 6 cấu tạo a= min(15cm,1/2h)= 15cm .Do nhịp nhỏ nên cốt đai được 

đặt suốt chiều dài của dầm 
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Bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ 

6.5 Tính toán dầm chiếu tới 

6.5.1 sơ đồ tính và tải trọng: 

-Tải trọng tác dụng lên sàn chiếu tới 

 

 

 

 

a.Tĩnh tải 

 

STT Các lớp sàn 
T.L.Riªng           

( t/m3) 
Dày      
( m ) 

Hệ số an toàn 
n 

Giá trị           
( t/m2) 

1 Gạch lát dày 20 2.00 0.020 1.10 0.044 

2 Láng vữa 1.80 0.020 1.30 0.0468 

3 
Sàn bê tông cốt 

thép 2.50 0.18 1.10 0.495 

4 Vữa trát trần 1.80 0.015 1.30 0.0351 

5 Trần    0.065 

 tổng cộng    0.686 

b.Hoạt tải        

  Hoạt tải theo tải trọng và tác động (TCVN 2737 – 1995) 

Mặ t cắ t 6-6 Mặ t cắ t 7-7 Mặ t cắ t 5-5 
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Loại phòng 
ptc 

(KN/m
2
) 

n 
ptt 

(kN/m
2
) 

Cầu thang 3 1,2 3,6 

Hoạt tải tác dụng lên sàn chiếu tới 

Tổng tải trọng tác dụng lên sàn chiếu tới là: 

            qb = gtt + ptt = 6,86+3,6 =10,46 (KN/m
2
) 

  - Tải trọng phân bố trên dầm chiếu tới: 

 

Loại tải trọng q
tc
(KN/m) n q

tt
(KN/m) 

- Tải trọng bản thân dầm: 0,22.0,4.25 2,2 1,1 2,42 

- Tải trọng do lớp trát: 

               (0,22+2.(0,4-0,1)).0,015.18 
0,22 1,3 0,286 

- Tải trọng từ sàn chiếu tới: 

2 3 2 31 2,13
. (1 2 ) 10,46. .(1 2.0,399 0,399 )
2 2

l
q         

 

  8,3 

Tổng cộng :qd 11,006 

Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu tới 

- Tải trọng tập trung: 

  
2 2

7,21.3,76
13,55( )

ql
P KN  

 

6.5.2 Sơ đồ tính dầm chiếu tới 

- Tiết diện dầm 400x220cm 

- Nhịp tính toán ltt = 2,67m 

-Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ là một đầu ngàm,một đầu khớp 

 

 
 

Sơ đồ tính dầm chiếu tới 
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Biểu đồ mô men ,lực cắt dầm chiếu tới  

 

Mômen và lực cắt lớn nhất ở trong dầm: 

Mmax=26,71KN.m 

Qmax=28,24KN.m 

 

6.5.3Tính cốt thép dọc:  

Chọn ao = 4cm ; h0 = 40-4 = 36 cm 

      
2
obh

b
R

M
m


=
2

267100
0,065

145.22.36
  

                  
1 1 2. 1 1 2.0,065 0,067m        < 0,37D   

Thoả mãn điều kiện hạn chế.  
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1 1 2. 1 1 2.0,065
0,966

2 2
m

   
     

         As = 
os hR

M

..
 = 

267100

2800.0,966.36
=2,743(cm

2
) 

Kiểm tra  =
2,743

.100% 0,35%
.. 22.36

S

o

A

b h
   >  min= 0,1%   

Chọn thép 220 ( As=6,28 cm
2
) cho cả lớp trên và dưới            

6.5.4 Tính toán cốt đai 

 Lực cắt  lớn nhất trong dầm thang:Q=28,24(KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng :  

 Q = koRbtbho 

K0.Rbt.b.h0 = 0,35.14,5.10
3
.0,22.0,36 = 401,94(KN) 

=> K0.Rbt.b.h0 >Q=28,24(KN)  

 - Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bêtông. 

K1.Rb.b.h0 = 0,6.14,5. 10
3
.0,22.0,36 = 689,04(KN)> Q 

Đặt theo cấu tạo 6 cấu tạo a= min(15cm,1/2h)= 15cm .Do nhịp nhỏ nên cốt đai được 

đặt suốt chiều dài của dầm 
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Chương 7: Tính toán nền móng 

7.1. Số liệu địa chất.  

Địa chất công trình gồm các lớp đất sau: 

Lớp 1 :  tầng đất lấp  dày 2 m   = 17 KN/m3  

Lớp 2 :  tầng sét pha dẻo cứng dày 10 m   = 19,1 KN/m3 ,  =160, N = 15                   

Lớp 3 :  tầng  sét dẻo mềm         dày 6 m  = 18,1 KN/m3 ,  =80 , N = 9            

Lớp 4 :  tầng   cát pha, cứng      dày  9 m    =18,9 KN/m3 ,  = 280 , N = 23          

Lớp 5 :  tầng cát hạt trung,chặt vừa :  dày 12 m , =19 KN/m3 3,  =300, N = 35               

Lớp 6: tầng cuội sỏi   rất dày   = 20 KN/m3 ,  = 400, N = 69    Is=0,5, E = 40x10 3 KN/m3  

 
Hình 7 .1 : Mặt cắt các lớp địa chất 

Đánh giá điều kiện địa chất : 

2000 

10000 

6000 

900 

12000 

Lớp đất nền 

¡' sét dẻo 

Sét dẻo 

Cát pha 

Cát hạt trung 

Đá cuội sỏi 

-0.50 

-2.50 

-12.50 

-18.50 

-27.50 

-39.50 

 3   = 17  KN/m    

C = 12 KN/m   2 

 3   = 19,1 KN/m    

 3   = 18,1  KN/m    

 3   = 18,9 KN/m    

 3   = 19  KN/m    

I s =0.5 

 3 

E = 40000 KN/m   2 
  = 20  KN/m   , N = 69 

  N= 23     

  N= 35     

  N= 9     

  N= 12     
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+ Địa chất các lớp đất mặt hầu hết là đất yếu, không có giá trị trong tính toán sức 

chịu tải cho cọc,mực nước ngầm ở cao độ -8,7m 

+ Hai lớp đất 5 và 6 là các lớp cát sỏi tương đối tốt. Ta có thể đặt cọc vào trong hai 

lớp đất này.  

Vật liệu làm móng là bêtông cốt thép. 

Bêtông cấp độ bền B30:  Rn = 170 kG/cm
2
 , Rk = 12 kG/cm

2
 

Cốt thép nhóm AII:   Ra = 2800 kG/cm
2
 

7.1.2.Tải trọng dùng thiết kế móng. 

Tải trọng tính toán móng cho cột 4C,5C được lấy từ phản lực chân cột lớn nhất của 

các TH tải trọng. Tổ hợp được dùng là tổ hợp Nmax, Mtu 

7.2. Lựa chọn phương án nền móng.           

7.2.1.Các phương án móng cọc 

Với các dạng công trình dân dụng và nhà cao tầng, ta có thể sử dụng các phương án 

móng như sau: 

1) Móng cọc BTCT chiếm chỗ. 

Là dạng móng cọc BTCT sản xuất trước, được hạ vào nền bằng phương pháp thông 

dụng là đóng hoặc ép. Trong điều kiện xây chen trong thành phố thì phương pháp ép 

cọc được lựa chọn sử dụng. 

- Ưu điểm: 

+ Không gây chấn động mạnh do đó thích hợp với công trình xây chen. 

+ Dễ thi công, nhất là với đất sét và á sét mềm. 

+ Trong quá trình ép có thể đo chính xác lực ép, kiểm tra chất lượng cọc dễ dàng  

+ Giá thành rẻ, phương tiện đơn giản, kỹ thuật không phức tạp 

- Nhược điểm: 

+ Tiết diện cọc nhỏ do đó sức chịu tải của cọc không lớn. 

+ Cọc không xuống được độ sâu lớn, khó thi công khi phải xuyên qua lớp sét cứng 

hoặc cát chặt dày. 

+ Chiều dài đoạn cọc thi công nhỏ nên số lượng mối nối lớn, khó kiểm tra chất 

lượng mối nối cọc trong quá trình thi công 

2) Móng cọc khoan nhồi: Là dạng móng cọc thay thế. 

- Ưu điểm: 

+ Có thể khoan đến độ sâu lớn, cắm sâu vào lớp đất chịu lực tốt nhất . 

+ Kích thước cọc lớn, sức chịu tải của cọc rất lớn, chịu tải trọng động tốt. 

+ Không gây chấn động trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến công trình 

xung quanh 

- Nhược điểm: 

+ Thi công phức tạp, cần phải có thiết bị chuyên dùng, kỹ sư có trình độ và kinh 

nghiệm, công nhân lành nghề 
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+ Khó kiểm tra chất lượng lỗ khoan và thân cọc sau khi đổ bê tông cũng như sự tiếp 

xúc không tốt giữa mũi cọc và lớp đất chịu lực. 

+ Giá thành thi công và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc lớn. 

+ Công trường bị bẩn do bùn và bentonite chảy ra. 

3) Móng cọc Barrette và tường chắn. 

-Ưu điểm: 

+ Cọc barrete cũng là một dạng cọc khoan nhồi nên nó cũng mang những ưu nhược 

điểm giống cọc khoan nhồi khi so sánh với các phương án cọc khác.  

+ Cọc Barrette có thể được chế tạo với kích thước lớn do cấu tạo gầu đào nên sức 

chịu tải của nó cũng lớn hơn cọc khoan nhồi, có thể đạt đến 6000 tấn và rất ưu 

việt khi xây dựng các công trình có nhiều tầng hầm vì nó có thể làm tường 

Barrette chắn đất và tường bao của các tầng hầm.  

+ Tường chắn vừa có tác dụng chịu lực như tường tầng hầm vừa có chức năng như 

tường cừ và khả năng chống thấm rất tốt nên có thể sử dụng kết hợp để giảm chi 

phí, đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình xung quanh.  

- Nhược điểm: 

+ Cọc Barrette chỉ dùng cho các công trình có tải trọng lớn hoặc xây dựng trên nền 

đất yếu vì giá thành của nó rất cao. ở Việt Nam hiện nay chỉ có một số ít công ty 

có thiết bị và khả năng thi công cho loại cọc này. 

+ Phương pháp tính toán phức tạp, chưa thống nhất. Thi công đòi hỏi thiết bị hiện 

đại, kỹ thuật phức tạp và công nhân tay nghề cao. 

7.2.2.Lựa chọn phương án cọc:  

    Xét  về tải trọng : công trình có nội lực ở chân cột tương đối lớn. Về điều kiện mặt 
bằng, nếu sử dụng cọc đóng hoặc ép thì số lượng cọc sẽ rất lớn, khó bố trí, 
   => Do đó ta chọn phương án cọc khoan nhồi. 

7.2.3.Các giả thuyết tính toán, kiểm tra cọc đài thấp : 

- Sức chịu tải của cọc trong móng được xác định như đối với cọc đơn đứng riêng rẽ, 
không kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc. 

- Tải trọng truyền lên công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không 
truyền lên các lớp đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp xúc với đài cọc. 

- Khi kiểm tra cường độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì coi 
móng cọc như một khối móng quy ước bao gồm cọc, đài cọc và phần đất giữa các cọc. 

- Đài cọc xem như tuyệt đối cứng, cọc được ngàm cứng vào đài. 

- Tải trọng ngang hoàn toàn do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận. 

7.3.Sơ bộ kích thƣớc cọc và đài cọc. 

-  Cọc có đường kính D= 60cm,bố trí 1216,có A=24,132cm
2
,lớp bảo vệ a=7cm 

Có chiều dài  L = 40m 

- Chọn chiều cao đài  2 10 2.0,6 0,1 1,3h D cm      chọn h = 1,5m 

7.4. Xác định sức chịu tải của cọc 

7.4.1. Theo vật liệu làm cọc: 

Sức chịu tải theo vật liệu làm cọc của cọc khoan nhồi được xác định theo công thức: 

 1 2VL b B a aP m m R F R F       (7.1) 

Trong đó: 
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 - hệ số uốn dọc, với móng cọc đài thấp không xuyên bùn thì  = 1.  

Rb - cường độ chịu nén tính toán của bêtông cọc. 

Ra - cường độ chịu nén tính toán của cốt thép. 

Fb - diện tích tiết diện của bê tông. 

           Fa - diện tích tiết diện của cốt thép dọc. 

   m1 - hệ số điều kiện làm việc, đối với cọc được đổ bê tông bằng ống        

dịch chuyển thẳng đứng trémie thì m1= 0,85; 

 m2 - hệ số điều kiện làm việc kể đến phương pháp thi công. 

       - Khi thi công trong đất sét dẻo, dẻo cứng, khoan và nhồi bê tông không cần 

ống vách, đồng thời mực nước ngầm nằm thấp hơn mũi cọc thì m2=1. 

- Khi thi công có dùng ống vách nhưng nước ngầm không xuất hiện trong lỗ 

khoan khi nhồi bê tông thì m2=0,90. 

- Khi thi công cần dùng đến ống vách và đổ bê tông trong dung dịch                  

huyền phù sét (Bentonite) thì m2=0,70. 

         Ở đây dùng phương pháp thi công thứ 3 nên lấy m2=0,70. 

               
2

360
1. 0,85.0,7.170.3,14. 2800.24,13. .10 353,41

4
VLP T 
   

 
 

7.4.2.Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền 

- Sức chịu tải của cọc lớn nhất  được xác định theo công thức theo 

                             2. 1.22619.3,14.0,6 / 4 6382,14dP m RF KN   =638,214 T  (7.2) 

Trong đó: 

             m – hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất m =1 

             F – diện tích tiết diện ngang của chân cọc. 

             R – cường độ tính toán của đất đá dưới chân cọc chống, 

đối với cọc  nhồi cọc ống  được ngàm vào vào lớp cuội sỏi 3,5m ,cường độ chịu tảI của 

đất ở mũi cọc  xác định  theo công thức 

                            210000 3,5
( 1,5) ( 1,5) 52381 /

1,4 0,6

tc

pn n
p

d n

q h
q KN m

k d
       (7.3) 

Trong đó: 

               tc

pnq  – trị số tiêu chuẩn của cường độ chịu nén tạm thời theo một trục của 

               mẫu đá khi nén trong điều kiện bão hòa nước. 

               tc

pnq =10000Kpa=10000KN/m
2 

               -Kd :hệ số an toàn đối với đất Kd=1,4 

               - hn :độ sâu tính toán ngàm cọc vào đá hn =3,5 m 

               -dn = 0,6m đường kính ngoài của phần cọc ngàm vào đá 

So sánh  PVl =353,41 T <  Pd = 638,214T lấy Pvl = 353,41 T làm sức chịu tải cho cọc. 

 

 

 

 

7.5.Tính móng 4C 

Giá trị tải trọng tính toán cột là: 
 Column Load Loc P  V3   M3 
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 C28 COMB1 0 -341,6  -0,09   -0,17 

 

- Số lượng cọc sơ bộ  
341,6

0,97
353,41

tt

d

N
n

P
    (cọc) do cọc chịu nén lệch tâm nên ' .1, 4 0,97.1,4 1,4n n    chọn 

2 cọc bố trí như hình vẽ: 

 

c

4

 
Hình 7.2: Mặt bằng bố trí cọc 

Khoảng cách giữa các tim cọc 3 3.0,6 1,8e D m    

7.6. Kiểm tra móng cọc 

7.6.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc 

Có Fđ =3.1,2=3,6 m
2
 

Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài :chiều sâu chốn móng  2,5m 

                      
d . . . 1,1.3,6.3.2,5 29,7tt

d tbN n F h T        (7.4) 

Lực dọc  tính  toán xác định đến cốt đế đài : 

                Nmax = Ntt + Nd
tt
  

Trong đó:  

 Ntt : Tải trọng tính toán tại chân cột. Ntt = 341,6(T) 

 Nd
tt
   : Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài                  

              Nmax = 341,6 + 29,7 =  371,3  (T) 

Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại  đế 

đài:  

             M
tt
 = M

tt 
+ Q

tt
.h = 0,17 + 0,09.3 = 0,44(T.m)  (7.6) 
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Lực truyền xuống các cọc dãy biên xác định theo công thức                 

P tt

minmax, = ax max

2

1

.tt

m

n

coc
i

i

N M X

n
X





       (7.7) 

   =
tt

ax

2

min

186371,3 0,44.0,9

2 0,9 .2 185

m

tt

P T

P T


 


 

Pcọc:Trọng lượng tính toáncủa cọc.  

Pcoc =1,1.7,85.24,13.10
-4

.40+2,5.40.1,2.3,14.0,6
2
/4= 34,7(T) 

Do tt

ax co 186 34,7 220,7 353,31m c vlP P T P T       thỏa mãn điều kiện lực max 

Vì Pmin=185>0  => không phải kiểm tra cọc chịu nhổ. 

Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

7.6.2. Kiểm tra cường độ nền đất: 

Đối với móng cọc chống có n cọc sức chịu tải giới hạn của móng 

           Ngh = pq .Fc.n = 252381.3,14.0,6 .2 / 4 29606 2960,6KN T  . (7.8) 

- pq :  cường độ giới hạn của nền dưới chân cọc chống ứng với khi hình thành xong mặt 

trượt trong nền lấy bằng 252381 /KN m  

- Để nền móng cọc chống ổn định thì : 

          
ax1,2( ) 1,2(371,3 2.34,7) 528,84gh m cN N nP T      

Có Ngh = 2960,6T  > 528,84T  vậy nền móng cọc ổn định 

 

7.6.3. Kiểm tra biến dạng (độ lún) của móng cọc 

Do cột được  ngàm vào lớp đá cứng.nên độ biến dạng là nhỏ ta có thể bỏ qua tính 

lún. 

7.7. Tính toán đài cọc 

Bê tông B25: Rb = 170 (kG/cm
2
); Rbt = 12(kG/cm

2
). 

Cốt thép chịu lực dùng AII: RS=RSC=2800 (kG/cm
2
); RSW=2250 (kG/cm

2
). 

- Chọn chiều cao đài  2 10 2.06 0,1 1,3h D cm      chọn h = 1,5m 

7.7.1. Tính toán chọc thủng 
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Hình 7.4:Sơ đồ tháp đâm thủng 

Chống chọc thủng trực tiếp: 

Từ các mép cột, ta vẽ tháp chọc thủng với góc 45
0

. Dễ dàng thấy lăng thể chọc 

thủng trùm lên tất cả các đầu cọc. Như vậy đài không bị chọc thủng trực tiếp. 

7.7.2.Tính toán cốt thép cho đài: 

Việc tính toán đài chịu uốn được tiến hành theo trị số mômen các tiết diện thẳng 
đứng của đài ở mép cột. 
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I I

II
II

c
  

Hình 7.5: Sơ đồ tinh cốt thép 

-  Tính cốt thép bố trí cho mặt cắt I-I: 

M«mem tương ứng với mặt ngàm I-I 

               M1 = r1.P1 =0,6.186=111,6 t.m 

               r1 khoảng cách từ mép cột đến tim cäc  

               P1 là phản lực đầu cọc 

Diện tích cốt thép yêu cầu: 

              
5

2

0

111,6.10
32,8

0,9. . 0,9.2800.135

I I
s

s

M
A cm

R h

    

Chọn 8 thanh  25 có diện tích là 39,27cm
2
 khoảng cách giữa các thanh là  

                   
2 1200 2.70

150
1 7

b a
S mm

n

 
  


 lấy S=15cm 

       mặt cắt II-II bố trí thép cấu tạo dặt 15 16a200 

      Cốt thép phía trên được đặt theo cấu tạo chọn  16a200 

Cốt đai được đặt theo cấu tạo chọn  12a200 
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Hình 7 .6: Bố trí cốt thép đài 4C 

7.8.Tính móng 5C 

7.8.1.Tải trọng dùng thiết kế móng. 

Tải trọng tính toán móng cho cột biên 2E được lấy từ phản lực chân cột lớn nhất 

của các TH tải trọng. Tổ hợp được dùng là tổ hợp Nmax, Mtu 

Giá trị tải trọng tính toán cột là: 

 

 Column Load Loc P  V3   M3 

 C37 COMB8 0 257,3  5,53   11,7 

- Các thông số loại cột chiều dài cột ,đài cột đươc chọn giống như trường hợp tính 

móng 4C : 

- Cọc có đường kính D= 600cm,bố trí 1216,có A=24,132cm
2
,lớp bảo vệ a=7cm 

Có chiều dài  L = 37,5m 

- Chọn chiều cao đài  2 10 2.06 0,1 1,3h D cm      chọn h = 1,5m 

- Sức chịu tải của cọc được dùng để tính toán: Pvl = 353,41 T 

7.8.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng 

- Số lượng cọc sơ bộ  
257,3

0,7
353,41

tt

d

N
n

P
    (cọc) do cọc chịu nén lệch tâm nên ' .1, 4 0,7.1, 4 0,98n n    chọn 1 

cọc bố trí như hình vẽ: tim cọc trùng với tim cột 

 

 

c

5

 
Hình 7.7:Mặt bằng bố trí cọc 

 

7.8.3. Kiểm tra móng cọc 
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7.8.3.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc 

Có Fđ =1,2.1,2=1,44m
2
 

Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài :chiều sâu chốn móng  2,5m 

                      
d . . . 1,1.1,44.3.2,5 11,88tt

d tbN n F h T    

Lực dọc  tính  toán xác định đến cốt đế đài : 

                Nmax = Ntt + Nd
tt
  

Trong đó:  

 Ntt : Tải trọng tính toán tại chân cột. Ntt =257,3(T) 

 Nd
tt
   : Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài                  

              Nmax = 257,3 + 11,88 =  269,2(T) 

Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các       cọc   tại  

đế đài: 

  

             M
tt
 = M

tt 
+ Q

tt
.h = 11,7 +5,53.3 = 22,76(T.m) 

Lực truyền xuống cọc xác định theo công thức        

          P tt = axm

coc

N

n
 

   =
269,2

269,2
1

T  

 

Pcọc:Trọng lượng tính toáncủa cọc.  

 

Pcoc =1,1.7,85.24,13.10
-4

.40+2,5.40.1,2.3,14.0,6
2
/4= 34,7(T) 

Do tt

co 269,2 34,7 303,9 353,41c vlP P T P T       thỏa mãn điều kiện lực maxVậy cọc 

đảm bảo khả năng chịu lực. 

7.8.3.2. Kiểm tra cường độ nền đất: 

Đối với móng cọc chống có n cọc sức chịu tải giới hạn của móng 

            Ngh = pq .Fc.n = 252381.3,14.0,6 .1/ 4 13228 1322,8KN T  . (7.8) 

- pq :  cường độ giới hạn của nền dưới chân cọc chống ứng với khi hình thành xong mặt 

trượt trong nền lấy bằng 252381 /KN m  

- Để nền móng cọc chống ổn định thì : 

          ax1,2( ) 1,2(269,2 34,7) 364,68gh m cN N nP T      

Có Ngh =1322,8T  > 364,68T  vậy nền móng cọc ổn định 

 

7.8.3.3. Kiểm tra biến dạng (độ lún) của móng cọc 

Do cọc được  ngàm vào lớp đá cứng nên độ biến dạng là nhỏ ta có thể bỏ qua tính 

lún. 

7.8. 4.Tính toán đài cọc 

Bê tông B25: Rb = 170 (kG/cm
2
); Rbt = 12(kG/cm

2
); 

Cốt thép chịu lực dùng AII: RS=RSC=2800 (kG/cm
2
); RSW=2250 (kG/cm

2
). 

- Chọn chiều cao đài  2 10 2.06 0,1 1,3h D cm      chọn h = 1,5m 

7.8.4. 1.Tính toán chọc thủng 

Chống chọc thủng trực tiếp: 
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Từ các mép cột, ta vẽ tháp chọc thủng với góc 45
0

. Dễ dàng thấy lăng thể chọc 

thủng trùm lên tất cả các đầu cọc. Như vậy đài không bị chọc thủng trực tiếp. 

 

 
Hình 7.9.:Sơ đồ tháp đâm thủng 

7.8.4.2.Tính toán cốt thép cho đài: 

I I
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II

c
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Hình 7.10: Sơ đồ tinh cốt thép 

Do đài cọc có tiết diện hình vuông,tim cọc trùng với tim nên ta chỉ bố trí cốt thép cấu 

tạo cho đài,bố tri 6 16a180 

Cốt thép phía trên được đặt theo cấu tạo chọn  16a200 

Cốt đai được đặt theo cấu tạo chọn  12a200 

 

 
 

mặt bằng móng 5C 

c 

5 
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Hình 7.11.Bố trí cốt thép cho đài  5C 
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CHƯƠNG 8:THI CÔNG PHẦN NGẦM 

 

 

 
 

8.1Điều kiện xây dựng của công trình 

8.1.1Điều kiện tự nhiên khu đất xây dựng 

Công trình căn hộ cao cấp DMC là một trong những tòa nhà cao tầng đẹp . 

Với quy mô và chất lượng của mình, công trình đã đáp ứng được nhu cầu về nhà ở 

trạo điều kiện tốt đang rất cấp thiết hiện nay, phù hợp với quy hoạch phát triển của 

thành phố. 

8.1.2Điều kiện kinh tế - xã hội khu đất xây dựng 

Công trình nằm trên khu đất rộng rãi dự trữ nằm trong diện quy hoạch của thành phố. 

Song song với việc mọc lên 1 tòa nhà cao tầng là 1 nút giao thông hiện đại, và một 

vườn hoa trung tâm thành phố… 

Điều kiện vốn và vật tư: 

- Vốn đầu tư được cấp theo từng giai đoạn thi công công trình . 

- Vật tư được cung cấp liên tục đầy đủ phụ thuộc vào giai đoạn thi công: 

 Bê tông cọc và đài cọc dùng bê tông B25 là bê tông thương phẩm của công ty 

Vinaconex. 

 Bê tông dầm, sàn, cột: dùng bê tông thương phẩm B20 của công ty Vinaconex. 

 Thép: sử dụng thép Thái Nguyên loại I đảm bảo yêu cầu và có chứng nhận chất 

lượng của nhà máy. 

 Dùng xi măng Hoàng Thạch PC40 có chứng nhận chất lượng của nhà máy. 

 Đá, cát được xác định chất lượng theo TCVN. 

 Gạch lát, gạch lá nem dùng sản phẩm của công ty Hữu Hưng. 

 Khung Nhôm, cửa kính Singapo. 

 Điện dùng cho công trình gồm điện lấy từ mạng lưới điện thị xã và từ máy phát 

dự trữ phòng sự cố. Điện được sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên. 

 Nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố. 

 Nhân lực: được xem là đủ đáp ứng theo yêu cầu của tiến độ thi công. 

Máy móc thi công gồm: 

 Một máy đào đất. 

 Một cẩu bánh xích. 

 Một cần trục tháp. 

 Xe vận chuyển đất. 

 Đầm dùi, đầm bàn, máy bơm nước ngầm. 
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Yêu cầu về chất lượng công trình: 

-TCXDVN326-2004:Cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4477 -1987 :Công tác đất Thi công và nghiêm thu. 

Tổ chức mặt bằng xây dựng: 

 Mặt bằng xây dựng được thiết lập dựa vào đặc điểm của công trình, giai đoạn,  tiến độ 

thi công, khối lượng công việc với sự đồng ý của nhà thầu và bên thi công. 

- do nhà thầu đề xuất và giám sát hiện trường chấp nhận. 

Kết thúc đổ bê tông thì ống đổ được rút ra khỏi cọc, các đoạn ống được rửa sạch xếp 

vào nơi quy định. 

8. I.biện pháp thi công cọc khoan nhồi:  

8.I.1.lựa chọn dây chuyền công nghệ thi công chính 

Dựa vào điều kiện địa chất thuỷ văn ta thấy mực nước ngầm ở cao trình  -5.50 m so 

với cốt tự nhiên do đó để thuận lợi cho thi công, di chuyển máy.Ta chọn dây chuyền 

công nghệ thi công như sau: 

Tạo lỗ -> giữ thành -> Đặt thép -> Đổ bêttông. 

*>Tạo lỗ :có thể dùng các phương pháp. 

Trên thế giới có rất nhiều thiết bị và công nghệ thi công cọc khoan nhồi nhưng có 2 

nguyên lí được sử dụng trong tất cả các phương pháp thi công là : 

- Cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách 

- Cọc khoan nhồi không dùng ống vách 

8.I.1.1. Cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách. 

Loại này thường được sử dụng khi thi công những cọc nằm kề sát với công trình có 

sẵn hoặc do những điều kiện địa chất dặc biệt. Cọc khoan nhồi có dùng ống vách thép 

rất thuận lợi cho thi công vì không phải lo việc sập thành hố khoan, công trình ít bị bẩn 

vì không phải sử dụng dung dịch Bentonite, chất lượng cọc rất cao. 

Nhược điểm của phương pháp này là máy thi công lớn, cồng kềnh, khi máy làm 

việc thì gây rung và tiếng ồn lớn và rất khó thi công đối với những cọc có độ dài trên 

30m. 

8.I.1.2. Cọc khoan nhồi không sử dụng ống vách. 

Đây là công nghệ khoan rất phổ biến. Ưu điểm của phương pháp này là thi công 

nhanh, đảm bảo vệ sinh môi trường và ít ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.  

Phương pháp này thích hợp với loại đất sét mềm, nửa cứng nửa mềm, đất cát mịn, 

cát thô hoặc có lẫn sỏi cỡ hạt từ 20-100mm. 

Có 2 phương pháp dùng cọc khoan nhồi không sử dụng ống vách: 

a- Phương pháp khoan thổi rửa (phản tuần hoàn): 

Máy đào sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch Bentonite được bơm xuống hố 

để giữ vách hố đào. Mùn khoan và dung dịch được máy bơm và máy nén khí đẩy từ 

đáy hố khoan lên đưa vào bể lắng để lọc tách dung dịch Bentonite tái sử dụng. 

Công việc đặt cốt thép và đổ bê tông tiến hành bình thường. 

- Ưu điểm :Phương pháp này có giá thiết bị rẻ, thi công đơn giản, giá thành hạ 

- Nhược điểm : Tốc độ khoan chậm, chất lượng và độ tin cậy chưa cao. 
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b- Phương pháp khoan gầu : 

Theo công nghệ khoan này, gầu khoan thường có dạng thùng xoay cắt đất và đưa ra 

ngoài. Cần gầu khoan có dạng Ăng-ten, thường là 3 đoạn truyền được chuyển động 

xoay từ máy đào xuống gầu nhờ hệ thống rãnh. 

Vách hố khoan được giữ ổn đình nhờ dung dịch Bentonite. Qúa trình tạo lỗ được 

thực hiện trong dung dịch Bentonite. Trong quá trình khoan có thể thay các gầu khác 

nhau để phù hợp với nền đất đào và để khắc phục các dị tật trong lòng đất. 

- Ưu điểm : Thi công nhanh, việc kiểm tra chất lượng dễ dàng thuận tiện, đảm bảo 

vệ sinh môi trường và ít ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

- Nhược điểm : Phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng giá đắt, giá thành cọc cao. 

Phương pháp này đòi hỏi quy trình công nghệ rất chặt chẽ, cán bộ kỹ thuật và công 

nhân phải thành thạo, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

Do phương pháp này khoan nhanh hơn và chất lượng đảm bảo hơn các phương pháp 

khác, nên hiện nay các công trình lớn ở Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp này 

bằng các thiết bị của Đức (Bauer), Italia (Soil-Mec) và của Nhật (Hitachi). 
=> Trên cơ sở địa chất,và các phương pháp tạo lỗ hố khoan như  trên đã nêu,ta thấy 

phương pháp khoan gầu kết hợp dùng dung dịch Bentonite để giữ thành ống vách là 

khả thi hơn cả. 

=>Do đó ta chọn phưong pháp : Khoan gầu kết hợp dùng dung dịch bentonite để thi 

công tạo lỗ cọc. 

*>Đặt thép: 

- Các lồng thép đựơc chế tạo sản xuất ngay tại công trường. 

- Để đảm bảo thuận tiện trong thi công các lồng thép được gia công thành từng 

đoạn.Sau mới tiến hành nối các đoạn này với nhau khi hạ lồng thép. 

- Định vị lồng thép: 

8.I.2.Biện pháp kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi: 

8.I.2.1.Công tác chuẩn bị: 

Trước khi thi công cọc cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công 

cọc theo biện pháp thi công được duyệt các công tác chuẩn bị chính có thể như sau : 

- Nhà thầu phải yêu cầu chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát,đo vẽ lập hồ  sơ. 

- Kiểm tra chất lượng của vật liêu chính(Thép,Ximăng,Phụ gia,cát,đá ,nước..). 

- Đảm bảo máy móc ,thiết bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt. 

-Thi công lưới trắc đạc định vị các trục móng,và toạ độ các cọc cần thi công. 

- San ủi mặt bằng và làm đường phục vụ thi công. 

- Lập phương án vận chuyển chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường. 

- Lập biểu kiểm tra và nghiêm thu các công đoạn thi công theo mẫu in sẵn. 

- Kiểm tra đưòng ống dẫn Bentônite,hố đào cạnh cọc để chứa Bentonite thu hồi. 

- Lập biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị trước khi thi công. 

8.I.2.2. Qui trình thi công cọc khoan nhồi: 
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* Quy trình công nghệ thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp gầu xoắn 

 trong dung dịch Bentonite: 

 

 

 

 

sơ đồ quy trình công nghệ thi công 

cọc khoan nhồi

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 87 

q
u

y
 t

r
ìn

h
 c

ọ
c

 k
h

o
a

n
 n

h
ồ

i

2
. 

ố
n

g
 b

¬
m

 

3
. 

G
Ç

u
 k

h
o

a
n

4
. 

G
Ç

u
 v

é
t

 b
ù

n

5
. 

L
ồ

n
g

 c
ố

t
 t

h
é

p

1
. 

ố
n

g
 v

¸
c

h
 d

µ
i 

6
 m

.

 B
e

n
t

«
n

it
e

c
h

u
È

n
 b

ị

A
A

IC
E

 -
 4

1
6

y

®
ịn

h
 v

ị

b

a

x

A
 -

 a

h
¹

 ố
n

g
 v

¸
c

h

1
0

. 
ố

n
g

 d
É

n
 k

h
Ý 

o
 =

 4
5

9
. 

ố
n

g
 t

h
u

 h
ồ

i 

8
. 

M
ò

i 
ố

n
g

 t
r

im
e

7
. 

H
ệ

 g
iá

 ®
ì

6
. 

ố
n

g
 T

r
im

e

1
1

. 
P

h
Ô

u
 ®

ổ
 b

ª
 t

«
n

g

 B
e

n
t

«
n

it
e

  
o

 1
6
0

k
h

o
a

n
 t

¹
o

 l
ỗ

n
¹

o
 v

é
t

h
¹

 c
ố

t
 t

h
é

p
h

¹
 ố

n
g

 t
r

im
e

t
h

ổ
i 
r

ử
a

A

®
ổ

 b
ª

 t
«

n
g A

 -
 a

IC
E

 -
 4

1
6

r
ú

t
 ố

n
g

 v
¸

c
h

g
h

i 
c

h
ú

:

1

2

3
4

5
7

6

1
0

9

8

1
1

A

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 88 

8.I.2.1.1. Định vị vị trí tim cọc: 

- Căn cứ vào bản đồ định vị công 

trình do văn phòng kiến trúc sư 

trưởng hoặc cơ quan tương đương 

cấp, lập mốc giới công trình, các 

mốc này phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra và chấp nhận. 

- Từ mặt bằng định vị móng cọc 

của nhà thiết kế, lập hệ thống định vị 

và lưới khống chế cho công trình theo hệ toạ độ Oxy. Các lưới định vị này được 

chuyển dời và cố định vào các công trình lân cận, hoặc lập thành các mốc định vị. Các 

mốc này được rào chắn, bảo vệ chu đáo và phải liên tục kiểm tra đề phòng xê dịch do 

va chạm hay lún gây ra. 

- Hố khoan và tim cọc được định vị trước khi hạ ống chống. Từ hệ thống mốc dẫn 

trắc địa, xác định vị trí tim cọc bằng hai máy kinh vĩ đặt theo hai trục vuông góc nhau. 

Sai số của tim cọc không được lớn hơn 5 cm về mọi hướng. Hai mốc kiểm tra vuông 

góc với nhau nằm trên hai trục X, Y và cùng cách tim cọc một khoảng bằng nhau. 

8.I.2.1.2. Hạ ống vách: 

ống vách bằng thép dài 6 m, đường kính  = 1100 mm được đặt ở phần trên miệng 

hố khoan nhô lên khỏi mặt đất một khoảng 0,6 m. ống vách có nhiệm vụ: 

- Định vị, dẫn hướng cho máy khoan. 

- Giữ ổn định cho bề mặt hố khoan đảm bảo không bị sập thành phía trên của lỗ 

khoan. 

- Ngoài ra ống vách còn làm sàn đỡ tạm thời và thao tác buộc, nối, lắp dựng và 

tháo dỡ ống đổ bê tông. 

- ống vách được thu hồi lại sau khi đổ bê tông cọc nhồi xong. 

Các phương pháp hạ ống vách: 

- Phương pháp rung: Là sử dụng loại búa rung thông thường, để đạt độ sâu khoảng 

6 mét phải mất khoảng 10 phút, do quá trình rung dài ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực 

lân cận nên để khắc phục hiện tượng trên, trước khi hạ ống vách, người ta đào sẵn một 

hố sâu từ 2,5 đến 3 m tại vị trí hạ cọc với mục đích bóc bỏ lớp cứng trên mặt đất giảm 

thời gian của búa rung xuống còn khoảng 2-3 phút. 

- Phương pháp ép: Là sử dụng máy ép để ép ống vách xuống độ sâu cần thiết. 

Phương pháp này chịu được rung động nhưng thiết bị cồng kềnh, thi công phức tạp và 

năng suất thấp. 

- Sử dụng chính máy khoan để hạ ống vách: Đây là phương pháp phổ biến hiện nay. 

Người ta lắp vào gầu khoan thêm một đai sắt để mở rộng hố đào khoan đến hết độ sâu 

của ống vách thì dùng cần cẩu hoặc máy đào đưa ống vách vào vị trí và hạ xuống cao 

trình cần thiết, dùng cần gõ nhẹ lên ống vách để điều chỉnh độ thẳng đứng. Sau khi đặt 

ống vách xong phải chèn chặt bằng đất sét và nêm để ống vách không dịch chuyển 

được trong quá trình khoan. 

=>Lựa chọn phương pháp hạ ống vách bằng cách sử dụng chính máy khoan để hạ. 
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8.I.2.1.3. Công tác khoan tạo lỗ: 

a>Công tác chuẩn bị: 

- Lắp tấm tôn dày 2 cm để kê máy khoan đảm bảo máy khoan ổn định trong suốt 

quá trình thi công. 

- Đưa máy khoan vào vị trí thi công, điều chỉnh cho máy thăng bằng, thẳng đứng. 

Trong quá trình thi công có hai máy kinh vĩ để kiểm tra độ thẳng đứng của cần khoan. 

- Kiểm tra lượng dung dịch Bentônite, đường cấp Bentônite, đường thu hồi dung 

dịch Bentônite, máy bơm bùn, máy lọc, các máy dự phòng và đặt thêm ống bao để tăng 

cao trình và áp lực của dung dịch Bentônite nếu cần thiết. 

b>Công tác khoan : 

Công tác khoan được bắt đầu khi đã 

thực hiện xong các công việc chuẩn bị. 

Công tác khoan được thực hiện bằng máy 

khoan xoay. 

Dùng thùng khoan để lấy đất trong hố 

khoan đối với khu vực địa chất không phức 

tạp. Nếu tại vị trí khoan gặp dị vật hoặc khi 

xuống lớp cuội sỏi thì thay đổi mũi khoan 

cho phù hợp. 

- Hạ mũi  khoan vào đúng tâm cọc, 

kiểm tra và cho máy hoạt động. 

- Đối với đất cát, cát pha tốc độ quay 

gầu khoan 20  30 vòng/phút; đối với đất 

sét, sét pha: 20  22 vòng/ phút. Khi gầu khoan đầy đất, gầu sẽ được kéo lên từ từ với 

tốc độ 0,3  0,5 m/s đảm bảo không gây ra hiệu ứng Pistông làm sập thành hố khoan. 

Trong quá trình khoan cần theo dõi, điều chỉnh cần khoan luôn ở vị trí thẳng đứng, độ 

nghiêng của hố khoan không được vượt qúa 1% chiều dài cọc. 

- Khi khoan quá chiều sâu ống vách, thành hố khoan sẽ do dung dịch Bentônite 

giữ. Do vậy phải cung cấp đủ dung dịch Bentônite tạo thành áp lực dư giữ thành hố 

khoan không bị sập, cao trình dung dịch Bentônite phải cao hơn cao trình mực nước 

ngầm 1  1,5 m. 

- Quá trình khoan được lặp đi lặp lại tới khi đạt chiều sâu thiết kế. Chiều sâu khoan 

có thể ước tính qua chiều dài cuộn cáp hoặc chiều dài cần khoan, để xác định chính 

xác ta dùng quả dọi thép đường kính 5 cm buộc vào đầu thước dây thả xuống đáy để 

đo chiều sâu hố khoan . 

- Trong quá trình khoan qua các tầng đất khác nhau hoặc khi gặp dị vật ta thay mũi 

khoan cho phù hợp. 

 Khi khoan qua lớp cát, sỏi: dùng gầu thùng. 

 Khi khoan qua lớp sét dùng đầu khoan guồng xoắn ruột gà. 

 Khi gặp đá tảng nhỏ, dị vật nên dùng gầu ngoạm hoặc kéo. 

6. Chốt giật mở nắp

7. Nắp mở đổ đất

8. Răng cắt đất

9. Dao gọt thành

5

46

7 8

9

mũi khoan lỗ

4. Đầu nối với cần khoan

5. Cửa lấy đất
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 Khi gặp gốc, thân cây cổ trầm tích thì dùng guồng xoắn xuyên qua rồi tiếp tục 

khoan như thường. 

 Khi gặp đá non, đá cố kết dùng gầu đập, mũi phá, khoan đá kết hợp. 

*>Dung dịch Bentônite: 

 Dung dịch Bentônite có 2 tác dụng chính: 

- Giữ cho thành hố đào không bị sập nhờ dung dịch chui vào khe nứt quyện với cát 

rồi tạo thành một màng đàn hồi bọc quanh thành vách hố giữ cho cát và các vật thể vụn 

không bị rơi và ngăn không cho nước thẩm thấu qua vách. 

- Tạo môi trường nặng nâng đất đá vụn khoan nổi lên mặt trên để trào ra hoặc hút 

khỏi hố khoan. 

 Do vậy dung dịch Bentônite có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cọc. Nếu 

chất lượng không đảm bảo có thể dẫn đến sự cố sập thành vách,... gây ra thiệt hại lớn 

về kinh tế, kéo dài thời gian thi công. 

 Các đặc tính kỹ thuật của Bentônite để đưa vào sử dụng là: 

- Độ ẩm (9  11)% 

- Độ trương nở: 14  16 ml/g. 

- Khối lượng riêng: 2,1 g/cm3. 

- Độ pH của dung dịch keo 5%: 9,8  10,5. 

- Giới hạn lỏng Aherberg: > 400  450. 

- Chỉ số dẻo: 350  400. 

- Độ lọt sàng cỡ 100: 98  99 % 

- Tồn trên sàng cỡ 74: (2,2  2,5 )%. 

 Các thông số chủ yếu của dung dịch Bentônite được khống chế như sau: 

- Hàm lượng cát : < 5% 

- Dung trọng: 1,05  1,15. 

- Độ nhớt: 32  40 s. 

- Độ pH: 9,5  11,7. 

- Tỷ lệ chất keo: >95%. 

- Lượng mất nước: < 30 ml/ 30 phút. 

- Độ dày của lớp áo sét: (1  3)mm/ 30 phút. 

- Lực cắt tĩnh: 1 phút:    20  30 mg/cm2 

                             10 phút:  50  100 mg/cm2. 

-  Tính ổn định: < 0,03 g/cm2. 

 Quy trình trộn dung dịch Bentônite như sau: 

- Đổ 80% lượng nước theo tính toán vào thùng trộn. 

- Đổ từ từ lượng bột Bentônite vào theo thiết kế. 

- Trộn đều từ 1520 phút,đổ từ từ lượng phụ gia nếu cần,sau đó trộn tiếp từ 1520 

phút. 

- Đổ nốt 20% nước còn lại, và trộn trong 10 phút. 
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- Chuyển dung dịch Bentônite đã trộn sang thùng chứa và sang Xilô sẵn sàng cung 

cấp cho hố khoan hoặc trộn với dung dịch Bentônite đã thu hồi đã lọc lại qua máy sàng 

cát để cấp cho hố khoan. 

 Chú ý: 

- Trong thời gian thi công cao trình dung dịch Bentônite luôn phải cao hơn mực 

nước ngầm 1  1,5 m. 

- Cần quản lý chất lượng dung dịch cho phù hợp với từng độ sâu của lớp đất và 

từng loại đất khác nhau, phải có biện pháp xử lý thích hợp để duy trì sự ổn định thành 

lỗ cho đến khi kết thúc việc đổ bê tông. 

- Trước khi đổ bê tông, khối lượng riêng của dung dịch trong khoảng 500 mm kể từ 

đáy lỗ phải nhỏ hơn 1,25; hàm lượng cát  8%; độ nhớt  28 s để dễ bị đẩy lên mặt đất 

trong quá trình đổ bê tông. 

8.I.2.1.4. Xác định độ sâu hố khoan, nạo vét đáy hố: 

a> Xác đinh độ sâu hố khoan: 

Do các lớp địa chất có thể không đồng đều do đó không phải nhất thiết phải khoan 

sâu đến độ sâu thiết kế mà chỉ cần khoan thoã mãn điều kiện mũi cọc đặt sâu vào lớp 

cuội sỏi 3 m. 

Sau khi đạt độ sâu yêu cầu, ghi chép đầy đủ cao trình mũi cọc thực tế, kể cả ảnh 

chụp mẫu khoan làm tư liệu. Sau đó dừng khoan, dùng gầu vét để vét sạch đất đá rơi 

trong đáy hố khoan. Đo chiều sâu hố khoan chính xác bằng quả dọi. 

b. Xử lý cặn lắng đáy hố khoan: 

 ảnh hưởng của cặn lắng đối với chất lượng cọc : Cọc khoan nhồi chịu tải trọng rất 

lớn nên để đọng lại dưới đáy hố khoan bùn đất hoặc bentonite ở dạng bùn nhão sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới khả năng chịu tải của mũi cọc, gây sụt lún cho kết cấu bên 

trên, làm cho công trình bị dịch chuyển gây biến dạng và nứt. Vì thế mỗi cọc đều phải 

được xử lí cặn lắng rất kỹ lưỡng. 

Có 2 loại cặn lắng: 

- Cặn lắng hạt thô: Trong quá trình tạo lỗ đất cát rơi vãi hoặc không kịp đưa lên sau 

khi ngừng khoan sẽ lắng xuống đaý hố. Loại cặn lắng này tạo bởi các hạt đường kính 

tương đối to, do đó khi đã lắng đọng xuống đáy thì rất khó moi lên. 

- Cặn lắng hạt mịn: Đây là những hạt rất nhỏ lơ lửng trong dung dịch bentonite, sau 

khi khoan tạo lỗ xong qua một thời gian mới lắng dần xuống đáy hố. 

Các bước xử lý cặn lắng:   

- Bước 1: Xử lý cặn lắng thô_ Đối với phương pháp khoan gầu sau khi lỗ đã đạt đến 

độ sâu dự định mà không đưa gầu lên vội mà tiếp tục cho gầu xoay để vét bùn đất cho 

đến khi đáy hố hết cặn lắng mới thôi. 

- Bước 2: Xử kí cặn lắng hạt mịn: bước này được thực hiện trước khi đổ bê tông. Có 

nhiều phương pháp xử lý cặn lắng hạt mịn: 

8.I.2.1.5. Hạ lồng thép: 

a>Giai công cốt thép : 
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- Cốt thép được sử dụng đúng chủng loại, 

mẫu mã quy địnhtrong thiết kế đã được phê 

duyệt.Cốt thép phải có đủ chứng chỉ của nhà 

máy sản xuất và kết quả thí nghiệm từ phòng 

thí nghiệm có tư cách pháp nhân. 

- Cốt thép được gia công, buộc sẵn thành 

lồng dài 7 m .Các lồng được nối với nhau bằng 

nối buộc.Đường kính trong của lồng thép là 

900. 

- Để đảm bảo cẩu lắp không bị biến dạng, 

đặt các cốt đai tăng cường 25 , khoảng cách 

2m.Để đảm bảo lồng thép đặt đúng vị trí giữa 

lỗ khoan, xung quanh lồngthép đặt các con kê 

bằng bêtông 

Lồng thép đựơc vận chuyển và đặt lên giá 

gần hố khoan, sau khi kiểm tra đáy hố khoan nếu lớp bùn cát lắng dưới đáy hố <10cm 

thì có thể tiến hành hạ lồng thép. 

b>Hạ lồng thép : 

 Sau khi kiểm tra lớp bùn, cát lắng dưới đáy hố khoan không quá 10 cm thì tiến 

hành hạ, lắp đặt cốt thép. Cốt thép được hạ xuống từng lồng một, sau đó các lồng được 

nối với nhau bằng nối buộc, dùng thép mềm  = 2 để nối. Các lồng thép hạ trước được 

neo giữ tạm thời trên miệng ống vách bằng cách dùng thanh thép hoặc gỗ ngáng qua 

đai gia cường buộc sẵn cách đầu lồng khoảng 1,5 m. Dùng cẩu đưa lồng thép tiếp theo 

tới nối vào và tiếp tục hạ đến khi hạ xong. 

-Chiều dài nối chồng thép chủ là 750 mm.  

-Để tránh hiện tượng đẩy nổi lồng thép trong quá trình đổ bê tông thì ta hàn 3 thanh 

thép hình vào lồng thép rồi hàn vào ống vách 

để cố định lồng thép.  

-Khi hạ lồng thép phải điều chỉnh cho thẳng 

đứng, hạ từ từ tránh va chạm với thành hố gây 

sập thành khó khăn cho việc thổi rửa sau này. 

8.I.2.1.6. Đổ bê tông: 

a>Lắp ống đổ  

ống đổ bê tông có đường kính 25 cm, làm 

thành từng đoạn dài 3 m; một số đoạn có chiều 

dài 2 m; 1,5 m; 1 m; để có thể lắp ráp tổ hợp 

tuỳ thuộc vào chiều sâu hố đào. ống đổ bê tông 

được nối bằng ren kín. Dùng một hệ giá đỡ đặc 

biệt có cấu tạo như thang thép đặt qua miệng 

ống vách, trên thang có hai nửa vành khuyên có 

bản lề. Khi hai nửa này sập xuống sẽ tạo thành 

vòng tròn ôm khít lấy thân ống. Một đầu ống 

44 - 12 m

4000
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được chế tạo to hơn nên ống đổ sẽ được treo trên miệng ống vách qua giá đỡ. Đáy dưới 

của ống đỡ được đặt cách đáy hố khoan 20  30 cm để tránh tắc ống. 

b>Xử lý cặn lắng đáy hố khoan :  

Do các hạt mịn, cát lơ lửng trong dung dịch Bentônite lắng xuống tạo thành lớp bùn 

đất, lớp này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chịu tải của cọc. Sau khi lắp ống đổ bê tông 

xong ta đo lại chiều sâu đáy hố khoan, nếu lớp lắng này lớn hơn 10 cm so với khi kết thúc 

khoan thì phải tiến hành xử lý cặn.  

+ Phương pháp thổi rửa dùng khí nén: Dùng ngay ống đổ bê tông để làm ống xử lý 

cặn lắng. Sau khi lắp xong ống đổ bê tông người ta lắp đầu thổi rửa lên đầu trên của 

ống. Đầu thổi rửa có 2 cửa, một cửa được nối với ống dẫn để thu hồi dung dịch 

bentonite và bùn đất từ đáy hố khoan về thiết bị lọc dung dịch, một cửa khác được thả 

ống khí nén 45, ống này dài khoảng 80% chiều dài của cọc. 

Khi bắt đầu thổi rửa, khí nén được thổi liên tục với áp lực 7kg/cm2 qua đường ống 

45 đặt bên trong ống đổ bê tông. Khi khí nén ra khỏi ống 45 sẽ quay trở lại thoát lên 

trên ống đổ tạo thành một áp lực hút ở đáy hố đưa dung dịch bentonite và cặn lắng theo 

ống đổ bê tông đến thiết bị lọc và thu hồi dung dịch. Trong suốt quá trình thổi rửa này 

phải liên tục cấp bù dung dịch bentonite để đảm cao trình và áp lực của bentonite lên 

hố móng không thay đổi. Thời gian thổi rửa thường từ 20-30 phút. Sau khi ngừng cấp 

khí nén, người ta thả dây đo độ sâu. Nếu lớp bùn lắng <10cm thì tiến hành kiểm tra 

dung dịch bentonite lấy ra từ đáy hố khoan, lòng hố khoan được coi là sạch khi dung 

dịch ở đáy hố khoan thoả mãn: .                                    Tỷ trọng      =1,04-1,20 g/cm3 

          . Độ nhớt =20-30 giây 

          . Độ pH =9-12 

Phương pháp này có ưu điểm là không cần bổ sung thêm thiết bị gì và có thể dùng 

cho bất cứ phương pháp thi công nào. 

c>§æ bªt«ng : 

Sau khi thổi rửa hố khoan cần tiến hành đổ bê tông ngay vì để lâu bùn đất sẽ tiếp 

tục lắng. Bê tông cọc dùng bê tông thương phẩm có độ sụt: 18  2 cm. 

- Việc đổ bê tông trong dung dịch Bentônite được thi công bằng phương pháp rút 

ống. Trước khi đổ bê tông đặt một nút bấc vào ống đổ để ngăn cách bê tông và dung 

dịch Bentônite trong ống đổ, sau này nút bấc đó sẽ nổi lên và được thu hồi. Trong quá 

trình đổ bê tông ống đổ bê tông được rút dần lên bằng cách cắt dần từng đoạn ống sao 

cho đảm bảo đầu ống đổ luôn ngập trong bê tông tối thiểu là 2 m. Để tránh hiện tượng 

tắt ống khi chờ bê tông cho phép nâng lên hạ xuống ống đổ bê tông trong hố khoan 

nhưng phải đảm bảo đầu ống luôn ngập trong bê tông. 

- Khi đổ bê tông vào hố khoan thì dung dịch Bentônite sẽ trào ra lỗ khoan, do đó 

phải thu hồi Bentônite liên tục sao cho dung dịch không chảy ra quanh chỗ thi công. 

- Khối lượng bê tông một cọc được tính toán cho sự hao hụt 1,05  1,1 %. 

- Quá trình đổ bê tông được khống chế trong vòng 4 giờ. Để kết thúc quá trình đổ 

bê tông cần xác định cao trình cuối cùng của bê tông. Do phần trên của bê tông thường 

lẫn vào bùn đất nên chất lượng xấu cần đập bỏ sau này, do đó cần xác định cao trình 
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thật của bê tông chất lượng tốt trừ đi khoảng 1 m phía trên. Ngoài ra phải tính toán tới 

việc khi rút ống vách bê tông sẽ bị tụt xuống do đường kính ống vách to hơn lỗ khoan. 

Nếu bê tông cọc cuối cùng thấp hơn cao trình thiết kế phải tiến hành nối cọc. Ngược 

lại, nếu cao hơn quá nhiều dẫn tới đập bỏ nhiều gây tốn kém do đó việc ngừng đổ bê 

tông 

 

8.I.2.1.7.Rút ống vách: 

Các giá đỡ, sàn công tác, neo cốt thép vào ống vách được tháo dỡ. ống vách được 

kéo từ từ lên bằng cần cẩu, phải đảm bảo ống vách được kéo thẳng đứng tránh xê dịch 

tim đầu cọc, gắn thiết bị rung vào thành ống vách để việc rút ống được dễ dàng, không 

gây thắt cổ chai nơi kết thúc ống vách. 

Sau khi rút ống vách, tiến hành lấp cát lên hố khoan, lấp hố thu Bentônite, tạo mặt 

bằng phẳng, rào chắn bảo vệ cọc. Không được gây rung động trong vùng xung quanh 

cọc, không khoan cọc khác trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đổ bê tông cọc trong 

phạm vi 5 lần đường kính cọc. 

8.I.2.1.8.Công tác kiểm tra chất lượng cọc và nghiệm thu : 

a>KiÓm tra dung dÞchkhoan : 

- Kiểm tra dung dịch Bentônite đảm bảo thành hố khoan không bị sập trong quá 

trình khoan và đổ bê tông. Kiểm tra việc thổi rửa đáy hố khoan trước khi đổ bê tông.  

- Bề dày cặn lắng đáy cọc ≤ 10 cm . 

-  Kiểm ta dung dich khoan bằng các thiết bị thích hợp. 

-  Trước khi đổ bêtông nếu kiểm tra mẫu dung dịch tai độ sâu hố khoảng 0,5 m từ 

đáy lên có khối lượng riêng >1,25 g/cm3 ,hàm lượng cát >8 %,độ nhớt >28 giây thì 

phải thổi rửa đáy hố khoan để đảm bảo chất lượng cọc. 
KIEÅM TRA ÑOÄ ph BUØN KHOAN  KIEÅM TRA ÑOÄ NHÔÙT CUÛA BUØN KHOAN  
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KIEÅM TRA DUNG TROÏNG BUØN KHOAN TRÖÔÙC KHI CHO LOÀNG 

THEÙP XUOÁNG HOÁ KHOAN VAØ ÑOÅ BEÂ TOÂNG  

 
 

Bảng :Chỉ tiêu tính năng ban đầu của dung dịch Bentonite. 

 

Tên chỉ tiêu Chỉ tiêu tính năng Phương pháp kiểm tra 

1. Khối lượng riêng 1.05  1.15 g/cm3 Tỷ trọng kế  hoặc Bomêkế 

2. Độ nhớt 18  45 giây Phễu 500/700cc 

3. Hàm lượng cát < 6%  

4. Tỷ lệ chất keo > 95% Đong cốc 

5. Lượng mất nước < 30 ml/30phút Dụng cụ đo lượng mất nước 

6. Độ dày áo sét 1  3 mm/30phút Dụng cụ đo lượng mất nước 

7. Lực cắt tĩnh 1phút: 20  30 mg/cm2 

10 phút 50  100 mg/cm2 

Lực kế cắt tĩnh 

8. Tính ổn định < 0.03 g/cm2  

9. Độ pH 7  9 Giấy thử pH 

 

- Kiểm tra chất lượng của vật liệu : cốt thép, bê tông , ... 

- Cần ghi chép đầy đủ các tình hình từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. 

 

b>Kiểm tra lỗ khoan : 

Kiểm tra kích thước hố khoan bằng các thiết bị chuyên dụng. 
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Thông số kiểm tra Phương pháp kiểm tra 

 

Tình trạng hố 

- Kiểm tra bằng mắt có thêm đèn rọi. 

-    Dùng phương pháp siêu âm hoặc Camera chụp 

thành lỗ khoan. 

 

Độ thẳng đứng và độ 

sâu. 

 

- So sánh lượng đất lấy lên với thể tích cọc. 

-    Theo lượng dung dịch giữ thành. 

- Theo chiều dài tời khoan. 

- Quả dọi. 

-     Máy đo độ nghiêng, phương pháp siêu âm. 

 

Kích thước lỗ  

- Mẫu, calip, thước xếp mở tự ghi độ lớn nhỏ của 

đường kính. 

- Theo đường kính ống giữ thành. 

- Theo độ mở của cánh mũi khoan. 

 

Tình trạng đáy lỗ và 

độ sâu của mũi cọc 

trong đất. 

- Lấy mẫu và so sánh đất đá lúc khoan và đo độ sâu 

trước và sau thời gian quy định. 

- Độ sạch của dung dịch thu hồi khi thổi rửa. 

- Phương pháp quả tạ rơi hoặc xuyên động. 

- Phương pháp điện (điện trở, điện dung, . ) 

c>Kiểm tra cốt thép : 

Sai số cho phép về lồng thép 

Bảng 4:  Sai số cho phép chế tạo lồng thép. 

Hạng mục Sai số cho phép,mm 

1. Cự ly giữa các cốt chủ 

2. Cự ly cốt đai hoặc cốt lò so 

3. Đường kính lồng thép 

4. Độ dài lồng thép 

 10 

 20 

 10 

 50 

d>KiÓm tra bªt«ng : 

 Bêtông trước khi đổ phải lấy mẫu,mỗi cọc lấy cho 3 tổ mẫu cho 3 phần:Đầu, giữa 

,mũi cọc. Mỗi tổ 3 mẫu. 

e>Kiểm tra chất lượng cọc sau khi thi công: 

- Khoan lấy mẫu để thí nghiệm chất lượng bê tông. 

- Kiểm tra tính liên tục và khuyết tật của bê tông bằng siêu âm. 

- Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc bằng thí nghiệm nén tĩnh. 

 Các sai số cho phép về lỗ cọc khoan nhồi. 

- Đường kính cọc : 0,1D và  -50 mm 

- Độ thẳng đứng : 1%. 

- Sai số về vị trí: D/6 và không được lớn hơn 100. 

 

Bảng khối lượng kiểm tra chất lượng bê tông cọc: 

Thông số kiểm tra  Phương pháp kiểm tra  Tỷ lệ kiểm tra 
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min(%) 

 

Sự nguyên vẹn 

của thân cọc  

- So sánh thể tích bê tông đổ vào 

với thể tích hình học của cọc. 

- Khoan lấy lõi. 

- Siêu âm. 

- Quan sát khuyết tật qua ống 

lấy lõi bằng Camera vô tuyến. 

100 

 

2% + phương pháp 

khác 

1025%+ phương 

pháp khác. 

 

 

Cường độ bê tông 

thân cọc.  

- Thí nghiệm mẫu lúc đổ bê 

tông. 

- Thí nghiệm trên lõi lúc khoan. 

- Theo tốc độ khoan (khoan thổi 

không lấy lõi). 

- Súng bật nẩy hoặc siêu âm đối 

với bê tông đầu cọc. 

 

2 % 

 

 

35 

8.I.3.tổ chức thi công cọc khoan nhồi: 

8.I.3.1. Công tác chuẩn bị: 

Trước khi thi công cần phải chuẩn bị mặt bằng thi công như sau: 

- Làm hàng rào quanh khu vực thi công. 

- Dọn dẹp các chướng ngại vật có trên mặt bằng xung quanh vị trí cọc khoan. 

- Quyết định hướng đứng của máy khoan để thuận tiện cho việc vận hành khoan, 

đổ đất thải. 

- Lát các tấm thép để tạo chỗ đứng, đường di chuyển của máy khoan. 

- Bố trí hệ thống điện, hệ thống cấp - thoát nước. 

- Làm các công trình tạm. 

- Xác định lưới định vị. 

-  Lắp mũi khoan, di chuyển máy:   20 phút. 

- Thời gian hạ ống vách: 

 Trước khi hạ ống vách, ta đào mồi 4 m; trung bình mất (30 - 45) phút. 

 Thời gian hạ ống vách + điều chỉnh: (15 - 30 ) phút. 

- Sau khi hạ ống vách, ta tiếp tục khoan sâu xuống 38 m kể từ mặt đất tự nhiên. 

 Theo Định mức dự toán xây dựng cơ bản, định mức khoan lấy cho lỗ khoan có    

D = 1 m là: 0,025  ca/1 m. 

 - Chiều dài khoan sau khi đặt ống vách : 42,5 - 4 = 38,5 m. 

  Thời gian cần thiết : 38,5.0,025 =  0,963  (ca) =  8 (giờ) =480 (phút). 

 - Thời gian làm sạch một hố khoan lần 1: 15 phút 

 - Thời gian hạ lồng cốt thép : do cần thời gian điều chỉnh, nối các lồng thép với 

nhau nên ta lấy thời gian là : 120 phút. 

 - Thời gian lắp ống dẫn : (45 - 60) phút. 

 - Thời gian thổi rửa lần 2 : 30 phút. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 98 

 - Thời gian đổ bê tông: lấy tốc độ đổ bê tông là 0,6 m
3
/phút 

 Thể tích bê tông một cọc:    V = Hc..D
2
/4  

 Trong đó:  Hc : Chiều dài cọc đổ bê tông, Hc = 40 m. 

                  D   : Đường kính cọc, D = 0,6 m. 

                                V = 40.3,14.0,6
2
/4 = 11,3 (m

3
). 

 Thời gian đổ bê tông cọc : 11,3/0,6 = 19 phút. 

 Ngoài ra còn thời gian chuẩn bị, kiểm tra, cắt ống dẫn, do vậy lấy thời gian đổ bê 

tông cọc là 60 phút. 

 - Thời gian rút ống vách : 20 phút. 

 Vậy thời gian để thi công một cọc là: 

            T = 20 + 30+15 +480 + 15 + 120 + 45 + 30 + 60 + 20 = 835 phút. 

            T = 14 (giờ). 

Do trong quá trình thi công có nhiều công việc xen kẽ, thời gian chờ đợi vận 

chuyển, nên trong một ngày chỉ tiến hành thi công xong một cọc. 

8.I.3.2. Xác định lượng vật liệu cho một cọc: 

Xác định lượng vật liệu cho một cọc: 

a>Bª tông:         Vbt = 11.3 m3. 

b>Cốt thép:   

Do cọc chịu uốn nên cốt thép trong cọc phải đặt tận đáy cọc. Chiều dài đặt là 40m. 

Dùng 4 lồng thép, trong đó   

- Lồng 1 dài 8m gồm 1216: m1 = 151,5 KG. 

- Lồng 2,3 dài 11,5m gồm 1216: m2=435,6 KG. 

- Lồng 4 dài 11,5m gồm 616: m3= 109 KG. 

Khối lượng thép đai cho một cọc: Dùng thép đai xoắn 10a150 và a300, m3 = 295,92 

KG. 

Đai tăng cường 20 a2000:m4=150,31 

Tổng khối lượng thép 1 cọc :  

m = 151,5+435,6+109+295,92+105,31=1097,33(KG)  1,1 T. 

Tổng khối lượng thép toàn công trình là: 71x1,1 =74,8 T 

- Theo Định mức dự toán xây dựng cơ bản, (AF.67120) định mức cốt thép cho cọc khoan 

nhồi, nhân công  4,0/7 là 10,8 công/1 tấn 

8.I.3.3.Chọn máy, xác định nhân công phục vụ cho một cọc: 

nhồi, nhân công  4,0/7 là 10,8 công/1 tấn 
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3)Lƣợng đất khoan cho một cọc     

                                  V = .Vđ = 1,2.42.(.0,6
2
/4) = 14,25 (m

3
). 

                          Toàn bộ khối lượng đất cần khoan: 71 x 14,25 = 969m
3
. 

4)Khối lƣợng Bentônite  

-Theo  Định mức dự toán xây dựng cơ bản (AC32810) ta có lượng Bentônite cho 1 m
3
 

dung dịch là:39,26 Kg/1 m
3
. 

-Trong quá trình khoan, dung dịch luôn đầy hố khoan, do đó lượng Bentônite cần 

dùng là:    39,26.42.(3,14.0,6
2
/4) = 466,2 (KG). 

5)Chọn máy, xác định nhân công phục vụ cho một cọc 

- Để khoan cọc ta dùng máy khoan HITACHI: KH - 100, có các thông số kỹ thuật sau: 

          + Chiều dài giá : 19 m. 

 + Đường kính lỗ khoan : ( 600 - 1500 ) mm. 

 + Chiều sâu khoan : 43 m. 

 + Tốc độ quay của máy : ( 12 - 24 ) vòng/phút. 

 + Mô men quay : ( 40 - 51 ) KN.m 

 + Trọng lượng máy : 36,8 T. 

 + áp lực lên đất : 0,077 KPa. 

- Khối lượng bê tông của một cọc là: V = 11,3m
3
, ta chọn 2 ô tô vận chuyển mã hiệu 

SB_92B có các thông số kỹ thuật: 

 + Dung tích thùng trộn : q = 6 m
3
. 

 + Ô tô cơ sở : KAMAZ - 5511. 

 + Dung tích thùng nước : 0,75 m
3
. 

 + Công suất động cơ : 40 KW. 

 + Tốc độ quay thùng trộn : ( 9 - 14,5) vòng/phút. 

 + Độ cao đổ vật liệu vào : 3,5 m. 

 + Thời gian đổ bê tông ra : t = 10 phút. 

 + Trọng lượng xe ( có bê tông ) : 21,85 T. 

 + Vận tốc trung bình : v = 30 km/h. 

Tốc độ đổ bê tông: 0,6 m
3
/phút, thời gian để đổ xong bê tông một xe là: t = 6/0,6 =10 

phút. 

Vậy để đảm bảo việc đổ bê tông được liên tục, ta dùng 2 xe đi cách nhau (5 -10) phút. 
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  - Để xúc đất đổ lên thùng xe vận chuyển đất khi khoan lỗ cọc, ta dùng loại máy xúc gầu 

nghịch dẫn động thuỷ lực loại: E-14, có các thông số kỹ thuật: 

 + Dung tích gầu : 0,63 m
3
. 

 + Bán kính làm việc :     Rmax = 7,78 m. 

 + Chiều cao nâng gầu : Hmax = 2,2 m. 

 + Chiều sâu hố đào :     hmax  = 4,7 m. 

 + Trọng lượng máy :  5,1 T. 

 + Chiều rộng : 2,1 m. 

 + Khoảng cách từ tâm đến mép ngoài : a = 2,81 m. 

 + Chiều cao máy : c = 2,46 m. 

6)Nhân công phục vụ để thi công một cọc 

Theo Định mức dự toán xây dựng cơ bản (AF35110), số nhân công 1m
3
 bê phục vụ 

cho tông bao gồm các công việc: chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt ống 

đổ bê tông, giữ và nâng dẫn ống đổ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật: 

      Nhân công 3;5/7  :  1,1 công/m
3
.  Vbt = 11,3 m

3
. 

      Do đó số nhân công đổ bê tông cọc: 1,1.11,3 = 12,43 (công). 

7)Chọn thiết bị khác 

Theo Định mức xây dựng cơ bản (AF.67120) , để thi công 1 tấn thép cọc nhồi mất 

0,12 ca máy của cần cẩu loại 25 tấn. Ta chọn cần cẩu loại: RDK - 25. 

Ngoài ra còn chọn một số loại thiết bị khác: 

 + Bể chứa dung dịch bentonite   : 36 m
3
. 

 + Bể nước :              36 m
3
. 

 + Máy nén khí. 

 + Máy trộn dung dịch Bentônite. 

 + Máy bơm hút dung dịch Bentônite. 

 + Máy bơm hút cặn lắng.  

Bảng 1.1:Bảng tổng hợp khối lƣợng công việc, thời gian, nhân công thi công 1 cọc  

Tên công việc Khối lượng Định mức Công Nhân công 

Khoan cọc 40 m 2,1 công/m 84  5 

Tạo lồng thép 1,1 T 10,8 công/tấn 11,88  16 

Đổ BT cọc 11,3 m
3
 1,1 công/m

3
 12,43 10 

 

 

Tổng hợp thiết bị thi công 

1. Máy khoan đất :    HITACHI_KH 100. 

2. Cần cẩu  :    RDK_25. 

3. Máy xúc gầu nghịch  :    E-140. 

4. Gầu khoan   :     600. 

5. Gầu làm sạch   :  600. 
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6. Ống vách   :   630. 

7. Bể chứa dung dịch bentonite   :   36 m
3
. 

8. Bể chứa nước   :    36 m
3
. 

9. Máy ủi. 

10. Máy nén khí. 

11. Máy trộn dung dịch bentonite. 

12. Máy bơm hút dung dịch bentonite. 

13. Ống đổ bê tông. 

14. Máy hàn. 

15. Máy bơm bê tông. 

16. Máy kinh vĩ. 

17. Máy thuỷ bình. 

Thước đo sâu > 40m 

8.I.4.biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường: 

8.I.4.1.Biện pháp an toàn lao động. 

- Phổ biến kiến thức về an toàn lao động, nội qui công trình thi công cho mọi người 

làm việc trên công trường. 

- Kiểm tra an toàn của máy móc thiết bị trước khi sử đụng. 

- Kiểm tra an toàn về điện, bảng điện, dây dẫn ( việc kiểm tra này thực hiện hàng 

ngày trước khi đưa dây chuyền vào sử dụng ). 

- Chỉ được đưa máy móc thiết bị khi đã kiểm tra đảm bảo an toàn làm việc. 

- Có hàng rào, biển cấm, biển chỉ dẫn ở những khu vực đang thi công. 

- Luôn kiểm tra thiết bị an toàn lao động, dụng cụ bảo hộ lao động để tránh những 

sự cố không may xảy ra. 

8.I.4.2.Công tác vệ sinh môi trường. 

Quá trình thi công cọc khoan nhồi thường có nhiều phế thải : đất thừa khi 

khoan lỗ, dung dịch giữ thành đã bị biến chất không thể sử dụng lại, hoặc thừa ra 

sau khi thi công,Tất cả những thứ này đều có thể làm nhiễm bẩn xung quanh, 

cho nên khi xử lí phế thải phải tuân theo các qui định của pháp luật, không được 

đổ bừa bãi ra xung quanh theo ý riêng của mình. 

- Dùng xe hút bùn, xe ben có đặt thêm thùng chứa bùn lên xe để làm phương tiện 

vận chuyển bùn. 

- Xung quanh khu vực đổ bùn thải cũng phải tìm biện pháp xử lí. 

- Tất cả những thiết bị tham gia vào qui trình khoan tạo lỗ, đổ bê tông cọc,khi 

rời công trường đều phải được làm vệ sinh bằng cách dùng vòi nước áp lực mạnh 

xịt rửa. 
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- Trong công trường ở những nơi lầy lội, thấp trũng thì cần phải được tôn cao, 

đường đi lại của ô tô có thể được lát những thép tấm. 

Trong khi thi công cọc nhồi, vẫn có nhiều tiếng ồn do rất nhiều thiết bị xe, 

máy thi công vận chuyển tục ngày đêm, vì vậy phải chú ý đến vấn đề ảnh hưởng 

công cộng . 

Trên thực tế, không thể nào triệt tiêu tiếng ồn mà chỉ có thể tìm mọi cách để 

giảm nguồn gây ra tiếng ồn và làm giảm lượng tiếng ồn : 

- Xây tường bao quanh hiện trường thi công. 

- Đổ bê tông vào ban ngày tránh đổ vào ban đêm. 

- Trong khi chờ, đổ bê tông, phải chú ý khống chế tiếng ồn khi quay thùng 

trộn. 

- Bơm bê tông cũng sinh ra tiéng ồn và chấn động, vì vậy phải nghiên cứu 

chỗ đặt bơm và lợi dụng tường để giảm âm. 

 

 

 

8.II.thi công đất: 

8.II.1.Chọn phương án thi công đất. 

Để thực hiện đào đất làm móng cho công trình ta có hai phương án như sau: 

 Phương án 1: 

- Thi công cọc nhồi trước, sau đó đào đất làm móng cho công trình. Lúc này cọc 

nhồi đã có nên ta phải kết hợp cả đào đất bằng máy và đào bằng thủ công. 

 Đào móng bằng máy đến cao trình đỉnh cọc. 

 Từ cao trình đỉnh cọc đến cao trình đáy đài được đào bằng thủ công. 

- Khi đào theo phương án này, việc vận chuyển đất và quá trình thi công khoan 

nhồi được thuận tiện hơn. Đồng thời công tác thoát nước thải, nước mưa cũng dễ dàng, 

việc di chuyển thiết bị thi công cọc thuận tiện. Như vậy năng suất khoan lỗ và đổ bê 

tông cọc nhồi cao. 

 Phương án 2: 

Đào trên toàn bộ mặt bằng móng đến cao trình đáy đài, sau đó thi công khoan, 

đổ bê tông cọc nhồi, và cuối cùng là thi công móng công trình. 

- Ưu điểm: 

 Đất được đào trước khi thi công cọc, do vậy cơ giới hoá phần lớn công việc đào 

đất nên tốc độ đào được nâng cao, thời gian đào giảm. 

 Khi đổ bê tông cọc dễ khống chế cao trình đổ bê tông, dễ kiểm tra chất lượng bê 

tông đầu cọc. 

 Khi thi công đài móng, giằng móng thì mặt bằng thi công tương đối rộng rãi. 

- Nhược điểm: 

 Quá trình thi công cọc nhồi gặp nhiều khó khăn về di chuyển thiết bị thi công, 

phải làm đường tạm cho máy thi công lên xuống. 
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 Đòi hỏi phải có hệ thống thoát nước đầy đủ, đảm bảo thoát nước nhanh, hiệu quả 

do đó  chi phí tăng.  

 Khối lượng đào đắp lớn, chi phí cho công tác đào đắp tăng lên rất nhiều lần. 

 Với những đặc điểm trên, ta chọn phương án 1  để tiến hành thi công đào đất làm 

móng cho công trình. 

  Công tác đào đất được chia làm hai giai đoạn: 

- Đào móng bằng máy: Dùng máy bóc một lớp đất từ cốt tự nhiên tới cao trình của 

đáy lớp bê tông lót giằng móng là -0,55 m.. Lượng đất đào lên một phần để lại sau này 

lấp móng, còn lại được đưa lên xe ô tô chở đi. 

- Đào và sửa móng bằng thủ công: Vì các hố móng đã có đầu cọc nên thi công đào 

đất bằng máy không năng suất. Vậy ta chọn phương án đào hố móng đài, giằng bằng 

thủ công 

- Do mặt bằng thi công trình xây chen trong thị xã nên diện tích thi công hẹp vì vậy 

vấn đề thi công đào đất rất quan trọng để phù hợp mặt bằng ta sử dụng ván thép chống 

đất  

- Để thi công ván thép ta đào trước 1m chiều sâu đất bằng máy sau đó đặt ván thép 

dùng máy ép xuống độ sâu thiết kế. 

- Vì vậy khi tính khối lượng đất đào ta coi như hố đào có kích thước như hình bảng 

tính khối lượng hộp chữ nhật . Khối lượng đất đào được tính toán như sau. 

8.II.2. Tính toán khối lượng đất đào, đắp: 

8.II.2.1.Khối lượng đất đào bằng máy:  

1) Đào bằng máy 

Móng được đào bằng máy từ cao trình mặt đất tự nhiên tới cao trình đáy lớp bê 

tông lót giằng móng sâu 1,5m. 

Vậy khối lượng đất do máy đào là:  

Vmáy = (22,8+2).(33,6=2).1,5=1324 m
3
 

8.II.2.1.Khối lượng đất đào bằng thủ công:  

Móng được đào thủ công tới cao trình đáy lớp bê tông lót đài móng sâu 1,5m. 

           - Thể tích đất đào đài 1 bằng phương pháp thủ công: 
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a=1200

b=3000

c=1300

d=3100

1
5
0
0

  

            Hình2.1:Thể tích  hố móng đài 1 đào bằng thủ công (số lượng 19) 

    Vtc1= H/6.[a.b +(a+c).(b+d)+c.d]- 1.(.D
2
/4)  

    Vtc1= 1,5/6 .[1,2.3+(1,2 + 1,3).(3 + 3,1)+1,3.3,1]- 1,5.2.3,14.0,6
2
/4 = 5m

3
 

   - Thể tích đất đào đài 2 bằng phương pháp thủ công: 

    

b=1200

c=1300

d=1300

1
5
0
0

a=1200  

            Hình 2.2:Thể tích  hố móng đài 2 đào bằng thủ công (số lượng 30) 

           Vtc2= H/6.[a.b +(a+c).(b+d)+c.d]- 1.(.D
2
/4)  

    Vtc2= 1,5/6 .[1,2.1,2 + (1,2 + 1,3).(1,2 + 1,3) + 1,3.1,3]- 1,5.1.3,14.0,6
2
/4 = 2 m

3 

 Vậy khối lượng đất đào thủ công cho cả công trình là: 

Vtc= 19.5+33.2  =  155 m
3
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Sơ đồ đào đất bằng máy và thủ công             
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8.II.3. Chọn máy đào đất: 

+ Dung tích gầu : 0,63 m
3
. 
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 + Cơ cấu di chuyển : bánh xích. 

 + Tốc độ di chuyển : 4,1 km/h. 

 + Chiều sâu đào lớn nhất : 4.5 m. 

 + Bán kính đào lớn nhất : 7.6 m. 

 + Chiều cao đổ lớn nhất : 4.7 m. 

 + Chu kỳ làm việc : t = 16,5 s. 

 + Kích thước bao: Chiều dài   : 6085 mm.  

                                     Chiều rộng : 2260 mm. 

                                     Chiều cao   : 2570 mm. 

 + Khối lượng máy : 14 Tấn. 

Năng suất thực tế của máy đào một gầu được tính theo công thức: 

                        Q = 
tck

tgd

kT

kkq

.

...3600
  (m

3
/h). 

Trong đó:  q: Dung tích gầu. q = 0,63 m
3
. 

kd: Hệ số làm đầy gầu. Với đất loại I ta có: kd = 1,2. 

ktg: Hệ số sử dụng thời gian. Ktg = 0,8. 

kt: Hệ số tơi của đất. Với đất loại I ta có: kt = 1,25 

Tck: Thời gian của một chu kỳ làm việc.  Tck = tck.kt.kquay. 

tck: Thời gian 1 chu kỳ khi góc quay là 90
0
. Tra sổ tay chọn máy,tck= 16.5 (s) 

kt : Hệ số điều kiện đổ đất của máy xúc. Khi đổ lên mặt đất kt = 1. 

kquay: Hệ số phụ thuộc góc quay  của máy đào. Với  = 110
0
 thì kquay = 1,1. 

                               Tck = 16,5.1.1,1 = 18,15 (s). 

Năng suất của máy xúc là :              Q = 
3600.0,63.1,2.0,8

96
18,15.1,25

    (m
3
/h). 

Khối lượng đất đào trong 1 ca là:  8x96 =  768  (m
3
). 

Vậy số ca máy cần thiết là :               n = 
1324

2,7
768

   (ca). 

Tức máy đào đất thực hiện đào trong 3 ngày. 

- Nhân công phục vụ cho công tác đào máy lấy : 8 người. 

Đất sau khi đào được vận chuyển đi đến một bãi đất trống cách công trình đang thi 

công 10km bằng xe ôtô.Xe vận chuyển được chọn sao cho dung tích của xe bằng bội 

số dung tích của gầu đào,dung tích hợp lý nhất là Vxe=(4-5) VGầu.Tra sổ tay chọn máy 
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ta chọn loại ôtô có tải trọng 5 tấn;với khoảng cách vận chuyển 10 km ta chọn 5 xe tự 

đổ. 

Sơ đồ di chuyển máy đào tiến hành tuần tự từ trong ra ngoài như hình vẽ . 

+Tính số nhân công phục vụ công tác đào móng: 

-Khối lượng móng cần đào bằng thủ công là V=155 m
3
  

-Số công cần thiết để thi công khối lượng đất trên là    

C = 155x0,62 = 96,1 (công),ở đây, n = 0,62 công/m
3
 là định mức thi công đào đất 

thủ công. 

 Thời gian thi công đào đất bằng máy là:    t = 3 (ngày) 

số ngày đào thủ công lÊy là 3ngày , vậy số công nhân trong một đội là: N = 

96,1
32

3

C

t
     

Thiết kế khoang đào: 

Đào theo sơ đồ đào lùi. Thiết kế khoang đào có chiều rộng 1,2Rmax=9,3m. Chia 

làm 4 khoang đào. 

 

e140

-0,45m

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 108 

 

8.10: thi công bê tông 

8.II.3. Một số biện pháp an toàn khi thi công đất: 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động, trang bị đầy đủ cho công nhân trong quá trình 

lao động. 

- Đối với những hố đào không được đào quá mái dốc cho phép, tránh sụp đổ hố 

đào. 

- Làm bậc, cầu lên xuống hố đào chắc chắn. 

- Làm hàng rào bảo vệ xung quanh hố đào, biển chỉ dẫn khu vực đang thi công. 

- Khi đang sử dụng máy đào không được phép làm những công việc phụ nào khác 

gần khoang đào, máy đào đổ đất vào ô tô phải đi từ phía sau xe tới. 

- Xe vận chuyển đất không được đứng trong phạm vi ảnh hưởng của mặt trượt. 

8.III. Thi công móng. 

8.III.1.Đập phá bê tông đầu cọc: 

8.III.1.1.Chọn phương án thi công:  

 Sau khi đào và sửa xong hố móng ta tiến hành phá bê tông đầu cọc. Hiện nay công 

tác đập phá bê tông đầu cọc thường sử dụng các biện pháp sau: 

a) Phương pháp sử dụng máy phá: 

Sử dụng máy phá hoặc choòng đục đầu nhọn để phá bỏ phần bê tông đổ quá cốt cao 

độ, mục đích làm cho cốt thép lộ ra để neo vào đài móng. 

b) Phương pháp giảm lực dính: 

Quấn một màng ni lông mỏng vào phần cốt chủ lộ ra tương đối dài hoặc cố định 

ống nhựa vào khung cốt thép. Chờ sau khi đổ bê tông, đào đất xong, dùng khoan hoặc 

dùng các thiết bị khác khoan lỗ ở mé ngoài phía trên cốt cao độ thiết kế, sau đó dùng 
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nem thép đóng vào làm cho bê tông nứt ngang ra, bê cả khối bê tông thừa trên đầu cọc 

bỏ đi. 

c) Phương pháp chân không: 

Đào đất đến cao độ đầu cọc rồi đổ bê tông cọc, lợi dụng bơm chân không làm cho 

bê tông biến chất đi, trước khi phần bê tông biến chất đóng rắn thì đục bỏ đi. 

d) Các phương pháp mới sử dụng: 

- Phương pháp bắn nước. 

- Phương pháp phun khí. 

- Phương pháp lợi dụng vòng áp lực nước. 

  Qua phân tích các phương án trên ta chọn phương án 1 để thi công cho đơn giản. 

Công việc phá đầu cọc được thực hiện bằng máy nén khí mitsubish-PDS.3905 công 

suất  P=7 at có lắp ba đầu búa.Dùng máy hàn hơi để cắt thép thừa.Chiều dài chừa lại để 

neo vào đài là lneo=30d=30.16(mm)=480mm (d=16mm là đường kính thép dọc lớn nhất 

của cọc), lấy lneo=70cm.Phần cọc chừa lại để neo vào đài là  20cm. 

8.III.1.2.Tính toán khối lượng công tác:  

Đầu cọc bê tông còn lại ngàm vào đài một đoạn 20 cm. Như vậy phần bê tông đập bỏ 

trung bình là 0,7 m. 

Khối lượng bê tông cần đập bỏ của một cọc: V = h..D
2
/4 = 0,7.3,14.0,6

2
/4= 0,2  

(m
3
). 

Tổng khối lượng bê tông cần đập bỏ của cả công trình: Vt = 0,2.71 = 14,2 (m
3
) 

Biện pháp, kỹ thuật thi công. 

-Loại bỏ lớp bê tông bảo vệ ngoài khung cốt thép. 

-Đục thành nhiều lỗ hình phễu để rời khỏi cốt thép. 

-Dùng máy khoan phá chạy áp lực dầu. 

-Dùng vòi nước rửa sạch mạt đá, bụi trên đầu cọc. 

.Tổ chức thi công phá đầu cọc. 

Tra định mức với (AA22310) cho công tác đập phá bê tông đầu cọc; với nhân công 

4/7 cần  0,72 công/ 1m
3
. 

Số công cần thiết là:  0,72.14,2 =  10  (công) 

  8.III.2. Biện pháp kỹ thuật thi công móng. 

8.III.2.1Công tác đổ bê tông lót móng 
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  -Lớp bê tông lót mác dày 100 mm, diện tích đổ rộng hơn đáy đài và đáy giằng 10 cm 

về mỗi bên, có tác dụng làm phẳng đáy đài, đáy giằng, tăng lớp bảo vệ cốt thép và phân 

bố đều áp lực xuống nền đất. 

8.III.2.1.1. Xác định khối lƣợng lớp bê tông lót. 

                                      Bảng 3.1:Khối lƣợng bê tông lót móng 

Cấu kiện KL BT(m3) Số lượng 
Tổng KL 

BT(m3) 
Tổng 

ĐM1 0,45 19 8,55 

27,136 

ĐM2 0,2 33 6 

GM1 0,162 32 5,2 

GM2 0,18 36 6,48 

GM3 0,108 2 0,216 

GM4 0,378 1 0,378 

GM5 0.312 1 0,312 

8.III.2.1.2.Kỹ thuật thi công 

-Bê tông lót móng được trộn thủ công tại công trường, sau đó được vận chuyển đến 

các hố móng bằng xe cải tiến hoặc xô xách tay. 

-Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, để tránh sụt nở hố đào, đồng thời đi lại được dễ 

dàng ta làm cầu công tác cho xe và người lên xuống. 

-Bê tông lót móng được đưa xuống đáy hố móng, san phẳng. Sau đó đập mặt cho 

phẳng để tăng thêm độ chặt. 

-Trong quá trình thi công tránh va chạm vào thành hố đào làm sụt lở hố đào và làm  

lẫn đất vào bê tông lót dẫn đến làm bê tông bị giảm chất lượng. 

8.III.2.1.3.Tổ chức thi  công 

Tra định mức dự toán XDCB (AF11120) (Lấy 70% định mức):1,18 công/m
3
. 

Số công nhân cần thiết:27,136 x 1,18 =32 công. Ta thiết kế tổ đội thi công gồm 8 

người làm trong 4 ngày 

8.III.3.Công tác cốt thép móng 

Sau khi đổ bê tông lót móng ta tiến hành lắp đặt cốt thép móng. 

8.III.3.1.Những yêu cầu chung đối với cốt thép móng 

- Cốt thép được dùng đúng chủng loại theo thiết kế. 

- Cốt thép được cắt, uốn theo thiết kế và được buộc nối bằng dây thép mềm 2. 
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- Cốt thép được cắt uốn trong xưởng chế tạo sau đó đem ra lắp đặt vào vị trí. Trước 

khi lắp đặt cốt thép cần phải xác định vị trí chính xác tim đài cọc, trục giằng móng. 

- Sau khi hoàn thành việc buộc thép cần kiểm tra lại vị trí của thép đài cọc và thép 

giằng. 

8.III.3.1.1Khối lƣợng công tác cốt thép móng 

                               Bảng 3.2:Khối lƣợng thép móng 

Cấu kiện 
KL 

BT(m3) 
(%) 

Khối lượng 

CT(T) 
Số lượng 

Tổng KL 

CT(T) 
Tổng 

ĐM1 5,4 0,8 0,34 19 6,46 

15,322 

ĐM2 2,16 0,8 0,136 33 4,08 

GM1 0,97 0,8 0,06 32 1,92 

GM2 1,08 0,8 0.07 36 2,52 

GM3 0,648 0,8 0.04 2 0.08 

GM4 2,268 0,8 0,142 1 0,142 

GM5 1,872 0,8 0,12 1 0,12 

 

8.III.3.1.2.Kỹ thuật thi công  

1)Lắp cốt thép đài móng 

- Xác định trục móng, tâm móng và cao độ đặt lưới thép ở móng. 

- Đặt lưới thép ở đế móng.Lưới này có thể được gia công sẵn hay lắp đặt tại hố 

móng, lưới thép được đặt tại trên những miếng kê bằng bê tông để đảm bảo chiều dày lớp 

bảo vệ.Xác định cao độ bê tông móng. 

2)Lắp đặt cốt thép cổ  móng  

Cốt thép chờ cổ móng được được bẻ chân và được định vị chính xác bằng một 

khung gỗ sao cho khoảng cách thép chủ được chính xác theo thiết kế. Sau đó đánh 

dấu vị trí cốt đai.  

Lồng cốt đai vào các thanh thép đứng, dùng thép mềm  = 1 mm buộc chặt cốt đai 

vào thép chủ, các mối nối của cốt đai phải so le  không nằm trên một thanh thép đứng. 

Sau khi buôc xong dọn sạch hố móng, kiểm tra vị trí đặt lưới thép đế móng và 

buộc chặt lưới thép với cốt thép đứng, cố định lồng thép chờ vào đài cọc.  

8.3.3.4.Tổ chức thi công . 
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Bảng 8.3:Bảng tính khối lƣợng nhân công trong công tác thép móng  

Cấu 

kiện 

KL 

BT(m3) 
 (%) 

Khối lượng 

CT(T) 

Số 

lượng 

Tổng 

KL 

CT(T) 

Định 

mức(công/T) 

(AF.61130) 

Công 
Tổng 

cộng 

ĐM1 5,4 0,8 0,34 19 6,46 6.35 41,021 

97,295 

ĐM2 2,16 0,8 0,136 33 4,08 6.35 25,908 

GM1 0,97 0,8 0,06 32 1,92 6.35 12,192 

GM2 1,08 0,8 0.07 36 2,52 6.35 16,002 

GM3 0,648 0,8 0.04 2 0.08 6.35 0,508 

GM4 2,268 0,8 0,142 1 0,142 6.35 0,902 

GM5 1,872 0,8 0,12 1 0,12 6.35 0,762 

 

Vì ta lấy khối lượng bê tông móng để tính toán, chọn máy và nhân lực. Do đó biện 

pháp tổ chức các công tác khác phải theo công tác bê tông. 

Chọn 1 tổ thi công thép 20 người, vậy số ngày thi công thép 1 phân khu là 97,295/5 = 

5 ngày 

8.III.4. Công tác ván khuôn móng 

8.III.4.1Tính toán ván khuôn đài giằng 

*  Chọn tổ hợp ván khuôn: 

-  Đài có kích thước:  

.  Đài M1: 3000 x1200 x 1500 mm 

  .  Đài M2: 1200 x 1200 x 1500 mm 

-  Sử dụng ván khuôn kim loại 

     1) Cấu tạo ván khuôn móng 
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5

9

3

14

5

8

2

bê tông lót mác 100

cọc giữ

5

10

 

                                  Hình 4.1:Cấu tạo ván khuôn móng 

Bảng  3.4.Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng 

Tên sản phẩm Quy cách 

Đặc trưng hình học 

Mômen quán 

tính (cm4) 

Mômen chống 

uốn (cm3) 

Cốt pha tấm phẳng 

300x1500x55 28,46 6,55 

300x1200x55 28,46 6,55 

300x900x55 28,46 6,55 

300x600x55 28,46 6,55 

Cốt pha tấm phẳng 

250x1500x55 27,33 6,34 

250x1200x55 27,33 6,34 

250x900x55 27,33 6,34 

250x600x55 27,33 6,34 

Cốt pha tấm phẳng 

200x1500x55 20,02 4,42 

200x1200x55 20,02 4,42 

200x900x55 20,02 4,42 

200x600x55 20,02 4,42 

Cốt pha tấm phẳng 

150x1500x55 17,71 4,18 

150x1200x55 17,71 4,18 

150x900x55 17,71 4,18 

150x600x55 17,71 4,18 
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Thanh chuyển góc 

50x50x1500   

50x50x1200   

50x50x900   

50x50x900   

Cốt pha góc trong 

150x150x1500x55   

150x150x1200x55   

150x150x900x55   

150x150x600x55   

Cốt pha góc ngoài 

100x100x1500x55   

100x100x1200x55   

100x100x900x55   

100x100x600x55   

-  Số tấm ván khuôn sử dụng cho đài móng chọn thao bảng sau: 

 

Bảng 3.5.Bảng thống kê ván khuôn cho đài móng 

Cấu kiện 

Kích thước đài Loại ván khuôn 
Số 

lượng Dài 

(mm) 

Rộng  

(mm) 

Cao 

(mm) 
Tấm phẳng 

Tấm góc, thanh 

chuyển góc 

19M1 3000 1200 1500 
300x900x55  1064 

 150x150x900x55 152 

30M2 1200 1200 1500 
300x900x55  960 

 150x150x900x55 240 

32GM1 2700 400 900 300x900x55  576 

36GM2 3000 400 900 300x900x55  720 

2GM3 1800 400 900 
300x900x55  24 

300x900x55  4 

1GM4 6300 400 900 300x900x55  42 

1GM5 5100 400 900 300x900x55  34 

 

*  Tải trọng tác dụng lên ván khuôn 

Tải trọng tác dụng lên ván thành đài móng gồm có: 
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- Áp lực ngang do vữa bêtông: 

  P1 
tc
 = 2500x0,75 = 1875 kg/m

2
 

 (H = 0.75 m là chiều cao lớp bêtông sinh ra áp lực khi dùng đầm dùi) 

P1 
tt
 = 1875x1,3 = 2437,5 kg/m

2 
 

Trong đó:1,3 là hệ số vượt tải ứng với áp lực ngang của bê tông, tra trong bảng 10-

3 trang 90 sách kĩ thuật thi công 1)  

-  Tải trọng do đầm bêtông:  

   P2 
tc
 = 200 kg/m

2
 

          P2 
tt
 = 200x1,3 = 260 kg/m

2
 

Trong đó:1,3 là hệ số vượt tải ứng với tải trọng do đầm bê tông, tra trong bảng 10-

3 trang 90 sách kĩ thuật thi công 1)  

-  Tải trọng do đổ bêtông (dự kiến phương án đổ bê tông bằng bơm bê tông):  

P3 
tc
 = 400 kg/m

2
 

          P3 
tt
 = 400x1,3 = 520 kg/m

2
 

Trong đó:1,3 là hệ số vượt tải ứng với tải trọng do chấn động khi đổ bê tông, tra 

trong bảng 10-3 trang 90 sách kĩ thuật thi công 1) 
  

Với cốt pha đứng thường khi đổ thì không đầm và ngược lại do vậy khi tính toán 

với P2 và P3 chỉ lấy giá trị lớn hơn 

 Tổng tải trọng tác dụng: 

P
tc
 = 1875 + 400 = 2275 kg/m

2 

P
tt
 = 2437,5 + 520 = 2957,5 kg/m

2 
 

*   Tính khoảng cách giữa các sườn ngang:( chọn ván khuôn kim loại 900x300x55) 

Ván khuôn được xem như dầm liên tục gối lên gối tựa là các nẹp ngang. 

Khoảng cách giữa các nẹp ngang được xác định từ điều kiện cường độ và biến 

dạng của ván khuôn .  

- Tính cho bề rộng ván khuôn b = 0,25 m, tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là: 

q
tc
 = 2275 x 0,3 = 682,5 kg/m 

q
tt
 = 2957,5 x 0,3 = 887,25 kg/m 

qtt

ql2/11  

                       Hình 8.7.Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đài 

 -   Theo điều kiện bền: 
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 =  
W

M
 = 2100 kG/cm

2
 

Trong đó: 

-  M = ql
2
/11 - Mômen uốn lớn nhất trong dầm. 

-  W = 6,55 cm
3
 - Mômen chống uốn của ván khuôn.

 

 11 11.6,55.2100
130,59

8,8725tt

W
l cm

q


     

Chọn l = 50 cm. 

-   Kiểm tra điều kiện độ võng: 

   
4 50

0,125
128 400 400

tcq l l
f f

EJ
              

 
4

6

6,825.60
0,0116 0,125

128.2,1.10 .28,46
f     (thoả mãn). 

Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp ngang là l = 50 cm. 
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*  Tính khoảng cách giữa các sườn đứng: 

Các thanh sườn đứng được tính toán như nhứng dầm đơn giản kê lên các gối cố định là 

các thanh sườn ngang  bên ngoài ( chọn khoảng cách các thanh sườn ngang bên ngoài là 

0,75 m và chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 0,6m ) chịu tải trọng tập trung  từ các 

thanh sườn ngang bên trong truyền xuống 

 

P P PP

 

Hình 8.8.sơ đồ tính nẹp đứng 

 
Hình 8.8.sơ đồ tính nẹp đứng 

Chọn nẹp đứng có tiết diện là 12x12 cm 

Tải trọng tính toán tập trung đặt tại giữa nhịp do nẹp ngang truyền xuống là: 

P
tt
 = 2957,5x0,5 x0,6=887,25kG  

Kiểm tra độ bền của đà dọc:  

 W = bh
2
/6 = 1212

2
/6 = 288 (cm

3
) 

 0,09 . 9000 .M T m kg cm    

   = 29000
31,25( / )

288

M
kG cm

W
   < [ ] =110 (kG/cm

2
) 

Điều kiện bền thoả mãn. 

do đó nẹp đứng được  chọn : bh = 1212 cm là bảo đảm. 

*Tính toán các thanh nẹp ngang ngoài cùng. 
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Nẹp ngang được tính toán như dầm liên tục tựa lên các gối là các thanh chống đứng. 

Khoảng cách giữa các thanh chống đứng được xác định từ điều kiện cường độ và biến 

dạng của nẹp ngang. Chọn kích thước tiết diện ngang của thanh nẹp ngang là bxh = 

10x10 cm. 

Theo thi công ta chọn luôn khoảng cách các thanh chống đứng bằng các thanh nẹp 

đứng 60cm.và khoảng cách các thanh nẹp ngang ngoài cùng là 75cm 

Bảng 8.6:Bảng thống kê khối lƣợng ván khuôn móng  

Cấu kiện KL VK(m2) Số lượng 
Tổng KL 

VK(m2) 
Tổng 

ĐM1 15,12 19 287,28 

923,22 

ĐM2 8,64 33 259,2 

GM1 4,86 32 155,52 

GM2 5,4 36 194,4 

GM3 3,24 2 6,48 

GM4 11,16 1 11,16 

GM5 9,18 1 9,18 

8.III.4.2.Kỹ thuật thi công VK móng. 

Gia công lắp đặt ván khuôn móng: 

Ván khuôn đài - giằng móng được gia công tại bãi ván khuôn, vận chuyển và dựng 

lắp đều bằng thủ công. 

Yêu cầu lắp ghép ván khuôn phải kín khít .Trước khi đổ bê tông cần dọn vệ sinh mặt 

ván khuôn bằng súng bắn nước; lót các khe hở bằng bao bê tông cắt ra.     

8.III.4.3. Tổ chức thi công lắp đặt ván khuôn móng. 

Bảng 3.7:Bảng thống kê khối lƣợng lao động trong công tác ván khuôn  

Cấu kiện 
KL 

VK(m2) 

Số 

lượng 

Tổng KL 

VK(m2) 

Định mức(công/100m2) 

AF.82111 
Công 

Tổng 

công 

ĐM1 15,12 19 287,28 3,828 11 

36 

ĐM2 8,64 33 259,2 3,828 9,92 

GM1 4,86 32 155,52 3,828 5,95 

GM2 5,4 36 194,4 3,828 7,44 

GM3 3,24 2 6,48 3,828 0,25 

GM4 11,16 1 11,16 3,828 0,43 

GM5 9,18 1 9,18 3,828 0,35 

Ta chọn 1 tổ  thi công lắp đặt ván khuôn gồm 18 người  

8.III.5.Công tác đổ bê tông 
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8.III.5.1.Biện pháp kỹ thuật thi công  

Sau khi hoàn thành công tác ván khuôn móng ta tiến hành đổ bê tông móng. Bê tông 

móng được dùng loại bê tông thương phẩm Mác 300, thi công bằng máy bơm bê tông. 

-Công việc đổ bê tông được thực hiện từ vị trí xa về gần vị trí máy bơm. Bê tông được 

chuyển đến bằng xe chuyên dùng và được bơm liên tục trong quá trình thi công. 

-Bê tông phải được đổ thành nhiều lớp với chiều dày mỗi lớp 10  15cm , đầm kỹ đến 

khi bắt đầu nổi nước lên thì mới đổ tiếp lớp khác ,tránh hiện tượng rỗ bê tông.Mỗi chỗ 

đầm khoảng 30s.,với khoảng cách vị trí đầm < 30cm.Di chuyển đầm phải rút lên từ từ, 

nâng hẳn lên khỏi mặt bê tông. 

Bảng 3.8:Bảng thống kê khối lƣợng bê tông móng 

Cấu kiện KL BT(m3) Số lượng 
Tổng KL 

BT(m3) 
Tổng 

ĐM1 5,4 19 102,6 

242,756 

ĐM2 2,16 33 64,8 

GM1 0,97 32 31,04 

GM2 1,08 36 38,88 

GM3 0,648 2 1,296 

GM4 2,268 1 2,268 

GM5 1,872 1 1,872 

8.III.5.2.Tổ chức thi công đổ bê tông móng 

Tổng khối lượng bê tông móng là 242,756 m3.Dùng máy bơm bê tông chia làm 2 

phân khu mỗi phân khu đổ trong 1 ngày (121,4m
3
). 

Số nhân công phục vụ công tác đổ bê tông móng là: 

Vì đổ bê tông bằng máy nên số nhân công phục vụ công tác đổ chỉ gồm  05 nhân công 

,01 lái xe ôtô chở bê tông, 01 công nhân điều khiển máy bơm, 01 công nhân điều khiển 

cần bơm, 02 công nhân đầm bê tông. 

Tổng số nhân công phục vụ 1 ca máy bơm là  10 người. 

8. III.5.3.Công tác bảo dƣỡng bê tông 

Bê tông sau khi đổ 4  7 giờ phải được tưới nước bảo dưỡng ngay. Hai ngày đầu cứ 

hai giờ tưới nước một lần, những ngày sau từ 3  10 giờ tưới nước một lần tuỳ theo điều 

kiện thời tiết. Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. 

Trong quá trình bảo dưỡng bê tông nếu có khuyết tật phải được xử lý ngay. 
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8.III.5.4.Công tác tháo ván khuôn móng 

a. Biện pháp kỹ thuật: 

Ván khuôn móng được tháo ngay sau khi bê tông đạt cường độ 25 kG/cm
2
 (khoảng  2 

ngày sau khi đổ bê tông ). Chú ý khi tháo không gây chấn động đến bê tông và ít gây hư 

hỏng ván khuôn để tận dụng cho lần sau. 

Bảng 8.9:Bảng tính khối lƣợng lao động trong công tác tháo ván khuôn móng  

Cấu 

kiện 

KL 

VK(m2) 

Số 

lượng 

Tổng KL 

VK(m2) 

Định 

mức(công/100m2) 
Công 

Tổng 

công 

ĐM1 15,12 19 287,28 7.66 22 

70,7 

ĐM2 8,64 33 259,2 7.66 19,85 

GM1 4,86 32 155,52 7.66 11,91 

GM2 5,4 36 194,4 7.66 14,89 

GM3 3,24 2 6,48 7.66 0,5 

GM4 11,16 1 11,16 7.66 0,85 

GM5 9,18 1 9,18 7.66 0,7 

 

Với 1 tổ lắp ván khuôn gồm 10 người ta tính được số ngày thi công tháo ván khuôn 

móng: 

Số ngày thi công tháo ván khuôn móng là: 
70,7

7,07
10

n    ngày, Lấy 7 ngày kể đến 

điều kiện làm việc.  

8.III.5.5.Lấp đất hố móng 

Đất lấp móng được dự trữ xung quanh công trình theo số lượng tính toán. Sau khi 

tháo ván khuôn móng, tiến hành lấp đất hố móng.Công việc lấp đất hố móng được tiến 

hành bằng thủ công.Công nhân dùng quốc, xẻng đưa đất vào móng và dùng máy đầm 

chặt .Đất được đổ vào đầm từng lớp , mỗi lớp đầm từ 40  50cm.Đất lấp hố móng đắp 

đến ngang mặt đài móng.Nền nhà được đắp bằng cát lên trên đất nền .Công  việc tôn nền 

tiến hành sau khi thi công xong khung phần thân tầng 1. 

8.III.6.Chọn máy thi công bê tông móng 

8.III.6.1.Ô tô vận chuyển bê tông 

Chọn xe vận chuyển bê tông SB_92B có các thông số kỹ thuật sau: 

 + Dung tích thùng trộn : q = 6 m
3
. 

 + Ô tô cơ sở : KAMAZ - 5511. 
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 + Dung tích thùng nước : 0,75 m
3
. 

 + Công suất động cơ : 40 KW. 

 + Tốc độ quay thùng trộn : ( 9 - 14,5) vòng/phút. 

 + Độ cao đổ vật liệu vào : 3,5 m. 

 + Thời gian đổ bê tông ra : t = 10 phút. 

 + Trọng lượng xe ( có bê tông ) : 21,85 T. 

                   + Vận tốc trung bình : v = 30 km/h. 

Giả thiết trạm trộn cách công trình 10 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe: 

                         Tck   =  Tnhận + 2Tchạy + Tđổ + Tchờ . 

Trong đó: Tnhận =  10                        phút. 

 Tchạy =  (10/30).60 = 20   phút. 

 Tđổ =  10                        phút. 

 Tchờ =  10                        phút. 

                       Tck      = 10 + 2.20 + 10 + 10 = 70  (phút). 

Số chuyến xe chạy trong 1 ca:    m = 8.0,85.60/Tck = 8.0,85.60/70 = 6 

Trong đó:   0,85 : Hệ số sử dụng thời gian. 

Số xe chở bê tông cần thiết là:    n  = 121,4/6.6 =3,5; lấy n = 4(chiếc).      

8.III.6.2.Chọn máy bơm bê tông 

Cơ sở để chọn máy bơm bê tông :                                                                                                                                                                              

- Căn cứ vào khối lượng bê tông cần thiết của một phân đoạn thi công. 

- Căn cứ vào tổng mặt bằng thi công công trình. 

- Khoảng cách từ trạm trộn bê tông đến công trình, đường sá vận chuyển,  

- Dựa vào năng suất máy bơm thực tế trên thị trường. 

Khối lượng bê tông đài móng và giằng móng là 121,4m
3
 một phân khu. Chọn máy 

bơm loại: BSA 1004E     , có các thông số kỹ thuật sau: 

 + Năng suất kỹ thuật :           30       (m
3
/h).     

 + Dung tích phễu chứa :        300    

 + Công suất động cơ :           3,8      (kW)    

 + Đường kính ống bơm :       180      (mm). 

 + Trọng lượng máy :               2,5     (Tấn).               

 + Áp lực bơm :                        75       (bar). 

 + Hành trình pittông :              1000   (mm).                                                       
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 Số máy cần thiết :   n = 
121,4

0,6
. 30.8.0,85tt

V

N T
  . 

Vậy ta chọn 1 máy bơm  

8.III.6.3.Chọn máy đầm dùi 

Với khối lượng bê tông móng là 242,756 m
3
 một phân khu ta chọn máy đầm dùi loại: 

U50, có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Thời gian đầm bê tông : 30 s 

 + Bán kính tác dụng : 30 cm. 

 + Chiều sâu lớp đầm : 25 cm. 

 + Năng suất : (25  30). 

 + Bán kính ảnh hưởng : 60 cm. 

Năng suất máy đầm : N = 2.k.r0
2
.d.3600/(t1 + t2). 

Trong đó : r0 : Bán kính ảnh hưởng của đầm. r0 = 60 cm=0,6m. 

 d : Chiều dày lớp bê tông cần đầm,d=0.20.3m 

 t1 : Thời gian đầm bê tông. t1 = 30 s. 

 t2 : Thời gian di chuyển đầm. t2 = 6 s. 

 k : Hệ số sử dụng k = 0,85  

                   N = 2.0,85.0,6
2
.0,25.3600/(30 + 6) = 15,3  (m

3
/h). 

Số lượng đầm cần thiết :     n =
242,756

0,85
. 15,3.8

V

N T
 =1,7 chọn n=2 chiếc. 

KAMaZ-5511

 

                                           Hình 3.5:Xe chở bê tông thương phẩm 

 

8.3.8.Công tác lấp đất hố móng  
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Sau khi tháó ván khuôn đài và giằng móng tiến hành lấp đất hố móng.Công việc 

lấp đất hố móng tiến hành bằng thủ công.Công nhân dùng cuốc,xẻnh đưa đất vào móng 

và đưa máy đầm chặt. Đất được đổ vào đầm từng lớp mỗi lớp đầm từ 40-50cm. 

Lấp đất đươc tiến hành sau khi tháo ván khuôn đài và giằng móng,lắp đặt xong các 

hệ thống ngầm.Ta tiến hành lấp đất từ đáy bêtông lót đài -3m đến cốt đáy bêtông lót sàn 

tầng trệt -0.00m,lớp đất lấp là đất cát. 

-  Khối lượng lấp đất: =(1324+155)-27,136-242,756=1409 m3 

-  Theo định mức xây dựng cơ bản thì để lấp 100m
3
 thể tích bằng đất cần 122m

3
 

cát 

 Lượng cát cần thiết:  

                      31409
.122 1719

100
m .   
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CH¦¥NG 9.THI CÔNG PHẦN THÂN 

 

9.1Biện pháp kỹ thuật thi công phần thân 

Phần thân của công trình là một nhà khung bê tông cốt thép,có lõi thang máy. Công 

việc thi công phần thân là tạo ra khung bê tông cốt thép theo đúng hình dạng, kích 

thước như trong thiết kế; xây tường và hoàn thiện phần xây lắp của công trình. 

Thi công phần thân là công việc chiếm thơì gian dài nhất trong các giai đoạn thi công 

công trình.  Nó đòi hỏi khối lượng lớn về nguyên vật liệu, nhân công và công tác quản 

lý chặt chẽ. Việc  lập biện pháp thi công phần thân cũng căn cứ vào tính chất công 

việc, căn cứ vào khả năng cung ứng máy móc, thiết bị, nhân công; căn cứ mặt bằng 

của khu đất thi công và tình hình thực tế của công trường. Yêu cầu đặt ra khi lập biện 

pháp thi công là phải đưa ra phương án hợp lý , đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, yêu 

cầu về kinh tế và quan tâm đến lợi ích xã hội,an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

Để đưa ra một phương án tối ưu, cần lập ra nhiều phương án thi công khác nhau, sau 

đó chọn lựa và so sánh phương án.Tuy nhiên, với điều kiện hạn hẹp về thời gian, ở 

đây chỉ lập ra một phương án thi công công trình dựa trên những yêu cầu đặt ra. 

- Lựa chọn phương án sử dụng ván khuôn, cột chống 

  Với công trình cao tầng thì việc lựa chọn hệ ván khuôn hợp lý không những mang ý 

nghĩa kinh tế mà còn ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi công và chất lượng công 

trình. Hiện nay, ở các công trình xây dựng hiện đại, xu thế sử dụng hệ ván khuôn định 

hình trở nên phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên có những trường hợp cần có sự linh hoạt 

trong việc bố trí ván khuôn. Vì vậy, ta chọn phương án thi công ván khuôn cho công 

trình như sau: 

    + Ván khuôn cột, lõi và dầm sàn sử dụng hệ ván khuôn thép. 

    + Xà gồ được sử dụng là gỗ nhóm VI, tiết diện 10 10cm.  

    + Cột chống cho dầm là cột chống thép, cho sàn là hệ giáo PAL. 

Ưu điểm của loại ván khuôn này  

là không phải gia công chế tạo; hệ số luân chuyển cao, độ ổn định lớn đảm bảo cho thi 

công. Chỉ cần tổ hợp các loại khác nhau là tạo ra các ván khuôn có kích thước cần 

thiết. 

Ưu điểm của giáo PAL 

Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

Giáo PAL cú thể sử dụng thớch hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu 

nặng đặt ở độ cao lớn. 

Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận 

chuyển nên giảm giá thành công trình 

Cấu tạo giáo PAL: giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp 

dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như: Phần khung 
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tam giác tiêu chuẩn. Thanh giằng chéo và giằng ngang. Kích chân cột và đầu cột. 

Khớp nối khung. Chốt giữ khớp nối. 

 

 

Bảng đặc tính kỹ thuật của ván khuôn thép 

Số hiệu vk 
Kích thước vk Đặc trưng hình học 

B L D F (cm
2
) V  (cm3) G  (kg/cm

3
) M (kg) Y (mm) J cm

4
 W (cm

3
) 

1500 

100 100 1500 55 4,71 774,39 0,00785 6,079 19,49 15,39 4,33 

150 150 1500 55 5,46 923 0,00785 7,246 16,92 17,66 4,64 

200 200 1500 55 6,21 1071,6 0,00785 8,412 14,96 19,39 4,84 

220 220 1500 55 6,51 1131,1 0,00785 8,879 14,31 19,97 4,91 

250 250 1500 55 6,96 1220,2 0,00785 9,579 13,43 20,74 4,99 

300 300 1500 55 7,71 1368,8 0,00785 10,75 12,2 21,83 5,1 

350 350 1500 55 8,46 1517,5 0,00785 11,91 11,18 22,73 5,19 

400 400 1500 55 9,21 1666,1 0,00785 13,08 10,33 23,48 5,26 

450 450 1500 55 9,96 1814,7 0,00785 14,25 9,613 24,12 5,31 

500 500 1500 55 11,5125 2082,6 0,00785 16,35 10,33 29,35 6,57 

550 550 1500 55 12,2625 2231,2 0,00785 17,51 9,748 30 6,63 

600 600 1500 55 13,0125 2379,8 0,00785 18,68 9,23 30,58 6,68 

1200 

100 100 1200 55 4,71 633,09 0,00785 4,97 19,49 15,39 4,33 

150 150 1200 55 5,46 759,2 0,00785 5,96 16,92 17,66 4,64 

200 200 1200 55 6,21 885,32 0,00785 6,95 14,96 19,39 4,84 

220 220 1200 55 6,51 935,76 0,00785 7,346 14,31 19,97 4,91 

250 250 1200 55 6,96 1011,4 0,00785 7,94 13,43 20,74 4,99 

300 300 1200 55 7,71 1137,5 0,00785 8,93 12,2 21,83 5,1 

350 350 1200 55 8,46 1263,7 0,00785 9,92 11,18 22,73 5,19 

400 400 1200 55 9,21 1389,8 0,00785 10,91 10,33 23,48 5,26 

450 450 1200 55 9,96 1515,9 0,00785 11,9 9,613 24,12 5,31 

500 500 1200 55 11,5125 1737,2 0,00785 13,64 10,33 29,35 6,57 

550 550 1200 55 12,2625 1863,3 0,00785 14,63 9,748 30 6,63 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 126 

600 600 1200 55 13,0125 1989,4 0,00785 15,62 9,23 30,58 6,68 

900 

100 100 900 55 4,71 491,79 0,00785 3,861 19,49 15,39 4,33 

150 150 900 55 5,46 595,4 0,00785 4,674 16,92 17,66 4,64 

200 200 900 55 6,21 699,02 0,00785 5,487 14,96 19,39 4,84 

220 220 900 55 6,51 740,46 0,00785 5,813 14,31 19,97 4,91 

250 250 900 55 6,96 802,63 0,00785 6,301 13,43 20,74 4,99 

300 300 900 55 7,71 906,24 0,00785 7,114 12,2 21,83 5,1 

350 350 900 55 8,46 1009,9 0,00785 7,927 11,18 22,73 5,19 

400 400 900 55 9,21 1113,5 0,00785 8,741 10,33 23,48 5,26 

450 450 900 55 9,96 1217,1 0,00785 9,554 9,613 24,12 5,31 

500 500 900 55 11,5125 1391,8 0,00785 10,93 10,33 29,35 6,57 

550 550 900 55 12,2625 1495,4 0,00785 11,74 9,748 30 6,63 

600 600 900 55 13,0125 1599,1 0,00785 12,55 9,23 30,58 6,68 

600 

100 100 600 55 4,71 350,49 0,00785 2,751 19,49 15,39 4,33 

150 150 600 55 5,46 431,6 0,00785 3,388 16,92 17,66 4,64 

200 200 600 55 6,21 512,72 0,00785 4,025 14,96 19,39 4,84 

220 220 600 55 6,51 545,16 0,00785 4,28 14,31 19,97 4,91 

250 250 600 55 6,96 593,83 0,00785 4,662 13,43 20,74 4,99 

300 300 600 55 7,71 674,94 0,00785 5,298 12,2 21,83 5,1 

350 350 600 55 8,46 756,05 0,00785 5,935 11,18 22,73 5,19 

400 400 600 55 9,21 837,17 0,00785 6,572 10,33 23,48 5,26 

450 450 600 55 9,96 918,28 0,00785 7,208 9,613 24,12 5,31 

500 500 600 55 11,5125 1046,5 0,00785 8,215 10,33 29,35 6,57 

550 550 600 55 12,2625 1127,6 0,00785 8,851 9,748 30 6,63 

600 600 600 55 13,0125 1208,7 0,00785 9,488 9,23 30,58 6,68 

 

Bảng thống kê các tấm ván khuôn góc 

Tấm góc trong Tấm góc ngoài 

150x150x1500x55 100x100x1500x55 
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150x150x1200x55 100x100x1200x55 

150x150x900x55 100x100x900x55 

150x150x600x55 100x100x600x55 

 

 Đối với nhà cao tầng, do chiều cao nhà lớn, sử dụng bê tông mác cao nên việc sử 

dụng bê tông trộn và đổ tại chỗ là cả một vấn đề lớn khi mà khối lượng bê tông lớn 

(khoảng vài trăm m
3
). Chất lượng của loại bê tông này thất thường, rất khó đạt được 

mác cao. 

Bê tông thương phẩm hiện đang được sử dụng nhiều cho các công trình cao tầng do 

có nhiều ưu điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi. 

 Xét riêng giá theo m
3
 bê tông thì giá bê tông thương phẩm so với bê tông tự chế tạo 

cao hơn 50%. Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thương phẩm chỉ còn cao hơn bê 

tông tự trộn 1520%. Nhưng về mặt chất lượng thì việc sử dụng bê tông thương phẩm 

hoàn toàn yên tâm. 

Do công trình có mặt bằng rộng rãi, chiều cao công trình lớn, khối lượng bê tông 

nhiều, yêu cầu chất lượng cao nên để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công 

trình, ta lựa chọn phương án: 

  Thi công dầm, sàn toàn khối dùng bê tông thương phẩm được chở đến chân 

công trình bằng xe chuyên dụng, có kiểm tra chất lượng bêtông chặt chẽ trước khi thi 

công. 

 Đổ bêtông cột, lõi và dầm, sàn bằng cơ giới, dùng cần trục tháp để đưa bê tông lên 

vị trí thi công có tính cơ động cao. Công tác thi công phần thân được tiến hành ngay 

sau khi lấp đất móng. Việc tổ chức thi công phải tiến hành chặt chẽ, hợp lý, đảm bảo 

lượng kỹ thuật an toàn. 

Quá trình thi công phần thân bao gồm các công tác sau: 

 + Ghép đặt cốt thép cột, lõi. 

 + Lắp dựng, ghép cốt pha cột, lõi. 

 + Đổ bêtông cột, lõi.  

 + Lắp dựng ván khuôn dầm sàn. 

 + Cốt thép dầm sàn. 

 + Đổ bê tông dầm sàn. 

 + Bảo dưỡng bê tông. 

 + Tháo dỡ ván khuôn. 

 + Hoàn thiện. 

9.2Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống 

Ván khuôn, cột chống được thiết kế sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
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    + Phải chế tạo đúng theo kích thước của các bộ phận kết cấu công trình. 

    + Phải bền, cứng, ổn định, không cong, vênh. 

    + Phải gọn, nhẹ, tiện dụng và dễ tháo, lắp. 

    + Phải dùng được nhiều lần. 

    + Các bộ phận ván khuôn đều gọn nhẹ chỉ cần 12 công nhân mang vác dễ 

dàng. 

    + Lắp dựng, tháo gỡ nhanh chóng đơn giản bằng thủ công. Các bộ phận liên 

kết bằng bulông hay chốt gien nên khi lắp dỡ ít bị hư hỏng. 

    + Các bộ phận ván khuôn đều được chế tạo ở nhà máy nên chất lượng bảo 

đảm. 

    + Cấu tạo phù hợp với đặc điểm thi công ván khuôn thép, việc tháo lắp tiến 

hành theo trình tự hợp lý nhanh chónh do có cơ cấu điển hình cao. 

Vì vậy việc ta chọn ván khuôn định hình thép và cột chống thép, giáo PAL là hợp lý. 

9.2.1Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cột 

9.2.1.1.Cấu tạo ván khuôn cột  

 

Cấu tạo ván khuôn cột 

- Cột tầng điển hình là cột chữ nhật có kích thước:  

         0,4m x0,6m chiều cao 3,3m 

 Chiều cao cần tổ hợp ván khuôn là: H0= 3,3 - 0,6 = 2,7 m 

 Chiều rộng  tiết diện cột dùng  tấm có b = 400 mm  

 Chiều cao tiết diện cột dùng  tấm có b = 600 mm  

cửa vệ sinh 

GHI CHÚ vk cột 

10 

2 1 

12 3 

4 
11 

5 

3 
1 

6 

7 

4 

11 10 
2 

8 8 
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 Vậy ván khuôn cột 400x600 cần dùng 6 tấm 400x900x55 và 6 tấm 600x900x55 

Các tấm ván khuôn được liên kết với nhau bằng các khoá 3 chiều và được giữ ổn định 

bằng các gông thép. 

- Chọn gông cho ván khuôn  cột như hình vẽ.Khoảng cách giữa các gông:l=50cm. 

9.2.1.2Kiểm tra ván khuôn cột 

1) Tải trọng tác dụng : 

- Tải trọng tính tấm ván khuôn cột bao gồm các lực tác dụng theo phương ngang, 

không tính trọng lượng bản thân của bêtông, cốt thép, ván khuôn.  

-  Áp lực ngang tối đa của vữa bêtông tươi:  

q
1

tc = .H = 2500.0,75 = 1875 (kG/m
2
) 

q
tt
1 = n..H = 1,3.2500.0,75 = 2437,5 (kG/m

2
) 

Với H = 1,5 x r = 1,5 x 50 = 75cm = 0,75m (r=50cm: bán kính hoạt động của đầm 

dùi) 

H:là chiều cao tính áp lực ngang của bêtông mới đổ khi dùng đầm dùi. 

- Tải trọng khi đổ bêtông bằng cần trục và thùng đổ:  

q 2

tc

= 400 (kG/m
2
). 

q
tt
2 = 1,3.400 = 520 (kG/m

2
). 

- Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy:  

q 3

tc

= 200 (kG/m
2
). 

q
tt

3 = 1,3.200 = 260 (kG/m
2
). 

- Do khi đổ bêtông cột thì chỉ đổ hoặc đầm nên ta có tải trọng ngang phân bố tác dụng 

trên  ván khuôn là:  

q
tc
 = q

tc
1 + q

tc
2 = 1875 + 400 = 2275 (kG/m

2
). 

q
tt
 = q

tt
1 + q

tt
2 = 22437,5 + 520 = 2957,5 (kG/m

2
). 

2)Sơ đồ tính : 

Coi ván khuôn cột như dầm liên tục có các gối là gông, chịu tải trọng phân bố đều Ptt. 
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Hình II.2:Gông cột 

    

qtt

ql2/11  

Sơ đồ tính ván khuôn cột 

 

3)Tính cho một tấm ván khuôn định hình cột giữa  có chiều rộng 0,4m; dài 0,9m, dày 

55mm  

W=5,26 cm3; J=23,48 cm4. 

 Vậy   qtt = 0,5.2957,5=1478,8Kg/m=14,788Kg/cm. 

           qtc = 0,5.2275= 1137,5 Kg/m=11,375Kg/cm. 

-Kiểm tra khoảng cách gông theo điều kiện bền: 

              
R

W

M
. 

 

              
2 2

214,788.50
639 /

W 11 11.5,26

ttq lM
VT kG cm

W
     

             VP = 1x2100  = 2100(Kg/cm2) 

             VT<VP=>thoả mãn. 

- Kiểm tra khoảng cách gông  theo điều kiện biến dạng: 

 
4 4

6

11,375.50 50
0,011 0,125

128EJ 128.2,1.10 .23,48 400 400

tcq l l
f cm f cm        

4) Tính gông: 

Sử dụng gông cột Nittetsu là thép góc 

L75x50 có các đặc trưng sau: 

Mô men quán tính:    J = 52,4 (cm4). 

Mô men chống uốn: W = 20,8   (cm3) 

-Sơ đồ tính:là dầm đơn giản ,chịu tải trọng phân bố đều.  

   Tính toán theo phương cạnh dài l=600  

 

Cấu tạo gông cột 

Tải trọng tác dụng lên gông cột là: 
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q
tt
 =  2957,5.0,5 = 1478,8 (kG/m) = 14,788(kG/cm).        

q
tc
=  2275.0,5 = 1137,5 (kG/m) = 11,375(kG/cm).          

-Theo điều kiện bền:  

][ 
W

M

      

M : mô men uốn lớn nhất trong dầm đơn giản:  
2.

8

q l
M   

W : mô men chống uốn của gông cột: W = 20,8 cm3;  J = 52,4 (cm4) 

2 214,788.60
320

W 8 8.20,8

ttq lM

W
     (kG/cm2) 

  22100 /kg cm tm     

-Theo điều kiện biến dạng: 

 
4 4

6

11,375.60 60
0,01 0,15

128EJ 128.2,1.10 .52,4 400 400

tcq l l
f cm f cm        

Vậy gông cột đảm bảo khả năng chịu lực. 

5)Tính cột chống xiên cột 

Sử dụng thanh chống xiên cột gỗ kích thước 10x10cm 

6)Ván khuôn cho cột biên :  

ta có tiết diện cột biên nhỏ hơn tiết diện cột giữa lên ta cấu tạo ván khuôn cho cột biên 

giống cột giữa ( về khoảng cách các gông cột, tiết diện gông, neo chống…) 

9.2.2Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống dầm 

9.2.2.1Cấu tạo ván khuôn dầm 

Ván khuôn dầm được ghép từ các ván định hình: 2 ván thành, 1 ván đáy dầm. 

Dùng các xà gồ ngang để ghép đỡ ván đáy dầm. 

Cột chống dầm là những cây chống đơn bằng thép có ống trong và ống ngoài có thể 

trượt nên nhau để thay đổi chiều cao ống. 

Giữa các cây chống có giằng liên kết. 

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 132 

12

6

5 7

8

3

9

4
+ +

++
+ +

+ +
++

+ +

 

Cấu tạo ván khuôn dầm  

9.2.2.2Tổ hợp ván khuôn dầm 

- Thiết kế ván khuôn cho dầm sàn tầng điển hình (tầng 4) 

1) Dầm chính D7: hxb=60x30cm 

a)Ván khuôn thành dầm 

- Chiều cao ván thành yêu cầu: ho=600-120=480 mm 

- Chiều dài ván thành yêu cầu: l=5100 mm 

- Ta bố trí:  

6 tấm có kích thước hình học:500x1200x55 có 4 329,35 ; W 6,57J cm cm   

2 tấm có kích thước hình học:500x1500x55 có 4 329,35 ; W 6,57J cm cm   

3 41 2

 

Ván khuôn thành dầm 

   b)Ván đáy dầm 

3 tấm có kích thước hình học:300x1200x55 có 4 321,83 ; W 5,1J cm cm   

1 tấm có kích thước hình học:300x1500x55 có 4 321,83 ; W 5,1J cm cm   

            

1 2 3 4

 

Ván khuôn đáy dầm 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 133 

2) Dầm chính D8: hxb=60x30cm 

  a)Ván khuôn thành dầm 

- Chiều cao ván thành yêu cầu: ho=600-120=480 mm 

- Chiều dài ván thành yêu cầu: l=5200 mm 

- Ta bố trí:  

6 tấm có kích thước hình học:500x1500x55 có 4 329,35 ; W 6,57J cm cm   

2 tấm có kích thước hình học:500x700x55 có 4 329,35 ; W 6,57J cm cm   

 

1 2 3 4

 

Ván khuôn thành dầm 

   b)Ván đáy dầm 

          3 tấm có kích thước hình học:300x1500x55 có 4 321,83 ; W 5,1J cm cm   

          1 tấm có kích thước hình học:300x700x55 có 4 321,83 ; W 5,1J cm cm   

      

1 2 3 4

 

Ván khuôn đáy dầm 

4) Ván khuôn dầm phụ DP1: hxb = 30x20 cm 

a)Ván khuôn thành dầm 

+ Chiều cao ván thành yêu cầu: ho=300-120 = 180  

+ Chiều dài ván thành yêu cầu: l = 3900 

+ Ta bố trí:  

           2 tấm có kích thước hình học:200x900x55 có 4 319,39 ;W 4,84J cm cm   

                  4 tấm có kích thước hình học: 200x1500x55 có 4 319,39 ;W 4,84J cm cm   
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1 2 3

 

 

 

Ván khuôn thành dầm 

b) Ván đáy dầm : b=20 cm ta dùng: 

            1 tấm có kích thước hình học: 200x900x55 có 4 319,39 ; W 4,84J cm cm   

2 tấm có kích thước hình học:200x1500x55 có 4 319,39 ;W 4,84J cm cm   

 

1 2 3

 

Ván khuôn đáy dầm 

9.2.2.3Kiểm tra ván khuôn dầm 

- Tải trọng tác dụng lên ván đáy đầm (tính với dầm có bxh=60x30cm): 

+ Tĩnh tải do trọng lượng bê tông gây ra:    

P
tc

1= bt.hdbd = 2500.0,6.0,3 = 450 Kg/m 

+ Trọng lượng bản thân ván đáy dầm:  

P
tc

2 = 
16,35

10,9 /
1,5

m
kG m

L
   

           Trong đó : m là khối lượng ván khuôn  

                          L chiều dài ván khuôn 

+ Hoạt tải do chấn động khi đổ bêtông:  P
tc

3= 400.0,3=120 kG/m 

+ Hoạt tải do đầm bê tông: P
tc

4=200.0,3=60kG/m 

+ Hoạt tải do người và dụng cụ thi công 

q3=0.3x250=75 (kG/m) 

+ Tổng tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm:  

q
tc
 = 450 + 10,9 + 120+60+75 = 715,9 kG/m 

q
tt
 = 1,2.450 + 1,1.10,9 + 1,3.(120+60+75) = 883,49 kG/m 
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Chọn xà ngang  bằng gỗ nhóm VI, có R = 950 kg/cm
2
, E = 10

5 
kg/cm

2
, kích thước tiết 

diện bh = 1010cm,khoảng cách các xà ngang 50cm. 

1) Kiểm tra ván đáy dầm 

- Sơ đồ tính :là dầm liên tục có gối là các xà gồ ngang đặt cách nhau 60cm: 

         -  Theo điều kiện bền: thep

W

M
  max

max  

     
2 2883,49.0,5

29
11 11

ttq l
M kGm     

     
2

2 2

ax ép

29.10
441,4 / 2100 /

W 6,57
m th

M
kG cm kG cm                 

- Theo điều kiện võng 

  
4 2 4

6

715,9.10 .50 50
0,0117 0,125

128EJ 128.2,1.10 .29,35 400 400

tcq l l
f cm f cm



         

Vậy ván khuôn thỏa mãn điều kiên bền và điều kiện võng. 

2) Kiểm tra xà gồ 

- Sơ đồ tính     

Sơ đồ dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung đặt giữa dầm, gối tựa là các xà gồ dọc, 

nhịp 1,4m .   

Tải trọng tác dụng lên xà ngang là tải phân bố trên bề rộng ván đáy, coi như tải tập 

trung đặt tại giữa xà gồ  

 

1200

p

      

Sơ đồ tính            

   + Tổng tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm:  

P
tc
 = 715,9.0,5=429,54 kG 

P
tt
 =  883,49.0,5=530,1kG      

  - Điều kiện bền 

                                  go

W

M
   

               W=bh
2
/6 = 240cm

3
; =95 kG/cm

2 

                    

3 3
410.10

833,33
12 12

bh
J cm    

               
530,1.1,4

159,03
4 4

ttp l
M kGm     
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L: Khoảng cách giữa hai  xà dọc 1,4ms 

              
2

2 2

ax ô

159,03.10
66,26 / 95 /

W 240
m g

M
kG cm kG cm                 

- Theo điều kiện võng 

     Môđun đàn hồi của gỗ: E = 10
5
 kG/cm

2
 

               
3 3

5

429,54.140 140
0,2 0,35

48EJ 48.10 .833,33 400 400

tcP l l
f cm f cm         

   Vậy xà gồ đủ chịu lực. 

Do ta dùng giáo chống lên khoảng cách của xà gồ dọc lấy bằng 1,4m 

9.2.2.4Thiết kế ván khuôn thành dầm 

- Về lý thuyết, tải trọng tác dụng lên thành dầm luôn nhỏ hơn tải trọng tác dụng lên 

đáy dầm trong quá trình thi công bởi không kể đến tải trọng do người và phương tiện. 

Mặt khác, khi cấu tạo ván khuôn, ván khuôn thành được giữ bởi hệ thanh nẹp đứng và 

chống xiên. Các thanh chống xiên nằm tại vị trí cột chống của ván đáy. Do đó, ván 

khuôn thành dầm được chống theo cấu tạo, với khoảng cách nẹp đứng và chống xiên 

bằng khoảng cách xà gồ đỡ ván đáy là 0,6m. Các điều kiện về cường độ và độ võng 

chắc chắn được đảm bảo. 

9.2.3Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho dầm phụ. 

Các dầm phụ đều có kích thước nhỏ hơn, vì vậy có thể áp dụng thiết kế của dầm 

chính cho dầm phụ. Như vậy sẽ thiên về an toàn và thuận lợi cho việc thi công. 

.9.2.4Ván khuôn sàn 

1)Cấu tạo 

Ván khuôn sàn được tạo bởi các tấm ván khuôn định hình với khung bằng kim loại. 

Để đỡ ván sàn ta dùng các xà gồ ngang, dọc tì trực tiếp lên đỉnh giáo PAL. 

Khi thiết kế ván khuôn sàn ta dựa vào kích thước sàn, ván khuôn chọn cấu tạo sau đó 

tính toán khoảng cách xà gồ. Ta tính cho 1 ô sàn tầng điển hình, các ô sàn khác tính 

tương tự. 
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Cấu tạo ván khuôn sàn 

2)Tính toán ô sàn: 7200x7400 

a)Cấu tạo ván khuôn ô sàn 

1500x200x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x200x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x300x55

900x200x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55

1500x300x55
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:Tổ hợp ván khuôn sàn 

 

Số hiệu ván khuôn Số lượng 
Đặc trưng hình học 

F(cm
2
) V(cm3) g(kg/cm

3
) m(kg) y(mm) J(cm

4
) W(cm

3
) 

1500x300x55 36 7,71 1368,8 0,00785 10,75 12,2 21,83 5,1 

1500x200x55 2 6,21 1071,6 0,.00785 8,412 14,96 19,39 4,84 

900x300x55 18 7,71 1137,5 0,00785 8,93 12,2 21,83 5,1 

900x200x55 1 6,21 885,32 0,00785 6,95 14,96 19,39 4,84 

         

Tổ hợp ván khuôn sàn 

b)Kiểm tra độ bền và độ võng của ván khuôn sàn  

- Tải trọng tác dụng lên ván sàn: tính cho tấm 1500x300x55 

+ Trọng lượng bản thân của bê tông cốt thép:  

q1
tc 

=  2500.0,12 = 300 Kg/m2 

q1
tt 

= P1
tc
xn1 = 300.1,2 = 360 kG/m2 

+ Trọng lượng ván sàn: 

 q2
tc

 = 10,75/(1,5.0,3) = 23,89 kG/m2 

 q2
tt 

= P2
tc
.n2 = 23,89.1,1 = 26,28kG/m 

+ Hoạt tải do chấn động rung đổ bê tông:  

 q3
tc
=400 kG/m2 

 q3
tt
=P3

tc
.n3=400.1,3=520kG/m2 

+ Hoạt tải do người và máy vận chuyển: 

q4
tc

 =250 kG/m2 

q4
tt
=P4

tc
.n4=250.1,3=325kG/m2 

+ Tải trọng do đầm bê tông: 

 q5
tc
=200kG/m2 

 q5
tt
= 200.1,3=260kG/m2 

+ Tổng tải trọng phân bố trên 1 tấm ván khuôn:  

q
tc 

 = 300+23,89+400+250+200 = 1173,89 kG/m2 

q
tt
 = 360+26,28+520+325+260 = 1491,28kG/m2 

+ Dùng ván rộng 30 cm thì tải trọng trên một mét dài ván sàn là: 

q
tc 

 =0,3.1173,89=352,167 kG/m 

q
tt
 = 0,3. 1491,28=447,384kG/m 
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+ Sơ đồ tính: Chọn khoảng cách giữa các xà gồ là 0,6m, sơ đồ tính ván khuôn sàn là 

dầm liên tục có gối kê là xà gồ   

                                

qtt

ql2/11      

Sơ đồ tính ván khuôn sàn   

 - Kiểm tra theo điều kiện bền:   
thepmax

max n

M
σ = σ

W
£  

2 2

AX

447,384.0,6
14,64

11 11

tt

M

q l
M kGm     

2
2 ép 2AX

AX

14,64.10
287 / 2100 /

W 5,1

thM
M

M
kG cm kG cm       

=> Điều kiện bền của ván khuôn thoả mãn. 

- Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

 
4 2 4

6

52,167.10 .60 60
0,0078 0,15

128EJ 128.2,1.10 .21,843 400 400

tcq l l
f cm f cm



        

=> thỏa mãn điều kiện về độ võng.  

  ff   do đó khoảng cách giữa các xà ngang đỡ ván khuôn sàn l = 60 cm là đảm  

bảo. 

c)Tính xà gồ đỡ ván sàn 

chọn xà gồ là gỗ nhóm VI, có R = 95 Kg/cm
2
; E = 10

5
 kG/cm

2
. 

Xà gồ ngang tiết diện 10x10 đặt cách nhau 50cm theo cạnh ngắn 

Xà gồ dọc tiết diện 12x12 đặt cách nhau 140cm theo cạnh dài 

- Sơ đồ tính xà gồ ngang 

Coi xà gồ là dầm liên tục gối tựa là các xà gồ dọc, nhịp của xà gồ ngang là 0,5m, các 

xà gồ ngang tựa lên các xà gồ dọc, khoảng cách các xà gồ dọc là 1,4m, xà gồ dọc tựa 

lên các giáo PAL. 
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qtt

ql2/11  

Sơ đồ tính xà gồ ngang 

 Xà ngang chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa hai xà l 

= 50 cm. 

q
tc 

 = 1173,89.0,5 +0,1.0,1.650= 593,445kG/m 

q
tt
 = 1491,28.0,5+1,1.0,1.0,1.650=752,79 kG/m 

- Kiểm tra độ ổn định của xà gồ ngang: Tiết diện 10x10 cm 

+ Mômen lớn nhất : 
2 2

AX

752,79.1,4
115,66

11 11

tt

M

q l
M kGm    

+ Mômen chống uốn : 
2 2

310.10
W 166,67

6 6

bh
cm     

+ Mômen quán tính chính : 
3 3

410.10
833,33

12 12

bh
J cm     

2
2 2ax

ax ô

115,66.10
69,4 / 95 /

W 166,67

m
m g

M
kG cm kG cm       

+ Độ võng: 

  
4 2 4

5

593,445.10 .140 130
0,214 0,325

128EJ 128.10 .833,33 400 400

tcq l l
f cm f cm



        

     - Kiểm tra xà gồ dọc : Tiết diện 12x12cm. 

Sơ đồ tính toán của xà dọc là dầm liên tục nhịp 1,4m, các gối tựa là các cột chống 

giáo PAL, chịu các tải trọng tập trung từ xà ngang truyền xuống. 

Tải trọng tập trung từ xà ngang truyền xuống 

  593,445.1,4 830,8TCP kG    

  752,79.1,4 1053,9TTP kG   
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p p p p p p p p/2p/2

 

Sơ đồ tính và biểu đồ mômen xà gồ dọc 

0,19

0,19 0,13

0,13

0,13

0,19

0,19
 

biểu đồ mô men 

M=0,19T.m=190kg.m 

+ Mômen chống uốn : 
2 2

312.12
W 288

6 6

bh
cm     

+ Mômen quán tính chính : 
3 3

412.12
1728

12 12

bh
J cm     

+ Theo điều kiện bền: 

 
2

2 2ax
ax ô

190.10
66 / 95 /

W 288

m
m g

M
kG cm kG cm       

+ Độ võng :  
3 3

5

830,8.140 140
0,27 0,35

48EJ 48.10 .1728 400 400

tcP l l
f cm f cm                

Vậy xà gồ dọc đủ khả năng chịu lực 

9.2.5Ván khuôn lõi cầu thang máy. 

9.2.5.1Cấu tạo 

Cấu tạo bố trí ván khuôn, nẹp, chống, giằng lõi thang máy thể hiện trong bản vẽ thi 

công phần thân. 
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aa

xà gồ 80X120

xà gồ 80X100

cốt thép chờ vách

1

2

3

4

9

7

6

5

11

10

8

GHI CHÚ :

- thép vách nối theo từng tầng

thép chờ 

thanh giằng gỗ 

bu lông ~16

cốp pha thép

tăng đơ

nẹp đỡ chống

xà gồ gỗ 80X120

đà chặn gỗ 80X100

chống ngang bằng cây chống sắt

chống xiên bằng cây chống sắt

xà gồ thép l63X63X5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Cấu tạo ván khuôn thang máy 

Ta tổ hợp ván khuôn cho một vách của thang máy,các vách khác tổ hợp tương tự: 

Chiều cao cần tổ hợp :h0= 3300 – 600 = 2700 mm 

Chiều dài : lo = 7860 mm 

Với chiều cao vách cần tổ hợp ván khuôn là 2,7m ta chi cần ghép đứng 1 tấm phẳng 

cao 1,5 m và một tấm phẳng cao 1,2m.Nhưng để tận dụng loại ván khuôn sẵn có ta sử 

dụng 2 tấm phẳng cao 1,5 m  

Vậy ta dùng  

          50 tấm có kích thước tiết diện 300x1500x55. 

          2 tấm có kích thước tiết diện 360x1500x55. 
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Tổ hợp ván khuôn thang máy 

Chọn khoảng cách giữa các thanh nẹp ngang là :l= 70cm. 

9.2.5.2Kiểm tra khoảng cách giữa các nẹp 

- Tải trọng tính tấm ván khuôn vách, lõi bao gồm các lực tác dụng theo phương 

ngang, không tính trọng lượng bản thân của bêtông, cốt thép, ván khuôn.  

-  Áp lực ngang của vữa bêtông tươi: 

q
1

tc = .H = 2500.0,75 = 1875 (kG/m
2
). 

q
tt
1 = n..H = 1,3.2500.0,75 = 2437,5 (kG/m

2
). 

Với H = 1,5 x r = 1,5 x 50 = 75cm = 0,75m (r=50cm: bán kính hoạt động của đầm 

dùi) 

(H:là chiều cao tính áp lực ngang của bêtông mới đổ khi dùng đầm dùi). 

- Tải trọng khi đổ bêtông bằng cần trục và thùng đổ:  

q
2

tc = 400(kG/m
2
) 

q
tt
2 = 1,3.400 = 520 (kG/m

2
) 

- Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy:  

q
3

tc =200 (kG/m
2
) 

q tt

3 = 1,3.200 = 260 (kG/m
2
) 

- Do khi đổ bêtông vách thì chỉ đổ hoặc đầm nên ta có tải trọng ngang phân bố tác 

dụng trên ván khuôn là: 

q
tc
 = q

tc
1 + q

tc
2 = 1875 + 400 = 2275 (kG/m

2
) 

q
tt
 = q

tt
1 + q

tt
2 = 2437,5 + 520 = 2957,5(kG/m

2
) 

- Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn vách , lõi có bề rộng b = 30 cm là: 

q
tc
=2275.0,3=682,5(kG/m)=6,825kg/cm 

q
tt
=2957,5.0,3=887,25(kG/m)=8,8725kg/cm 

-Sơ đồ tính :coi ván khuôn vách như dầm liên tục có các gối là nẹp, chịu tải trọng 

phân bố đều q
tt
. 
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qtt

ql2/11  

Sơ đồ tính   

Tính cho một tấm ván khuôn định hình có chiều rộng 0,3m có:  

W = 5,1 cm
3
 

J = 21,83cm
4
 

-Kiểm tra khoảng cách gông theo điều kiện bền: 

           .
M

R
W

    

          
2 2

2 2ax
ax

8,8725.70
775 / 2100 /

W 11 11.5,1

tt

m
m

M q l
kG cm kG cm

W
        

-Kiểm tra khoảng cách gông theo điều kiện độ võng 

            
4 4

6

6,825.70 70
0,028 0,175

128EJ 128.2,1.10 .21,83 400 400

tcq l l
f cm f cm        

9.2.5.3Chọn và tính toán nẹp đỡ 

a) Cấu tạo nẹp : 

 Chọn dùng phương án ván khuôn ghép đứng,nẹp lớp 1 ghép ngang. Cách ghép này đảm 

bảo khả năng neo và chống cho hệ ván khuôn vách. Chọn L50x50 làm nẹp,có J = 11,2 

cm4,W=7,3 cm3. 

b)Tải trọng tác dụng : Áp lực phân bố đều trên nẹp là  

q
tc
 = 2275.0,7 = 1592,5(kg/m) 

q
tt 

= 2957,5.0,7 = 2070,25(kg/m). 

c)Sơ đồ tính : Nẹp ngang được tính toán như dầm liên tục chịu tải phân bố đều với các 

gối tựa là các nẹp đứng 

          

qtt

ql2/11  

Sơ đồ tính nẹp  

d) Tính toán nẹp đứng 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 145 

Theo điều kiện bền:   maxM

W
     

Trong đó :  
2

ax
ax

W 11

tt

m
m

M q l

W
     

 11 11.7,3.2100
90

20,7025tt

W
l cm

q


     

- Theo điều kiện  biến dạng:  
4

128EJ 400

tcq l l
f f     

6

33
128 128.2,1.10 .11,2

77,9
400. 400.15,925tc

EJ
l

q
     

Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 70cm. 

9.2.6 Ván khuôn cầu thang bộ. 

9.2.6.1 Cấu tạo 
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Cấu tạo ván khuôn cầu thang bộ 

 Cầu thang bộ được thi công đồng thời với lõi cầu thang máy. Bê tông cầu thang bộ 

dùng loại bê tông thương phẩm B25 như lõi thang máy. Biện pháp kỹ thuật thi công các 

công tác giống như các phần trước. 

Ván sàn cầu thang bộ dùng loại ván khuôn gỗ ép dày 1,5 cm; xà gồ đỡ ván tiết diện 

10x10 cm; cột chống gỗ tiết diện 10x10 cm. 

Biện pháp kỹ thuật thi công của các công tác giống như các phần trước. ở đây ta chỉ 

tính toán khoảng cách giữa các xà gồ đỡ ván sàn và khoảng cách giữa các cột chống đỡ 

xà gồ, tính toán xà gồ. 

9.2.6.2 Khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn. 

a) Xác định tải trọng tác dụng lên ván sàn: 

- Cắt một dải sàn có bề rộng b = 1 m.Tính toán ván khuôn sàn như dầm liên tục kê 

trên các gối tựa là các thanh xà gồ đỡ ván khuôn sàn. 

- Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn gồm: 

Trọng lượng bê tông cốt thép: q
tc

1 = ..b = 2500.0,1.1= 250 (kG/m) 

Trọng lượng bản thân ván khuôn : q
tc

2 = 600.0,15.1 = 90 (kG/m). 

Hoạt tải người và phương tiện sử dụng: q
tc

3 = 250.1=250( kG/m). 

Hoạt tải do đổ hoặc đầm bê tông:  q
tc

4= 400.1 kG/m
2
. 

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn có chiều rộng b = 1 m là: 

qtc = 250+90+250+400 =990  (kG/m). 

A b 

chi tiÕt B 

chi tiÕt A 

2 

8 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

6. Nẹp ván thành dầm, 50x60 
7. Thanh chống xiên, 60x60 

1. Ván khuôn dầm thép định hình 
2. Ván khuôn sàn gỗ ép dày 15 
3. Cột chống gỗ chữ T 
4. Thanh ngang 100x100  
5. Xà gồ đỡ ván sàn 100x100 

9. Cột chống gỗ 100x100 
8. Thanh cữ đáy dầm, 50x50 
10. Thanh giằng cột chống, 40x60 
11. chốt cố định 
12. nẹp đỡ chống 
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qtt = 1,2.250 + 90.1,1 + 1,3.(250+400) = 1244 kG/m 

b. Tính khoảng cách giữa các xà gồ gỗ. 

Theo điều kiện bền:      ][ 
W

M
 

M : Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục. M = 
2

11

ttq l
 

W : Mô men chống uốn của ván khuôn.  

W = 5,37
6

5,1.100

6

. 22


hb

 (cm
3 
). 

J   : Mô men quán tính của tiết diện ván khuôn: J = 1,28
12

5,1.100

12

. 33


hb

  (cm
4 
). 

 11 11.37,5.110
60,4

12,44tt

W
l cm

q


    

Theo điều kiện biến dạng:   
4

128EJ 400

tcq l l
f f    

5

33
128EJ 128.1,2.10 .28,1

47,8
400 400.9,9

l cm
q

    

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn là: l = 40 cm. 

9.2.6.3 Tính toán khoảng cách giữa các cột chống xà gồ 

Dùng xà gồ gỗ đỡ ván khuôn sàn tiết diện 10x10 cm. 

Tải trọng tác dụng lên xà gồ được xác định : 

qtc = 990.0,4 = 396  (kG/m). 

qtt = 1244.0,4 = 497,6  (kG/m). 

Tính khoảng cách giữa các cột chống xà gồ gỗ: 

Theo điều kiện bền: ][ 
W

M
 

M : Mô men uốn lớn nhất trong   

dầm liên tục. M = 
2

11. os

ttq l

c 
  

W : Mô men chống uốn của xà gồ. 

W = 7,166
6

10.10

6

. 22


hb

 (cm
3 
). 

J   : Mô men quán tính của tiết diện xà gồ : J = 3,833
12

10.10

12

. 33


hb

 (cm
4 

). 
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 
2.

W 11.W

ttM q l
         

 11 11.166,7.95
190,58

4,796tt

W
l cm

q


              

Theo điều kiện biến dạng:      
400

][
..128

. 4 l
f

JE

lq
f   


5

33
128EJ 128.10 .833,3

188,84
400 400.3,96tc

l cm
q

     (cm). 

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ đỡ là: l = 90 cm. 

9.2.6.4 Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chống 

- Sơ đồ tính toán cột chống là thanh hai đầu khớp chịu nén đúng tâm 

                                              

p

 

Sơ đồ tính cột chống 

- Chiều dài tính toán của cột chống : 

     l = 3600 – 100 -15-100 - 100 = 3285   (mm). 

- Tải trọng tác dụng lên cột chống : P= 497,6.0,9 = 447,84 (Kg). 

- Kiểm tra khả năng làm việc của cột chống. 

 n
A

N



 

.
.   (công thức 10-15 trang 93 sách kĩ thuật thi công 1) 

Trong đó :  []n : Khả năng chịu uốn cho phép của gỗ. []n = 95  (kG/cm
2
). 

A : Diện tích tiết diện cột chống.    A = 10.10 = 100 (cm
2
). 

: Hệ số uốn dọc, xác định bằng cách tra bảng phụ thuộc độ mảnh  

J: Mô men chống uốn của tiết diện.  J = 833,3  (cm
4
). 

tra bảng với ta có :  = 0,25. 

2447,84
17,91( / )

0,25.100

N
kG cm

A



    []n = 95  (kG/cm

2
). 

Vậy cột chống đảm bảo khả năng chịu lực. 

9.3 KỸ THUẬT THI CÔNG. 
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9.3.1 Biện pháp thi công đổ bê tông phần thân đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

-Thi công đổ bê tông cột, lõi được tiến hành trước.Bê tông được cung cấp từ trạm trộn 

của công trường, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp và thùng tôn,đưa bê tông vào 

khuôn cột bằng ống vòi voi.Bê tông được đổ thành nhiều lớp và tiến hành đầm xen kẽ, 

mỗi lớp dày khoảng 2030cm thì ngắt lại ,tiến hành đầm kỹ rồi mới tiếp tục mở cho bê 

tông chảy vào khuôn.Trong quá trình đổ và đầm cần gõ vào thành ván khuôn để bê tông 

lấp đầy vào khuôn,tránh tình trạng rỗ mặt bê tông. 

-Thi công đổ bê tông cầu thang bộ cũng bằng bê tông tự trộn ở công trường như  trong 

trường hợp đổ cột. 

-Thi công đổ bê tông dầm sàn tiến hành bằng bê tông thương phẩm, đổ bằng máy bơm 

bê tông.Công việc đổ bê tông dầm sàn có thể tiến hành trong một ngày với khối lượng 

toàn bộ sàn của một tầng. 

9.3.2 Biện pháp kỹ thuật thi công cột , lõi 

9.3.2.1Xác định tim trục cột, vách. 

Dùng 2 máy kinh vĩ đặt theo hai hương vuông góc để định vị vị trí tim cột của cột các 

trục, của lõi và các mốc đặt ván khuôn, sơn và đánh dấu các vị trí này để các tổ, đội thi 

công dễ dãng các định chính xác các mốc, vị trí yêu cầu. 

9.3.2.2Lắp dựng cốt thép 

Yêu cầu của cốt thép dùng để thi công là: 

+Cốt thép phải được dùng đúng số hiệu chủng loại, kích thước, đường kính, số lượng 

và vị trí. 

+Cốt thép phải sạch, không han gỉ,không dính bẩn đặc biệt là dầu mỡ. 

+Khi gia công: Cắt, uốn, kéo hàn cốt thép không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt 

thép. 

-Lắp dựng cốt thép: Cốt thép được gia công ở phía dưới, cắt uốn theo đúng hình dáng 

thiết kế, xếp đặt theo từng chủng loại, buộc thành bó để thuận tiện Cho việc dùng cần cẩu 

cẩu lên vị trí đặt thép. 

-Để thi công cột thuận tiện, quá trình buộc cốt thép phải được thực hiện trước khi 

ghép ván khuôn. Thép cột được nối buộc với các dây thép mềm 1mm, khoảng cách neo 

thép là 30d. Trong khoảng neo thép phải được buộc ít nhất tại 3 điểm. 
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-Lắp thép cột,trước hết lồng số cốt đai theo thiết kế vào đầu thép chờ,sau đó dựng bốn 

thanh ở góc trước và cốt đai ở hai đầu trên dưới,tiếp theo lắp các thanh còn lại.cuối cùng 

là buộc cốt đai trên toàn cột. 

Để lắp cốt thép và buộc cốt đai,ta dựng một dàn giáo xung quanh cột, trên đó làm một 

sàn công tác để thao tác lắp dựng. 

-Nối cốt thép (buộc hoặc hàn) theo tiêu chuẩn thiết kế : Trên một mặt cắt ngang 

không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực với thép tòng trơn và không 

quá 50% với cốt thép có gờ. Chiều dài nối buộc theo tiêu chuẩn Việt Nam Thép cột được 

nối buộc với các dây thép mềm 1mm, khoảng cách neo thép là 30d và không nhỏ hơn 

250mm với thép chịu kéo và 200mm với thép chịu nén .Trong khoảng neo thép phải 

được buộc ít nhất tại 3 điểm. 

-Việc lắp dựng cốt thép phải đảm bảo: 

+ Các bộ phận lắp dựng trước không gây ảnh hưởng, cản trở đến các bộ phận lắp đặt 

sau. 

+Có biện pháp giữ ổn định vị trí cốt thép, đảm bảo không biến dạng trong quá trình 

thi công. 

+ Sau khi lồng và buộc xong cốt đai, cố định tạm ta lắp ván khuôn cột. 

9.3.2.3Ghép ván khuôn cột 

-Yêu cầu chung: 

+ Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước theo yêu cầu thiết kế. 

+ Đảm bảo độ bền vững ổn định trong khi thi công. 

+ Đảm bảo độ kín khít, tháo dỡ dễ dàng. 

-Biện pháp: 

Ván khuôn, cột chống, xà gồ vận chuyển bằng cần trục tháp đến nơi lắp dựng. 

-Ván khuôn cột là ván thép định hình.Vận  chuyển và tập kết số lượng ván khuôn đủ 

vào các vị trí lắp cột. Sau đó, tiến hành dựng ván khuôn, gông, chống và điều chỉnh độ 

thẳng đứng, đúng vị trí tim trục ở chân ván khuôn cột, cần tạo lỗ vệ sinh để trước khi đổ 

bê tông, ta phải thổi rửa hết các mạt gỗ, đất đá ở chân cột. 

Do lắp ván khuôn sau khi đặt cốt thép nên trước khi ghép ván khuôn cần làm vệ sinh 

chân cột, chân vách. 

+Đổ trước một đoạn cột có chiều cao10-15cm để làm giá ghép ván khuôn được chính 

xác. 
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+Ván khuôn cột được gia công từng mảng theo kích thước cột. Ghép hộp 3 mặt, luồn 

hộp ván khuôn vào cột đã được đặt cốt thép sau đó lắp tiếp mặt còn lại. 

+Dùng gông để cố định hộp ván, khoảng cách các gông lắp đặt theo tính toán. 

+Điều chỉnh lại vị trí tim  cột và ổn định cột bằng các thanh chống xiên có ren điều 

chỉnh và các dây căng có tăng đơ điều chỉnh. 

-Ván khuôn lõi cũng được tạo thành tấm lớn liên kết bằng các nẹp ngang.Sau đó dựng 

lên và gông, chống.Ván khuôn thép ở trong lõi được vận chuyển từng tấm vào trong lõi 

và lắp ghép. Phía trong lõi thang tạo các sàn công tác trên một hệ giáo Pal lắp dần lên 

theo chiều cao thi công lõi. 

Khi lắp dựng ván khuôn lõi cần chú ý vị trí ván ở các góc vì ở những vị trí này , khi 

đổ bê tông dễ bị phình ra do không được gông kỹ.Vì vậy cần phải đặt một nẹp đứng ở 

mỗi mép góc và chống  vào nẹp này để giữ góc ván khuôn lõi. 

9.3.2.4Công tác bê tông cột, lõi. 

Trước khi đổ bê tông cột, lõi ta cần kiểm tra ván khuôn, cốt thép lần cuối và làm vệ 

sinh sạch sẽ. Phải tưới nước xi măng ở dưới chân cột, vách trước để tạo sự dính bám tốt. 

Kỹ thuật đổ bê tông lõi thang máy tiến hành tương tự như với đổ bê tông cột.Bê tông 

cầu thang bộ được đưa trực tiếp lên chiếu nghỉ hoặc phía trên của sàn bản thang,dùng 

xẻng san  đều ra và đầm.Bê tông cầu thang bộ dùng độ sụt bé để giảm độ chảy khi đổ ở 

bản nghiêng. 

9.3.2.5Công tác tháo ván khuôn. 

Ván khuôn cột, vách là ván khuôn không chịu lực do đó sau khi đổ bê tông được 2-3 

ngày ta tiến hành tháo ván khuôn cột, vách. 

-Tháo ván khuôn cột xong mới lắp ván khuôn dầm, sàn vì vậy khi tháo ván khuôn cột 

ta để lại một phần phía trên đầu cột(như trong thiết kế) để liên kết với ván khuôn dầm. 

-Ván khuôn được tháo theo nguyên tắc:" Cái nào lắp trước thì tháo sau, cái nào lắp 

sau thì tháo trước". 

-Việc tách cậy ván khuôn ra khỏi bê tông phải được thực hiện một cách cẩn thận tránh 

làm hỏng ván khuôn và sứt mẻ bê tông. 

-Để tháo dỡ ván khuôn được dễ dàng, người ta dùng các đòn nhổ đinh, kìm, xà beng 

và các thiết bị khác. 

Chú ý: Cần nghiên cứu kỹ sự  truyền lực trong hệ ván khuôn đã lắp để tháo dỡ được 

an toàn. 
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9.3.3 .Biện pháp thi công dầm, sàn. 

9.3.3.1Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn. 

Lắp hệ giáo PAL theo trình tự: 

- Đặt bộ kích( gồm đế và kích) liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng ngang và chéo. 

- Lắp dựng khung giáo vào từng bộ kích. 

- Lắp các thanh giằng ngang và chéo. 

- Lồng chốt nối và làm chặt bằng chốt giữa khớp nối, các khung được chồng tới vị trí 

thiết kế. 

- Điều chỉnh độ cao của hệ giáo bằng kích. 

Sau đó tiến hành đặt các xà gồ, ván đáy, ván thành, ván sàn. 

Kiểm tra lại độ bằng phẳng, kín khít của khuôn. 

9.3.3.2Công tác cốt thép dầm, sàn. 

-Lắp thép dầm kết hợp với lắp dựng ván khuôn dầm.Sau khi đặt xong ván đáy thì tiến 

hành lắp cốt thép dầm, buộc đai xong mới lắp ván thành. 

-Công việc lắp ván khuôn và cốt thép sàn được tiến hành tuần tự sau khi xong ván 

thành dầm.Để bảo đảm chiều dày lớp bảo vệ và định vị khung cốt thép, ta dùng các con 

kê bằng bê tông đúc sẵn có chiều dày bằng chiều dày lớp bảo vệ thiết kế và có râu thép 

mềm buộc cố định vào thép chủ. 

Giống như cốt thép cột khi thi công lắp đặt cốt thép dầm, sàn cần chú ý các yêu cầu sau: 

-Đúng chủng loại thép, chất lượng thép theo thiết kế. 

-Đúng số lượng theo thiết kế. 

-Đảm bảo khoảng cách cốt thép, vị trí thép , chiều dài thép, chiều dài neo buộc như 

thiết kế. 

9.3.3.3Công tác bê tông dầm, sàn. 

- Trước khi đổ bê tông cần kiểm tra lại xem cốt thép đã đủ số lượng, đúng chủng loại, 

đúng vị trí hay chưa, vệ sinh cốt thép, tưới nước Cho ẩm bè mặt ván khuôn (đối với ván 

khuôn gỗ),đánh gỉ ( đối với ván khuôn thép). 

- Đổ bê tông bằng máy bơm trong 1 ngày đổ toàn bộ khối lượng 1 tầng. 

- Đầm bê tông sàn bằng đầm bàn, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi. 

- Việc ngừng bê tông phải đảm bảo đúng mạch ngừng thiết kế. 

- Trước khi đổ bê tông phân khu tiếp theo cần làm vệ sinh mạch ngừng, làm nhám, 

tưới nước xi măng để tăng độ dính kết rồi mới đổ bê tông. 
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- Trong quá trình đổ và đầm cần gõ vào thành ván khuôn để bê tông lấp đầy vào 

khuôn,tránh tình trạng rỗ mặt bê tông. 

- Khi đổ bê tông dầm, sàn cần chú ý đầm kỹ các vị trí nút khung vì ở đây thép rất dày 

và bê tông khó vào hết các góc khuôn. 

9.3.3.4Công tác bảo dƣỡng bê tông 

Bê tông sau khi đổ phải có quy trình bảo dưỡng hợp lý. 

-Bê tông mới đổ xong phải được che không bị ảnh hưởng bởi mưa, nắng và phải được 

giữ ẩm thường xuyên. 

-Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc khô thì phải phủ ngay lên trên mặt kết cấu 

một lớp giữ độ ẩm như bao tải, mùn cưa, rơm, rạ, cát hoặc vỏ bao xi măng. 

-Đổ bê tông sau 4 7 giờ tiến hành tưới nước bảo dưỡng. Trong hai ngày đầu cứ 2  3 

giờ tưới nước một lần, sau đó cứ 310 giờ tưới một lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. Bê 

tông phải được bảo dưỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm. 

- Tuyệt đối  tránh gây rung động và va chạm sau khi đổ bê tông. Trong quá trình bảo 

dưỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay. Đổ bê tông sàn sau hai ngày 

mới được lên trên làm các công việc tiếp theo, tránh gây va chạm mạnh trong quá trình 

thi công để không làm ảnh hưởng tới chất lượng bê tông. 

9.3.3.5Công tác tháo ván khuôn dầm, sàn 

- Độ dính của vữa bê tông vào ván khuôn tăng theo thời gian, vì vậy phải tháo ván 

khuôn khi bê tông đạt cường độ cần thiết. 

- Ván khuôn  cột và lõi được tháo sau 2 ngày khi bê tông  đạt cường độ 25 kG/cm
2
. 

-Thời gian tháo ván khuôn chịu lực cho phép khi bê tông đạt cường độ theo tỷ lệ phần 

trăm so với cường độ thiết kế như sau: với dầm, sàn nhịp nhỏ hơn 8 m thì cho phép tháo 

khi bê tông đạt 70 % cường độ thiết kế. Với giả thiết nhiệt độ môi trường là 25
0
C, tra 

biểu đồ biểu thị sự tăng cường độ của bê tông theo thời gian và nhiệt độ ta lấy thời gian 

tháo ván khuôn chịu lực của sàn là 14 ngày.Theo quy định về thi công nhà cao tầng phải 

luôn có một tầng giáo chống. Do đó thời gian tháo ván khuôn chịu lực phụ thuộc vào tốc 

độ thi công công trình.ở đây, ta tiến hành đồng thời việc tháo ván khuôn chịu lực và 

không chịu lực của dầm sàn. 

-Ván khuôn được tháo lắp tuân thủ theo đúng trình tự đảm bảo an toàn lao động. 
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-Ván khuôn được chuyển lên tầng trên bằng cần trục tháp,vì vậy cần cấu tạo một sàn 

công tác nhô ra khỏi công trình.Tập kết ván khuôn và dàn giáo ở sàn công tác và chuyển 

lên tầng trên. 

9.3.4 Biện pháp thi công phần mái. 

Sau khi đổ xong bê tông chịu lực sàn mái ta tiến hành xây tường mái và tận dụng 

tường mái làm tường chắn để thi công bê tông xỉ tạo dốc. 

Bê tông xỉ được tạo dốc về phía thu nước theo độ dốc thiết kế (2%).Sau khi đổ bê 

tông xỉ được vài ngày ta tiến hành đặt cốt thép của lớp bê tông chống thấm, biện pháp lắp 

đặt và đổ bê tông chống thấm giống như đổ bê tông dầm sàn. 

Sau đó tiếp tục là các công tác lát gạch lá nem, trát và sơn tường mái. Các công việc 

này phải được hoàn thành trước khi qúet sơn tầng mái để tránh làm bẩn tường phía dưới. 

9.3.5 Biện pháp thi công phần hoàn thiện công trình. 

Công tác hoàn thiện công trình được tiến hành sau khi mặt bằng thi công đã được giải 

phóng và bao gồm các công tác: Xây tường, lắp khung cửa, điện nước, trát tường, lát nền 

quét sơn. 

9.3.5.1Công tác xây tƣờng 

- Tường xung quanh cầu thang thì phải được tiến hành song song với việc đổ cầu 

thang.Còn lại, sau khi tháo dỡ ván khuôn dầm sàn xong là tiến hành xây tường. 

- Ở tầng 1,sau khi tháo ván khuôn dầm sàn tầng 2 là tiến hành xây tường móng từ mặt 

giằng móng đến cốt 0,00 (cao hơn so với mặt đất tự nhiên là 0,5m).Sau đó tiến hành tôn 

nền bằng cát .Tường móng có chiều dày 340mm, cao 1m bao quanh công trình . Ngoài ra, 

các vị trí khác chỉ xây tường 220 lên đến cốt 0,00 để chở phần tường phía trên. 

- Gạch xây là loại gạch 10,5x22x6,5cm, được vận chuyển theo phương ngang bằng xe 

cải tiến, vận chuyển theo phương đứng bằng cần trục tháp hoặc bằng vận thăng.Nếu vận 

chuyển bằng cần trục tháp thì cần tạo sàn công tác nhô ra khỏi công trình.Vữa xây cấp từ 

trạm trộn của công trình và cũng được vận chuyển như trên. 

- Trước khi xây,gạch cần phải được tưới nước và làm sạch.Chiều cao một đợt xây là 

1,5m thì dừng lại, sau một ngày mới được xây tiếp.Mạch xây với mạch ngang là 12mm 

và mạch đứng là 10mm.Yêu cầu của khối xây là phải đúng vị trí, phẳng, thẳng đứng, đều 

mạch. 

- Khi xây lên cao, dùng các hệ dàn giáo để làm sàn công tác khi xây tường. 

9.3.5.2Công tác trát 
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- Sau khi tường xây khô thì mới tiến hành trát vì nếu trát sớm thì do vữa trát mau 

đông cứng hơn vưã xây sẽ gây ảnh hưởng tới việc đông cứng của vữa xây, xuất hiện vết 

nứt. 

- Công tác trát được thực hiện theo thứ tự: trần trát trước,tường cột trát sau; trát trong 

trước, trát ngoài sau.Trát từ trên xuống: 

- Trát tường chia làm 2 lớp: Lớp vảy và lớp áo. 

+ Lớp trát vảy: Dày khoảng 0,5 đến 1 cm không cần xoa phẳng. 

+ Lớp trát hoàn thiện dày khoảng 1cm tiến hành trát sau khi lớp vảy đã khô. 

- Mạch ngừng trát vuông góc với tường. 

- Kỹ thuật trát:Trước khi trát phải làm vệ sinh mặt trát, đục những phần nhô ra bề mặt 

trát. Mốc trát có thể đặt thành từng điểm hoặc căng dây. 

- Để đảm bảo vữa trát bám chắc thì mạch vữa lõm sâu 10mm. Với cột vách, lõi trước 

khi trát phải tạo nhám bằng cách quýet phủ 1 lớp vữa xi măng. 

- Khi trát phải kiểm tra độ bằng phẳng, độ nhẫn của tường bằng dây dọi, thước và 

nivô. 

- Sử dụng hệ dàn giáo làm sàn công tác cho các thao tác trát ở những vị trí trên cao. 

9.3.5.3Công tác lát nền 

-Chuẩn bị lát:làm vệ sinh mặt nền. 

Đặt ướm thử các viên gạch theo 2 chiều của ô sàn, nếu thừa thì phải điều chỉnh dồn về 

1 phía hay hai phía sao cho đẹp. Sau khi làm xong các bước kiểm tra góc vuông và ướm 

thử ta đặt cố định 4 viên gạch ở 4 góc, căng dây theo 2 chiều để căng chỉnh các viên còn 

lại. 

- Lát các hàng gạch theo chu vi ô sàn để lấy mốc chuẩn Cho các viên gạch phía trong, 

kiểm tra bằng phẳng của sàn bằng nivô. 

- Tiến hành bắt mạch bằng vữa xi măng trắng hoà thành nước sao Cho xi măng lấp 

đầy mạch. Sau đó lau sạch xi măng bám trên bề mặt gạch. 

- Gạch được lát từ trong ra ngoài để tránh dẫm lên gạch khi vừa mới lát xong. 

- Lát xong mỗi ô sàn nền, tránh đi lại ngay để cho vữa lát đông cứng. Khi cần đi lại 

thì phải bắc ván. 

- Độ dốc hướng ra phía ngoài cửa. 

9.3.5.4Công tác lăn sơn 
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- Sau khi mặt trát khô hoàn toàn mới tiến hành lăn sơn ( khoảng 5-6 ngày). Sơn thành 

hai lớp : Lớp lót và lớp mặt. 

- Yêu cầu: 

+Mặt tường phải khô đều. 

+Nước sơn phải khuấy đều, lọc kỹ. 

+Khi lăn sơn đưa theo phương thẳng đứng, không đưa ngang. Lăn nước sơn trước để 

khô mới lăn nước sơn sau. 

-Trình tự  lăn sơn từ tầng 1 đến tầng mái còn sơn ngoài từ tầng mái đến tầng 1. 

9.3.5.5Công tác lắp dựng khuôn cửa. 

- Công tác lắp khung cửa được thực hiện đồng thời với công tác xây tường, nghĩa là 

xây tường đợt 1 xong sẽ lắp khung  cửa, sau đó xây hết phần tường còn lại. 

- Khuôn cửa phải dựng ngay thẳng, góc phải đảm bảo 90
0
. 

- Lắp cửa khung kính: công tác này được thực hiện sau khi thi công xong các công tác 

hoàn thiện khác. Công tác này đảm bảo yêu cầu bền vững và mỹ quan. 

9.4 Tính khối lƣợng và chọn máy thi công 

Do kích thước các cấu kiện trên các tầng chênh lệch không nhiều nên để đơn giản,ta 

tính khối lượng cho tầng điền hình(tầng 4), các tầng còn lại lấy theo khối lượng tầng 

điển hình. 

9.4.1Khối lƣợng ván khuôn 

Khối lượng ván khuôn tầng 4 

Cấu kiện KL VK(m2) Số lượng 
Tổng KL 

VK(m2) 
Tổng 

C(500x400) 4,86 44 213,84  

D1(30x60) 6,63 17 112,71 

 

 

 

 

1330,466 

D2(30x60) 6,76 15 101,4 

D3(30x60) 8,91 1 8,91 

D4(30x60) 6,48 1 6,48 

D5(30x60) 0,81 5 4,05 

D6(30x60) 7,29 1 7,29 

DP1(20x30) 1,56 42 65,52 

DP2(20x30) 2,16 3 6,48 

DP3(20x30) 1,44 3 4,32 

Vách TM 133 1 133 

Bản thang 6,494 4 25,976 
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Chiếu nghỉ 5,17 2 10,34 

DCN(22x40) 3,54 4 14,16 

Sàn 21,84 26 567,84 

Sàn 3,51 4 14,04  

Sàn 34,11 1 34,11  

 

9.4.2 .Khối lƣợng bê tông 

 

Khối lượng bê tông 

Cấu kiện KL BT(m3) Số lượng 
Tổng KL 

BT(m3) 
Tổng 

C(500x400) 0,66 44 29,04 

171,733 

D1(30x60) 0,918 17 15,606 

D2(30x60) 0,936 15 14,04 

D3(30x60) 1,782 1 1,782 

D4(30x60) 1,458 1 1,458 

D5(30x60) 0,216 5 1,08 

D6(30x60) 1,296 1 1,296 

DP1(20x30) 0,234 42 9,828 

DP2(20x30) 0,162 3 0,486 

DP3(20x30) 0,108 3 0,324 

Vách TM 18,478 1 18,478 

Bản thang 0,4576 4 1,83 

Chiếu nghỉ 0,517 2 1,034 

DCN(22x40) 0,254 4 1,016 

CT(12X30) 0,133 4 0,531 

Sàn 2,62 26 68,12  

Sàn 0,421 4 1,684  

Sàn 4,1 1 4,1  

 

9.4.3Khối lƣợng cốt thép 

Khối lượng cốt thép 

Cấu kiện 
KL 

BT(m3) 

Hàm 

lượng 

CT(%) 

Khối 

lượng 

CT(T) 

Số 

lượng 

Tổng KL 

CT(T) 
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C(500x400) 0,66 2 0,104 44 4,576 

D1(30x60) 0,918 1,5 0,108 17 1,836 

D2(30x60) 0,936 1,5 0,11 15 1,65 

D3(30x60) 1,782 1,5 0,21 1 0,21 

D4(30x60) 1,458 1,5 0,175 1 0,175 

D5(30x60) 0,216 1,5 0,025 5 0,125 

D6(30x60) 1,296 1,5 0,153 1 1,153 

DP1(20x30) 0,234 1,5 0,028 42 1,176 

DP2(20x30) 0,162 1,5 0,02 3 0,06 

DP3(20x30) 0,108 1,5 0,013 3 0,039 

Vách TM 18,478 1 1,45 1 1,45 

Bản thang 0,4576  0,04323 4 0,173 

Chiếu nghỉ 0,517  0,04946 2 0,099 

DCN(22x40) 0,254  0,03858 4 0,154 

CT(12X30) 0,133  0,01584 4 0,063 

Sàn 73,904  4,8822 1 4,8822 

Tổng 17,821 

9.4.4.Khối lƣợng cửa  

Khối lượng cửa tầng 4 

Cửa 
Kích thước 

Diện tích 

(m2) 
Số lượng 

Tổng diện 

tích b(m) h(m) m 

Đ1 1,2 2,5 0,11 3 19 57 

Đ2 0,9 2,1 0,11 1,89 10 18,9 

Cửa đổ rác 0,6 0,6 0,22 0,36 1 0,36 

S 1,6 1,2 0,22 1,92 16 30,72 

SW 0,6 0,5 0,22 0,3 8 2,4 

Tổng 109,38 

 

Tổng khối lượng cửa=33,48.0,22+(57+18,9).0,11=15,7 m
3
 

9.4.5Khối lƣợng xây  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 159 

Khối lượng xây tường tầng 4 

Trục 

Kích thước 
Khối lượng 

xây tường  

(m3) 

Tổng  khối 

lượng xây 

tường (m3) 

Trừ cửa 

(m3) 

Tổng  

(m3) Dài 

(m) 

Cao 

(m) 

rộng 

m 

1 19 3 0,22 4,246 

148,071 15,7 132,371 

2 15,2 3 0,11 5,016 

Giữa 1,2 
18,7 3,3 0,22 

16,553 
8,2 3,3 0,11 

3 19,5 3 0,22 12,87 

Giữa 2,3 24,6 3,3 0,11 8,93 

4 15,2 3 0,22 10,032 

Giữa 4,5 15,2 3,3 0,11 5,52    

5 22,8 3 0,22 15,048 

   

A 21,4 2,7 0,22 12,711 

B 7,8 2,7 0,22 4,633 

C 12,9 2,7, 0,22 7,663 

D 14,6 2,7 0,22 8,672 

E 11,2 2,7 0,22 6,653 

 Giữa        

E,D 
5,9 2,7 0,22 3,505    

      F 10,3 2,7 0,11 3,06    

      G 12,9 2,7 0,22 7,663    

      H 10,35 2,7 0,22 6,148    

      I 15,4 2,7 0,22 9,148    

 

9.4.6 Khối lƣợng trát,sơn bả tƣờng, cột, dầm, trần 

9.4.6.1Khối lƣợng trát, sơn tƣờng 

Khối lượng trát, sơn tường 

Trục KL trát tường (m2) 

Tổng KL trát 

tường 

(chưa trừ cửa)  

(m2) 

Trừ cửa   

(m2) 

Tổng KL 

trát tường 

(m2) 
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1 151,2 

1846,56 109,38 1737,18 

2 91,2 

Giữa 1,2 177,4 

3 194,4 

Giữa 2,3 166,32 

4 151,2 

Giữa 4,5 100,8 

5 151,2 

A 115,56 

B 42,12 

C 69,66 

D 78,84 

E 60,48 

   Giữa   E,D 31,86    

        F 55,62    

        G 69,66    

        H 55,88    

         I 83,16    

                               

Khối lượng trát, sơn tường ngoài 

Trục 
KL trát tường 

ngoài (m2) 

Tổng KL trát  

tường ngoài              

(chưa trừ cửa) 

Trừ cửa   

(m2) 

Tổng KL trát 

tường ngoài 

(m2) 

1 83,16 

410,88 16,56 394,32 

2 27,72 

Giữa   

1,2 
9,9 

3 9,9 

Giữa   27,72 
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4,5 

5 83,16 

A 60,39 

B 14,85    

D 7,92    

F 7,92    

H 14,85    

I 60,39    

 

Tổng khối lượng trát tường trong là : S = 1737,18-394,32 = 1342,86 m 2  

9.4.6.2Khối lƣợng trát, sơn cột, vách, dầm sàn  

Khối lượng trát, sơn cột, vách, dầm sàn 

Cấu kiện KL trát(m2) Số lượng 
Tổng KL 

trát(m2) 
Tổng 

C(500x400) 4,86 44 213,84 

1269,958 

D1(30x60) 6,63 17 112,71 

D2(30x60) 6,76 15 101,4 

D3(30x60) 8,91 1 8,91 

D4(30x60) 6,48 1 6,48 

D5(30x60) 0,81 5 4,05 

D6(30x60) 7,29 1 7,29 

DP1(20x30) 1,56 42 65,52 

DP2(20x30) 2,16 3 6,48 

DP3(20x30) 1,44 3 4,32 

Vách TM 72,492 1 72,492 

Bản thang 6,494 4 25,976 

Chiếu nghỉ 5,17 2 10,34 

DCN 3,54 4 14,16 

sàn 615,99 1 615,99 
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Tổng khối lượng trát cột,vách,dầm sàn ngoài là : S = 146,474 m 2  

Tổng khối lượng trát cột,vách,dầm sàn trong là : S = 1269,958– 106,18 = 1163,778 

m 2  

9.4.7Khối lƣợng lát nền 

Bằng diện tích sàn là 615,99 m 2  

9.5 Chọn máy phục vụ thi công 

9.5.1Máy bơm bê tông  

 Sau khi ván khuôn được ghép xong tiến hành đổ bê tông. Với khối lượng bê tông 

(171,733 m3) khá lớn ta dùng máy bơm bê tông để đổ bê tông. 

 Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật sau: 

Các loại máy bơm bê tông 

Bơm cao 

(m) 

Bơm ngang 

(m) 

Bơm sâu 

(m) 

Dài (xếp lại) 

(m) 

52,1 38,6 29,2 10,7 

Thông số kỹ thuật bơm: 

Thống số kỹ thuật máy bơm bê tông 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Áp suất bơm Chiều dài xi lanh 

 (mm) 

Đường kính xi 

lanh (mm) 

60 105 1400 200 

Ưu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lượng lớn  thì thời gian 

thi công nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được các mạch ngừng, chất lượng bê tông 

đảm bảo. 

9.5.2Xe vận chuyển bê tông thƣơng phẩm: 

Mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật như sau : 

Kích thước giới hạn :       - Dài 7,38 m 

                                          - Rộng 2,5 m 

                                                     - Cao 3,4 m 

Thống số kỹ thuật xe chở bê tông thương phẩm 

Dung tích 

thùng trộn 

(m3) 

Loại 

ô tô 

 

Dung tích 

thùng 

nước 

(m) 

Công 

suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

quay 

thùng 

trộn 

(v/phút) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê 

tông ra 

(mm/phút

) 

Trọng lượng 

bê tông 

ra 

(tấn) 

12 KamAZ- 5511 0,75 40 9 -14,5 3,62 10 21,85 

 Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

     Áp dụng công thức :            n = 

Q

V

L

S
Tmax ( )
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Trong đó:    

   n : Số xe vận chuyển. 

                         V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V = 6m3  

                         L : Đoạn đường vận chuyển ; L=3 km 

                         S : Tốc độ xe ; S = 3035 km 

                         T : Thời gian gián đoạn ; T=10 s 

                         Q : Năng suất máy bơm ;  Q = 60 m3/h. 

 n = 
60 3 10

( )
12 35 60

  =  1,3 xe 

Để đảm bảo quá trình đổ bê tông được liên tục chọn 3 xe để phục vụ công tác đổ bê 

tông.   

Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông cho một sàn là: 171,733/12 = 15 chuyến 

9.5.3Chọn cần trục tháp  

* Chọn cần trục tháp : 

Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục là: 

- Độ với nhỏ nhất của cần trục tháp là : R = a + b 

a : khoảng cách nhỏ nhất từ tim cần trục tới tường nhà, a = 4-6 m. 

b : Khoảng cách lớn nhất từ tường nhà đến vị trí cần cẩu lắp. 

   b= 2 246,6 22,8  = 43 m 

Vậy:   R = 6 + 43 = 49 m 

- Độ cao nhỏ nhất của cần trục tháp :  

     Hyc = hct+hat+ hck+ ht   

Trong đó: 

         hct: chiều cao cần nâng vật, hct = 30,3m  

         hat :  khoảng cách an toàn, lấy trong khoảng 0.5-1m. Lấy hat= 1 m 

         hck : chiều cao của cấu kiện hck=1,5m 

         ht    : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 2 m  

Vậy  :  

Hyc= 30,3 + 1+ 2+ 1,5= 34,8 m 

Dựa vào các yêu cầu trên và tra sổ tay chọn máy thi công, chọn cần trục tháp đối 

trọng trên cao, thay đổi tầm với bằng xe con cố mã hiệu MODEL QTZ5023: 

thông số kỹ thuật của cần trục tháp MODEL QTZ5023  

Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 

Chiều cao lớn nhất của cần trục Hmax 176 m 

Tầm với của cần trục Rmax 60 m 

Tầm với nhỏ nhất của cần trục Rmin 3,5 m 
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Sức nâng của cần trục Q 3,2 T 

Bán kính của đối trọng Rđt 14,47 m 

Chiều cao của đối trọng hđt 7,2 m 

Kích thước chân đế 4,5  ×  4,5 m 

Vận tốc nâng vnâng 60 m/ph 

Vận tốc quay vquay 0,6 v/ph 

Vận tốc xe con vxecon 27,5 m/ph 

 

Tính toán năng suất cần trục tháp: 

ck tt tg
N Q n K K      

Trong đó: 

+ N: là năng suất của cần trục trong 1 ca làm việc, tính bằng tấn/ca. 

+ Q: là sức nâng trung bình của cần trục (lấy Q = 2,5 tấn). 

+ Ktt : là hệ số sử dụng tải trọng kể đến việc nâng - chuyển các cấu kiện khác nhau 

(Ktt = 0,8). 

+ Ktg:  là hệ số sử dụng thời gian (Ktg = 0,85). 

+ nck: là số chu kỳ làm việc trong 1 ca làm việc (8 giờ): 

ck

ck

8 60
n

t


   

Trong đó: 

+ tck: là thời gian thực hiện một chu kỳ, tính bằng phút: 

Tck = E × {2 × (t1 + t2 + t3 + tquay ) + tbuộc + ttháo}  

+ E: là hệ số kết hợp đồng thời các thao tác (E = 0,8). 

+ t1: là thời gian nâng vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ 

vật: 

1

nang

H 34,8
t 0,58

v 60
    phút  

+ t2 là thời gian hạ vật xuống sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là h = 4,5 m: 

2

ha

h 4,5
t 0,075

v 60
    phút 

+ t3: là thời gian thay đổi tầm với. 

min

3

xecon

R - R 52,2 - 3,5
t 1,77

v 27,5
    phút 
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+ tquay là thời gian quay tay cần với góc quay lớn nhất trong trường hợp thi công bất 

lợi nhất (tquay = 0,6 phút). 

+ Thời gian buộc và tháo vật lấy tổng cộng là 8 phút. 

Thay các giá trị vào biểu thức: 

tck = 0,8× {2 × (0,58 + 0,075 + 1,77 + 0,6 ) + 8} = 11,24 phút 

ck

8 60
n 45,5

1124


   

Vậy năng suất cần trục trong 1 ca làm việc là: 

N 2,5 45,5 0,8 0,85 77,35 T      

9.5.4Chọn thăng tải  

Thăng tải để phục vụ vận chuyển vật liệu rời cho quá trình thi công, được bố trí sát 

thân công trình. cao Với chiều nâng  30,3 m; tra sổ tay chọn máy thi công xây dựng, 

chọn thăng tải có mã hiệu X – 593. 

 

thông số kỹ thuật của thăng tải mã hiệu X – 593 

Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 

Sức nâng Q 0,5 T 

Độ cao nâng H 50 m 

Vận tốc nâng v 7 m/s 

Công suất động cơ Ne 1,5 kW 

Trọng lượng máy Qm 5,7 T 

Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, khi thi công còn sử dụng thang máy chở 

người PGX–800–16.  

thông số kỹ thuật của thang máy chở người mã hiệu PGX–800–16 

Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 

Sức nâng Q 08 T 

Độ cao nâng H 50 m 

Vận tốc nâng v 16 m/s 

Công suất động cơ Ne 3,1 kW 

Trọng lượng máy Qm 18,7 T 

9.5.5.Chọn máy đầm bêtông  

Khối lượng bêtông dầm, sàn trong 1 ca làm việc là lớn; chọn máy đầm dùi loại V50. 

thông số kỹ thuật của máy đầm dùi loại V50 
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Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 

Bán kính tác dụng  R 30 cm 

Chiều sâu lớp đầm h 25 cm 

Năng suất theo diện tích 

đầm 

N1 20 ÷ 30 m3/h 

Năng suất hữu ích của máy đầm: 

2

tg

1 2

2 R 3600 K
N

t t

  



 (8 – 39) 

Trong đó: 

+ N: là năng suất hữu ích của máy, tính bằng m3/h. 

+ R: là bán kính tác dụng của đầm (R = 30 cm). 

+ δ: là chiều dày lớp bê tông cần đầm (δ = 25 cm). 

+ t1 là thời gian đầm tại 1 vị trí (t1 = 30 s). 

+ t2 là thời gian di chuyển đầm  (t2 = 10 s). 

+ Ktg là  hệ số sử dụng thời gian (Ktg = 0,85). 

2
32 0,3 0,25 3600 0,85

N 3,443 m /h
30 10

   
 

  

9.5.6Chọn máy trộn vữa  

Để phục vụ công tác xây, trát; sử dụng vữa trộn bằng máy tại công trường. Chọn máy 

trộn vữa SB-133. 

Bảng 9.20: Thông số kỹ thuật của ô tô vận chuyển bêtông mã hiệu SB–133 

Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 

Thể tích 

thùng trộn  

hình học  V 100 lít 

xuất liệu  Vxl 80 lít 

Năng suất N 3,2 m
3
/h 

Vận tốc quay thùng  v 550 v/ph 

Công suất động cơ  Ne 4 kW 

Vữa cho công tác xây, trát được tính toán cụ thể về nhu cầu dùng lớn nhất trong ngày 

trong phần thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Công tác xây, trát mặc dù có khối lượng 

lớn nhưng theo dự trù sẽ được thi công trong thời gian khá dài nên nhu cầu sử dụng 

vữa là không quá lớn. Việc chọn máy trộn như trên là đảm bảo nhu cầu sử dụng. Mặt 

khác, máy trộn cỡ nhỏ có tính linh động cao, có thể vận chuyển thẳng lên các tầng để 

phục vụ công tác xây, trát của tầng đó. 
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9.5.7Các máy và phƣơng tiện phục vụ thi công khác  

Để phục vụ công tác thi công bêtông cốt thép toàn khối, cần các sử dụng các loại máy 

khác như: Máy hàn, máy cắt uốn thép, máy kinh vĩ, máy bơm nước…Các loại máy 

này được lựa chọn với chủng loại và số lượng phù hợp với yêu cầu thi công trên công 

trường với giả thiết toàn bộ máy móc luôn được trang bị đầy đủ phục vụ công tác thi 

công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 10 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
 (phần ngầm-phần thân-phần hoàn thiện) 

 

10.1.Lập tiến độ thi công:  

Dựa vào khối lượng lao động của các công tác ta sẽ tiến hành tổ chức quá trình thi 

công sao cho hợp lý, hiệu quả nhằm đạt được năng suất cao, giảm chi phí, nâng cao 

chất lượng sản phẩm. Do đó đòi hỏi phải nghiên cứu và tổ chức xây dựng một cách 

chặt chẽ đồng thời phải tôn trọng các quy trình, quy phạm kỹ thuật. 

Từ khối lượng công việc và công nghệ thi công ta lên được kế hoạch tiến độ thi 

công, xác định được trình tự và thời gian hoàn thành các công việc. Thời gian đó dựa 

trên kết quả phối hợp một cách hợp lý các thời hạn hoàn thành của các tổ đội công 

nhân và máy móc chính. Dựa vào các điều kiện cụ thể của khu vực xây dựng và nhiều 

yếu tố khác theo tiến độ thi công ta sẽ tính toán được các nhu cầu về nhân lực, nguồn 

cung cấp vật tư, thời hạn cung cấp vật tư, thiết bị theo từng giai đoạn thi công. 

Để lập tiến độ thi công ta có 3 phương pháp : 

 - Phương pháp sơ đồ ngang : Dễ thực hiện, dễ hiểu  nhưng chỉ thể hiện được mặt 

thời gian mà không cho biết về mặt không gian thi công. Phương pháp này phù hợp 

với các công trình quy mô nhỏ, trung bình. 

 - Phương pháp dây chuyền : Phương pháp này cho biết được cả về thời gian và 

không gian thi công, phân phối lao động, vật tư, nhân lực điều hoà, năng suất cao. 
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Phương pháp này chỉ thích hợp với công trình có khối lượng công tác lớn, mặt bằng đủ 

rộng. Đối với các công trình có mặt bằng nhỏ, đặc biệt dùng biện pháp thi công bê tông 

thương phẩm cùng máy bơm bê tông thì không phát huy được hiệu quả. 

 - Phương pháp sơ đồ mạng : Phương pháp này thể hiện được cả mặt không gian, 

thời gian và mối liên hệ chặt chẽ giữa các công việc, điều chỉnh tiến độ được dễ dàng, 

phù hợp với thực tế thi công nhất là với công trình có mặt bằng phức tạp. 

Vì mặt bằng thi công công trình tương đối nhỏ nên phù hợp với phương pháp sơ đồ 

ngang. Do đó ta chọn phương pháp thể hiện tiến độ bằng chương trình máy tính 

Project. Tiến độ thi công công trình được thể hiện trong bản vẽ tiến độ thi công. 

 

 

10.1.1.Thống kê lao động cho các dạng công tác  

Nội dung côngviệc 
Đơn 

vị 

Khối 

Lợng 

Định 

Mức 
Số  

công 

Số CN 

1ngày 

Thời gian 

thực hiện 
công 

2 3 4 6 8 9 10 

PHẦN NGẦM             

Đào đất bằng máy m3 1324 0,0109 15 5 3 ngày 

Đào đất thủ công m3 155 0,62 96,1 32 3 ngày 

Phá bê tông đầu cọc m3 14,2 0,72 10 5 2 ngày 

 BT lót đài, giằng móng m3 27,136 1,18 32 8 4 ngày 

G.C L.D CT đài, giằng 

móng 
tấn 15,322 6,35 97,295 20 5 ngày 

LdVK đài, giằng móng m2 923,22 0,03828 36 18 2 ngày 

BT đài, giằng móng m3 242,756 0,082 20 10 2 ngày 

Tháo ván khuôn móng m2 923,22 7,66 70,7 10 7 ngày 

G.C L.D CT cổ cột,vách  tấn 1,98 11,17 23 23 1 ngày 

LdVK cổ cột,vách m2 139,1 0,41 8 8 1 ngày 

BT cổ cột,vách m3 48,34 1,18 56 28 2 ngày 

Tháo ván khuôn cổ 

cột,vách 
m2 139,1 0,41 8 8 1 ngày 

Lấp c¸t bằng máy m3 1719 0,0115 20 10 2 ngày 

Lấp đất thủ công 

 
m3 20,1 0,7 14 7 2 ngày 

Bê tông lót nền m3 76,2 1,18 90 30 3 ngày 

G.C L.D CT nền tấn 4,97 10,91 54 18 3 ngày 

Bê tông nền m3 114,3 0,186 21 21 1 ngày 

  

 PHẦN THÂN 

 

TẦNG 1             
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G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 7,12 7,7 56 28 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 4,1 11,1 46 23 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 58 0,613 36 18 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột Vthang  100m2 4,1 8,3 34 17 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn ,c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 173,4 1,92 333 37 9 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m2 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

TẦNG 2             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 
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TẦNG 3             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

       

TẦNG 4             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 
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TẦNG 5             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

       

TẦNG 6             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 
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Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

       

TẦNG 7             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

       

TẦNG 8             

G.C L.D CTcột vách 

thang  
tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách 

thang  
100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn 

cthang  
tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 
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Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

       

TẦNG 9             

G.C L.D CTcột vách thang  tấn 6,026 7,7 46 23 2 ngày 

G.C L.DVK cột, vách thang  100m2 3,46 11,1 38 19 2 ngày 

BT cột, vách thang  m3 47,878 0,613 30 15 2 ngày 

Tháo dỡ VK cột V.thang  100m2 3,46 8,3 28 14 2 ngày 

G.C L.D VK dầm,sàn,cầu 

thang  
100m2 9,8 11,1 108 27 4 ngày 

G.C L.D CTdầm sàn cthang  tấn 11,98 8,3 100 20 5 ngày 

BTdầm sàn cầu thang  m3 124,215 0,24 30 15 2 ngày 

TháoVKdầm sàn c.thang  100m2 9,8 8,3 81 27 3 ngày 

Công tác xây m3 132,271 1,92 254 23 11 ngày 

Đục, lắp đường điện nước       0 20 3 ngày 

Lắp khuôn cửa m2 109,38 0,175 20 5 4 ngày 

Trát trong nhà m2 2506,64 0,15 376 27 14 ngày 

Bả matit trong nhà m2 2506,64 0,34 852 30 28 ngày 

Sơn trong nhà m2 2506,64 0,042 105 15 7 ngày 

Lắp thiết bị vệ sinh bộ 10 0,714 7 7 1 ngày 

Lát nền m3 615,99 0,185 114 19 6 ngày 

Thi cụng mỏi tấm lợp m2 615,99 0,113 70 14 5 ngày 

       

PHẦN HOÀN THIỆN             

Trát ngoài nhà m2 4867,2 0,18 876 12 73ngày 

Bả matit ngoài nhà m2 540,8 0,3 1460 20 73 ngày 

sơn ngoài nhà m2 540,8 0,05 240 12 20 ngày 

Thu dọn vệ sinh Công     30 15 2 ngày 

Bàn giao công trình Công     10 10 1 ngày 

 

10.1.2.Lập tiến độ 

Trên cơ sở khối lượng công tác ta đã xác định đựơc số lượng nhân công và số ngày 

công ở trên ta đi lập tiến độ thi công cho toàn công trình.Để lập tiến độ thi công ta sử 

dụng phần mềm Project 2003 để lập tiến độ thi công. 

10.2.Thiêt kế tổng mặt bằng thi công  

10.2.1. Cơ sở thiết kế. 

*Cơ sở tính toán thiết kế: 
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 Mặt bằng hiện trạng khu đất xây dựng: 

- Công trình được xây dựng trên đường Kim M·-quËn Ba Đình - Hà Nội. vị trí xây 

dựng công trình tách biệt khu dân cư, mặt bằng đi lại tương đối rộng rãi, thuận tiện 

cho việc di chuyển các loại xe cộ, máy móc thiết bị thi công vào  công trình và thuận 

tiện cho việc cung cấp nguyên vật liệu đến công trường 

- Mạng lưới cấp điện và nước của thành phố, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu về 

địên, nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của công trường 

 Các tài liệu thiết kế tổ chức thi công: 

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chủ yếu là phục vụ cho quá trình thi công xây dựng 

công trình. Vì vậy, việc thiết kế phải dựa trên các số liệu, tài liệu về thiết kế tổ chức 

thi công. ở đây ta thiết kế tổng mặt bằng cho giai đoạn thi công phần ngầm nên các 

tài liệu về công nghệ bao gồm:  

- Các bản vẽ công nghệ: cho ta biết các công nghệ để thi công phần ngầm gồm: công 

nghệ thi công bêtông thương phẩm đổ bằng máy bơm bê tông, thi công ván khuôn sử 

dụng ván khuôn thép định hình… từ các số liệu này làm cơ sở để thiết kế tổng mặt 

bằng xây dựng 

- Các tài liệu về tổ chức: cung cấp số liệu để tính toán cụ thể cho những nội dung cần 

thiết kế. Đó là các tài liệu về tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực cho ta biết số lượng 

công nhân trong các thời điểm thi công để thiết kế nhà tamk và các công trình phụ, 

tiến độ cung cấp biểu đồ về tài nguyên sử dụng trong từng giai đoạn thi công để thiết 

kế kích thước kho bãi vật liệu. 

- Căn cứ vào yêu cầu tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình ta xác định được 

nhu cầu cần thiết về vật tư, thiết bị, máy phục vụ cho công tác thi công, nhân lực nhu 

cầu ohục vụ sinh hoạt. 

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế 

- Căn cứ vào tình hình mặt bằng thực tế của công trình ta bố trí các công trình tạm, 

kho bãi theo yêu cầu cần thiết để phục vụ cho công tác thi công, đảm bảo tính chất 

hợp lý. 

- Căn cứ vào biện pháp thi công đã đề ra 
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- Tài liệu về công nghệ và tổ chức thi công là tài liệu chính, quan trọng nhất để làm cơ 

sở thiết kế TMB, tạo ra một hệ thống các công trình phụ trợ hợp lý phục vụ tốt cho 

quá trình thi công xây dựng công trình. 

10.2.2. Mục Đích. 

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong công tác 

quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoá trong dây chuyền sản xuất, tránh trường hợp 

di chuyển chồng chéo gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi công dẫn đến năng 

suất lao động không cao và gây mất an toàn lao động. 

- Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ thi công, không lãng phí, tiết 

kiệm (tránh trường hợp không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuât) 

10.2.3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công. 

1. Thiết kế đường giao thông: 

- Hệ thống đường giao thông trên công trường bao gồm hệ thống đường tạm được xây 

dựng để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình. Việc thiết kế hệ thống giao 

thông công trường đóng vai trò hết sức quan trọng, nó đảm bảo cơ sở vật chất cho 

việc thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường, vì vậy cần áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong thiết kế và thi 

công đường giao thông nội bộ công trình. 

- Công trình xây dựng nằm ngoài ngoại ô thành phố nhưng lại thuận tiện gần đường 

lớn nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu đến công trường, khoảng cách vận 

chuyển vật liệu đến công trường là ngắn (thường <15 Km) vì vậy ta chọn phương 

tiện vận chuyển bằng phương tiện ôtô chuyên dụng. Đường trong công trường cần 

phải đảm bảo kinh tế và đáp ứng được nhu cầu lưu thông của xe vận chuyển, vì mặt 

bằng công trường tương đối hẹp nên ta chọn phương án đường một chiều, các xe vận 

chuyển trong công trường với vận tốc bé, khoảng 20km/h và hệ thống đường không 

còn được sử dụng sau khi thi công xây dựng công trình nữa nên ta chọn mặt đường 

loại kém, chủ yếu là mặt đất tự nhiên và có gia cố bằng đá dăm 

2. Thiết kế nhà tạm trên công trường: 

 Tính số lượng công nhân trên công trường: 

 Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công: 

- Theo biểu đồ tiến độ thi công thì: 

ATB = 19(người) 
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Amax= 45(người)  

 Số công nhân làm việc tại các xưởng phụ trợ: 

B = K*ATB, trong đó lấy K = 30% 

B = K* ATB = 30%*19 = 5,7(người) chọn số B = 8(người) 

 Số cán bộ, nhân viên kỹ thuật: 

C  = 6%*( ATB + B) = 6%*(19 + 8) = 1,62(người), chọn C = 2 người 

 Số cán bộ nhân viên hành chính: 

D  = 5%*( ATB + B + C) = 5%*(19 + 8 + 2) = 1,45 người, chọn D = 2 người 

 Số nhân viên dịch vụ: 

E  = S*( ATB + B + C + D), với công trường trung bình S = 7% 

E = 7%*(19 + 8 + 2 + 2) = 2,17 người, chọn E = 3 người 

 Tổng số cán bộ công nhân viên trên công trường: 

G  = 1,06*( AMAX + B + C + D + E), với 1,06 là hệ số (kể đến người nghỉ ốm, 

đi phép) 

G = 1,06*(45 + 8 + 2 + 2 + 3) = 63,6 người, chọn G = 64 người 

 Diện tích sử dụng: 

- Nhà tạm cho công nhân: (30% số nhân công trực tiếp trên công trường) 

 N = G = 64*30% = 19,2(người), chọn N = 20người 

- Tiêu chuẩn nhà ở là 4m
2
/ 1người 

- Vậy diện tích nhà tạm là:  S = 4*20 = 80 m
2
 

- Nhà làm việc cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hành chính: 

 Số cán bộ là: 2 + 2 = 4 người, tiêu chuẩn 1người 4m
2 

 Diện tích sử dụng: 4*4 = 16m
2 

- Phòng làm việc chỉ huy trưởng công trường: 1 người với tiêu chuẩn 16m
2
 

- Nhà tắm tiêu chuẩn 25người/1phòng tắm với diện tích 2,5m
2
 

 Số phòng tắm là: 64/25 = 2,56 phòng, chọn số phòng tắm: 3 phòng 

 Tổng diện tích nhà tắm: S = 3*2,5 = 7,5m
2
, chọn diện tích nhà tắm 8m

2
 

- Nhà ăn: tính cho 50%số người ăn tại công trường, tiêu chuẩn 1m
2
/người 

 Diện tích nhà ăn: 50%*64*1 = 32 m
2
. 

- Nhà vệ sinh: tiêu chuẩn 25 người/ 1phòng vệ sinh với diện tích 2,5m
2
: 

Số phòng vệ sinh là: 64/25 = 2,56 m
2
, chọn số phòng vệ sinh là 3phòng 
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Tổng diện tích phòng vệ sinh: S = 3*2,5 = 7,5m
2
, chọn diện tích phòng vệ 

sinh là 8m
2 

- Phòng ytế: tiêu chuẩn 0,04m
2
/1 người 

Diện tích phòng ytế: 0,04*64 = 2,56m
2
 

Chọn diện tích phòng ytế: S = 8m
2
 

- Phòng bảo vệ bố trí hai phòng 4m
2
 

- Nhà để xe chọn diện tích cụ thể S =26m
2
 

- Vì diện tích công trường còn tương đối chật nên để đảm bảo thuận tiện cho việc thi 

công xây dựng công trình ta vận chuyển bớt một phần đất đào đến nơi tập kết theo 

quy định 

3. Tính diện tích kho bãi: 

 Kho bãi được bố trí trong công trường gồm: kho chứa thép, xưởng gia công cốt thép, 

kho chứa ván khuôn, kho chứa xi măng, bãi gạch, bãi đá, bãi cát 

- Diện tích từng loại kho bãi được thiết kế theo nhu cầu sử dụng vật liệu hàng ngày lớn 

nhất ở công trường và phải đảm bảo 1khoảng thời gian dự trữ theo quy định 

- Diện tích kho bãi được tính dựa vào lượng vật liệu dự trữ: 

 
d

D
F max  

- Trong đó:  Dmax là lượng vật liệu dự trữ 

 d: lượng vật liệu định mức chứa trên 1m
2
 diện tích kho bãi có ích 

- Diện tích kho bãi kể cả đường đi được tính theo công thức sau: 

FS .  

- Trong đó:   

: hệ số sử dụng mặt bằng. 

 = 1,5 – 1,7 đối với các kho tổng hợp 

 = 1,4 – 1,6 đối với các kho kín 

 = 1,1 – 1,2 đối với các bãi lộ thiên. 

 Xác định lượng vật liệu dự trữ: 

+Trong giai đoạn thi công phần móng lượng vật liệu dự trữ lớn nhất trong một ca là: 

- Công tác thi công bêtông lót: 34,5m
3
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- Bê tông đá 1x2 mác 100#, độ sụt 6 – 8, sử dụng xi măng PC30 theo định 

mức 1776 ta tra được khối lượng xi măng cần thiết cho 1m3 bêtông theo mã 

C222 cần 230kg ximăng, 0,494m3 cát vàng, 0,903m3 đá dăm 

- Theo định mức 1776, với mã hiệu C222 có: 

- Ximăng: 34,5*230 = 7,935Kg = 8 Tấn 

- Cát vàng: 34,5*0,494 = 17,043m
3
 

- Đá dăm: 34,5*0,903 = 31,15m
3
 

- Ngoài ra ta cần tính toán thêm cho khối lượng ximăng dự trữ cần thiết để 

làm các công việc phụ dùng cho các công việc sau khi đổ bêtông móng 

- Ximăng: 8 + 1 = 9 tấn 

- Công tác thi công thép móng: 21,47Tấn 

- Công tác thi công cốp pha móng: 496m
2
 

- Công tác xây tường móng: 30,4m
3
, tra định mức 1776: mã AF.21000 1m

3
 xây móng 

gạch chỉ 550viên, vữa 0,29m
3
. Vậy công tác xây móng phân đoạn lớn nhất trong 

ngày cần: 

 550*30,4 = 16500 viên gạch 

 0,29*30,4 = 8,8m
3
 vữa 

Trong đó: vữa sử dụng là vữa ximăng cát vàng, tra định mức cấp phối vữa B.121 cát 

có M >2, mác vữa 50#, 1m
3
 vữa cần 213,02Kg ximăng, 10 kg cát vàng.  

Như vậy trong 30,4m
3
 tường móng cần: 

16500 viên gạch, 1875 Kg ximăng, 88Kg cát vàng 

- Thời gian dự trữ vật liệu: ximăng, thép 2ngày 

- Cát, gạch, ván khuôn: 2ngày 

- Ta có bảng tổng kết diện tích kho bãi: 

Vật liệu 
Đơn 

vị 
q 

t dự trữ 

(ngày) 
Dmax=q.t 

d 

(m2) 

F=Dmax/d 

(m2) 
 

S=.F 

(m2) 

Ván 

khuôn 
m

2
 496 2 992 45 22,94 1,2 26,45 

Cốt thép T 21,4 2 42,8 4,0 10,07 1,2 12,08 

Cát m
3
 17,04 2 34,08 1,8 18,93 1,2 22,72 

Đá 1x2 m
3 

31,15 2 62,3 2 31,15 1,2 37,4 

Gạch Viên 16500 2 33000 700 47,14 1,2 56,6 

Xi măng T 9 2 18 1,3 13,84 1,5 20,8 

4. Hệ thống điện phục vụ thi công và sinh hoạt: 
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 Điện: điện thi công và điện phục vụ sinh hoạt 

- Tổng công suất các thiết bị thi công: 

 Máy trộn bêtông: 4,1Kw 

Máy đầm dùi: 4*0,8 = 3,2 Kw 

Máy hàn: 3 kw 

Máy cắt, uốn thép: 1,2kw 

Máy bơm nước: 2kw 

Máy đầm bàn: 2*1 = 2kw 

Máy cưa, bào liên hợp: 1,2kw 

 Tổng công suất của máy P1 = 16,7 kw 

 Điện chiếu sáng kho bãi, nhà chỉ huy, các nhà làm việc, nhà ở, điện bảo vệ ngoài nhà 

- Điện trong nhà: 

TT Nơi chiếu sáng 
Định mức 

(W/m
2
) 

Diện tích 

(m
2
) 

P2 

(W) 

1 
Nhà chỉ huy + y tế + Phòng làm 

việc CBKT 
15 74 1110 

2 Nhà bảo vệ 15 8 120 

3 Nhà ở của công nhân 15 136  2040 

4 Nhà vệ sinh, nhà tắm 3 28 84 

 

- Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất P3 

1 Đường chính 6 100              =    600W 

2 Bãi gia công 2  75               =    150W 

3 Các kho, nhà tạm 6  75               =    450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 500               =  2000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 6  75               =   450W 

- Tổng công suất dùng: 

  P = 













  


3322

11

cos
1,1 PKPK

PK


 

- Trong đó: 

   1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 180 

   cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị(lấy = 0,75) 

   K1, K2, K3: Hệ số nhu cầu dùng điện ( phụ thuộc các nhóm thiết bị).  

    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

    321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

   P
tt
 =

0,7*16,7
1,1* 0,8*4,235 1*3,65 24,88( )

0,75
kW

 
   

 
  

- Sử dụng mạng lưới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380V/220V bằng 

cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối 1 dây 

nóng và một dây lạnh 

 Chọn máy biến áp: 

- Công suất phản kháng tính toán:    

Qt = 
24,88

33,1( )
cos 0,75

ttP
kw


   

- Công suất biểu kiến tính toán:       

   St = 2 2 2 224,88 33,1 41,40t tP Q kw     

- Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Liên Xô sản xuất có công suất định 

mức 63 KVA 

 Tính toán dây dẫn: 

- Tính theo độ sụt điện thế cho phép: 

  
cos.10 2U

ZM
U


  

- Trong đó:   

M – mô men tải ( kW.km ). 

U - Điện thế daNh hiệu ( kV ). 

Z - Điện trở của 1km dài đường dây. 

- Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trường là 200m 

- Ta có mô men tải M = P.L = 24,88*200 = 4976kW.m = 4,98 kW.km 

- Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đường dây cao thế là  

- Smin = 35mm2 chọn dây A.35 .Tra bảng7.9(sách TKTMBXD) với cos  = 0.7  

- được Z = 0,883 

- Tính độ sụt điện áp cho phép 
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2 2

4,98 0,883
0,017 10%

10 cos 10 6 0,7

M Z
U

U 

 
    

  
 

- Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu 

- Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải 

-  Đường dây sản xuất: 

- Đường dây động lực có chiều dài L = 100m 

- Điện áp 380/220 có 16,7( ) 16700( )P KW W   

Ssx = 
UUK

LP

d 


..

.100
2

   

Trong đó:L = 100 m – Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi 

tiêu thụ. 

U = 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép. 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

Ud  = 380 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị  

                Ssx = 2

2

100 16700 100
4,058( )

57 380 5
mm

 


 
 

- Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

- Mỗi dây có S = 16 mm2 và [ I ] = 150 (A ).  

- Kiểm tra dây dẫn theo cường độ:              

  I=
cos..3 Uf

P
 

Trong đó : 16,7( ) 16700( )P KW W   

  Uf = 220 ( V ). 

  cos =0,68:vì số lượng động cơ <10 

  I=
16700

64,5( )
1,73*220*0,683. .cosf

P
A

U 
   < 150 ( A ). 

- Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện. 

- Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

- Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm2 .Vậy dây 

cáp đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện 

- Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng: 

 +Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 200m 

Điện áp 220Vcó 6,65( ) 6650( )P KW W   
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Ssh =
UUK

LP

d 


..

.200
2

 

- Trong đó: L = 200m - Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu 

thụ. 

U = 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép. 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

Ud  = 220 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị . 

                      S = 2

2

200 6650 200
19,28( )

57 220 5
mm

 


 
. 

- Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

                    Mỗi dây có S = 20 mm
2
 và [ I ] = 150 (A ). 

- Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :              

  I = 
cosfU

P
 

- Trong đó :  

6,65( ) 6650( )P KW W   

  Uf = 220 ( V ). 

- cos =1,0 : vì là điện thắp sáng. 

             I = 
6650

30,23( )
220 1,0

A


< 150 ( A ). 

- Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện. 

- Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

- Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =20 mm2 .Vậy dây cáp 

đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện  

5. Tính toán nước thi công và sinh hoạt 

 Lượng nước sử dụng được xác định trong bảng sau: 

ST

T 
Các điểm dùng 

nước 
Đ.vị 

K.lượng 

(A) 

Định mức 

(n) 

A * 

n 
(m

3
) 

1 Máy trộn vữa bê tông m
3 

30,4 195L/m
3 

3,4 

2 Rửa cát, đá 1x2 m
3
 17,04 150L/m

3
 2,4 

3 Bảo dưỡng bê tông m
3
  300L/m

3
 0,3 

4 Trộn vữa xây m
3
 8,8 300L/m

3
 1,0 
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5 Tưới gạch V 16500 290L/1000v 1,9 

              Ta có P = 9,0m
3 

 = 9000(lít) 

- Xác định nước dùng cho sản xuất: 

                     Psx = 
3600.8

.2,1
. KP
kÝpm

 

- Trong đó:  

1,2          : hệ số kể đến những máy không kể hết 

  Pmáy.kíp     :  là lượng nước máy sản xuất trong 1 kíp 

  K = 2,2   : hệ số sử dụng nước không điều hoà 

  Psx = 
1,2*2,2*90000

0,825( / )
8*3600

l s  

- Xác định nước dùng cho sinh hoạt: 

                                          P = Pa + Pb 
- Pa: là lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường: 

 Pa = )/(
3600.8

..
.1

sL
PNK

kÝpn
 

- Trong đó:  

K: là hệ số không điều hoà K = 2 

N1:Số công nhân trên công trường, N1 = 38 (người). 

  Pn:Lượng nước của công nhân trong 1 kíp ở công trường 

                        (Lấy Pn=20L/người) 

                     Pa =
2*38*20

0,053( / )
8*3600

l s   

- Pb: là lượng nước trong khu nhà ở: 

 Pb = )/(
3600.24

... .2
sL

PNK ngµyn
 

- Trong đó:  

K: là hệ số không điều hoà K = 2,5 

N2:Số công nhân trong khu sinh hoạt  

  Pn:Nhu cầu nước cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/người) 

                   Pb = 
2,5*47*50

0,067( / )
24*3600

l s  

            PSH = Pa + Pb = 0,053 + 0,067 = 0,12 (l/s)  

- Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 

- Ta tra bảng với loại nhà có độ chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong khoảng  

(5 - 20) *1000m
3
 ta có :Pcc = 10(l/s) 
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- Ta có:  

PSx + PSH = 0,825 + 0,12 =0,945 (l/s) 

 PSx+ PSH=0,945 (l/s) < Pcc =10(l/s) 

- Vậy lượng nước dùng trên công trường tính theo công thức : 

P = 0,7 ( PSx+ PSH) + Pcc 

P = 0,7 (0,945) + 10 = 10,66(l/s) 

- Giả thiết đường kính ống D 100(mm) Lấy vận tốc nước chảy trong đường ống là:  

V = 1,5 m/s 

-  Đường kính ống dẫn nước  có đường kính là: 

 D = 
1000..

.4

V

P


 

                      D
4*10,66

0,095 95
3,14*1,5*1000

m mm   

     Chọn đường kính ống D = 100 mm. 

Vậy chọn đường kính ống đã giả thiết là thoả mãn 

 Mạng lưới đường ống phụ : dùng loại ống có đường kính D = 27 mm. 

 Nước lấy từ mạng lưới thành phố, đủ điều kiện cung cấp cho công trình. 

10.3. Bố trí tổng mặt bằng xây dưng. 

a. Nguyên tắc bố trí: 

- Tổng chi phí là nhỏ nhất. 

-  Tổng mặt bằng phải đảm bảo các yêu cầu: 

 Đảm bảo an toàn lao động. 

 An toàn phòng chống cháy, nổ . 

 Điều kiện vệ sinh môi trường. 

-  Thuận lợi cho quá trình thi công. 

-  Tiết kiệm diện tích mặt bằng. 

b. Tổng mặt bằng xây dựng : 

b.1. Đường xá công trình: 

 Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình vận chuyển, vị trí đường tạm trong 

công trường không cản trở công việc thi công, đường tạm chạy bao quanh công trình, dẫn 

đến các kho bãi chứa vật liệu. Trục đường tạm cách mép công trình khoảng 6 m. 

b.2. Mạng lưới cấp điện : 

   Bố trí đường dây điện dọc theo các biên công trình, sau đó có đường dẫn đến các vị trí 

tiêu thụ điện. Như vậy, chiều dài đường dây ngắn hơn và cũng ít cắt các đường giao 

thông. 

b.3. Mạng lưới cấp nước : 
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  Dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số bể chứa tạm đề phòng mất nước. Như vậy 

thì chiều dài đường ống ngắn nhất và nước mạnh. 

b.4. Bố trí kho, bãi: 

 Bố trí kho bãi cần gần đường tạm, cuối hướng gió, dễ quan sát và quản lý. 

 Những cấu kiện cồng kềnh (Ván khuôn, thép) không cần xây tường mà chỉ cần làm mái 

bao che. 

 Những vật liệu như ximăng, chất phụ gia, sơn, vôi ... cần bố trí trong kho khô ráo.  

 Bãi để vật liệu khác: gạch , đá, cát cần che, chặn  để không bị dính tạp chất, không bị 

cuốn trôi khi có mưa . 

b.5. Bố trí nhà tạm : 

 Nhà tạm để ở: bố trí đầu hướng gió, nhà làm việc bố trí gần cổng ra vào công trường để 

tiện giao dịch. 

 Nhà bếp, vệ sinh: bố trí cuối hướng gió. 

-  Bố trí cụ thể các công trình tạm xem bản vẽ TC05  

c. Dàn giáo cho công tác xây: 

 Dàn giáo là công cụ quan trọng trong lao động của người công nhân. Vậy cần phải hết 

sức quan tâm tới vấn đề này. Dàn giáo có các yêu cầu sau đây: 

+ Phải đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có tính linh hoạt, chịu hoạt tải do vật liệu và sự đi 

lại của công nhân. 

+ Công trình sử dụng dàn giáo thép, dàn giáo được di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác 

vào cuối các đợt, ca làm việc. Loại dàn giáo này đảm bảo chịu được các tải trọng của 

công tác xây và an toàn khi thi công ở trên cao. 

- Người thợ làm việc phải làm ở trên cao cần được phổ biến và nhắc nhở về an toàn lao 

động trước khi tham gia thi công. 

- Trước khi làm việc cần phải kiểm tra độ an toàn của dàn giáo, không chất qúa tải lên 

dàn giáo. 

Trong khi xây phải bố trí vật liệu gọn gàng và khi xây xong ta phải thu dọn toàn bộ vật 

liệu thừa như: gạch, vữa... đưa xuống và để vào nơi quy định. 

 10.4. An toàn lao động. 

Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng là một công tác hết sức quan trọng 

vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến con người . 

Công nhân thi công công trình ở độ cao lớn , độ an toàn không cao nên phải được trang bị 

các thiết bị bảo hộ lao động phù hợp cho các công tác . 

Sau đây là biện pháp an toàn cho các công tác thi công : 

VII.1. An toàn trong công tác hố móng: 

- Trong khi thi công tuyệt đối cấm công nhân được ngồi nghỉ hoặc leo trèo trên mái 

dốc khi đào đất hoặc khi vận chuyển đất lên bằn các phương tiện thi công. Tránh xúc đất 
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đầy tràn thùng hay đầy sọt vì sẽ rơi trong khi vận chuyển. Đặc biệt nếu gặp trời mưa to thì 

phải dừng thi công ngay, nếu độ ẩm của mái dốc không cho phép  

- Trước khi thi công phải xem xét có tuyến dây điện hay đường ống kỹ thuật ngầm 

trong thi công hay không. Nếu có thì xử lý kịp thời nếu không sẽ gây nguy hiểm và hỏng 

đường ống . 

- Vật liệu được cách hố đào ít nhất 0,5m để tránh lăn xuống hố đào gây nguy hiểm, 

nếu cần thì phải làm bờ chắn cho hố rào.  

VII.2. An toàn trong công tác ván khuôn dàn giáo 

- Dàn giáo phải có cầu thang lên xuống và lan can an toàn cao hơn 0.9mvà được 

liên kết chặt chẽ với nhau và liên kết với công trình  

- Khi lắp ván khuôn cho từng cầu kiện phải tuân theo nguyên tắc :ván khuôn phần 

trên chỉ được lắp khi ván khuôn phần dưới đã đượclắp cố định .Việc lắp ván khuôn cột 

,vách dầm được thực hiện trên các sàn thao tác có lan can bảo vệ . 

- Khi làm viêc ở trên cao thì phải có dây an toàn, dàn dáo, lan can vững chắc. 

- Khi tháo ván khuôn phải dỡ từng cầu kiện và ở một chỗ không để ván khuôn rời 

tự do và ném từ trên cao xuống 

VII.3. An toàn trong công tác cốt thép 

- Phải đeo găng taykhi cạo gỉ, gia công cốt thép, khi hàn cốt thép phải có kính bảo 

vệ viêc cắt cốt thép phải tránh gây nguy hiểm  

      -  Đặt cốt thép ở trên cao thì phải được cố định chặt tránh làm rơi. Không đi lại trên 

cốt thép đã lắp đặt. 

VII.4. An toàn trong công tác bê tông 

- Khi đổ bê tông ở độ cao lớn công nhân đầm bê tông phải được đeo dây an toàn và 

buộc vào điểm cố định . 

- Công nhân đổ bê tông đứng trên sàn công tác để điều chỉnh thùng vữa đổ bê tông 

tránh đứng dưới thùng vữa đề phong đứt rơi thùng . 

- Công nhân khi làm việc phải đi ủng, đeo găng tay  

VII.5. An toàn trong công tác hoàn thiện 

- Công tác hoàn thiện ở trên cao:trát ngoài hoàn thiện ngoài rất nguy hiểm do đó 

phải có sàn công tác chắc chắn, có dây đeo an toàn cố định chắc chắn vào dàn giáo. 

Những nơi người đi lại phải có lưới bảo vệ được đặt cách nhau 3 tầng một. 

  VII.6.An toàn khi cẩu lắp vật liệu, thiết bị 

- khi cẩu lắp phải chú ý đến cần trục tránh trường hợp người đi lại dưới khu vực 

nguy hiểm dễ bị vật liệu rơi xuống. Do đó phải tránh làm việc dưới khu vực đang hoạt 

động của cần trục, công nhân phải được trang bị mũ bảo hộ lao động. Máy móc và các 

thiết bị nâng hạ phải đươc kiểm tra thường xuyên. 

  VII.7.An toàn điện 
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+ Cần phải chú ýhết sức các tai nạn xảy ra do lưới điện bị va chạm do chập đường 

dây .Công nhân phải được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động , được phổ biến các kiến 

thức về điện  

+ Các dây điện trong phạm vi thi công phải được bọc lớp cách điện và được kiểm 

tra thường xuyên .Các dụng cụ  điện cầm tay cũng phải thường xuyên kiểm tra sự dò rỉ 

dòng điện . 

+ Tuyệt đối tránh các tai nạn về điện vì các tai nạn về điện gây hậu quả nghiêm 

trọng và rất nguy hiểm. 

Ngoài ra trong công trường phải có bản quy định chung về an toàn lao động cho cán bộ 

,công nhân làm việc trong công trường. Bất cứ ai vào công trường đều phải đội mũ bảo 

hiểm. Mỗi công nhân đều phải được hướng hẫn về kỹ thuật lao động trước khi nhận công 

tác .Từng tổ công nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh những qui định về an toàn lao động 

của từng dạng công tác ,đặc biệt là những công tác liên quan đến điện hay vận hành cần 

trục  

+ Những người thi công trên độ cao lớn ,phải là những người có sức khoẻ tốt .Phải 

có biển báo các nơi nguy hiểm hay cấm hoạt động . 

+ Có chế độ khen thưởng hay kỷ luật ,phạt tiền đối với những ngườithực hiện tốt 

hay không theo những yêu cầu về an toàn lao động trong xây dựng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  CHUNG CƯ CAO CẤP DMC 

GVHD:   Th.s Lại Văn Thành và Th.s Ngô Văn Hiển  

SVTH:  Lưu Bình Khởi       lớp  XD1301D                      Trang: 188 

 

 

 

 

 

 

 


